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Lời giới thiệu 

 
Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa mới đến nay, con đường đô thị hoá 

của Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn rõ rệt và khá quanh co. Trong những năm 
1949 - 1957, đô thị hoá phát triển mạnh ở khu vực miền núi, vùng sâu nội địa; thời 
gian 1958 - 1978, giai đoạn có biến động lớn, đô thị hoá diễn ra quá mức trong "Đại 
nhảy vọt" và sau đó là hai lần đô thị hoá ngược đưa dân thành thị về nông thôn; từ 
năm 1979 đến nay, giai đoạn cải cách mở cửa, theo sau sự phát triển nhanh của kinh 
tế, nhờ cơ chế thay đổi, có nhiều động lực thúc đẩy, đô thị hoá phát triển nhanh chóng, 
ổn định và bền vững. 

Trong giai đoạn mới này, những xu hướng mới và hiện tượng mới đã xuất hiện 
trong phát triển đô thị hoá, làm tăng số lượng và nâng cao chất lượng các loại đô thị 
Trung Quốc, nhất là ở khu vực miền Đông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Trung Quốc 
cho rằng, công cuộc đô thị hoá vẫn còn nhiều điểm hạn chế, không hợp lý, cản trở sự 
phát triển cân đối của nền kinh tế quốc dân như chủ trương đô thị hoá nông thôn, làm 
đô thị và nông thôn tách rời nhau, khống chế quy mô các đô thị lớn v.v... và Trung 
Quốc cần phải đi theo con đường đô thị hoá chung của thế giới. 

Tổng luận này phản ánh thành tựu đô thị hoá của Trung Quốc trong hơn 20 
năm cải cách, mở cửa và những vấn đề còn tồn tại hiện nay cùng những phương hướng 
giải quyết. Đô thị hoá cũng là một trong những vấn đề bức xúc hàng đầu ở Việt Nam 
hiện nay cần quan tâm giải quyết. Tiếp theo tổng luận "Đi tìm quy luật đô thị hoá của 
thế giới", đây là một tài liệu tham khảo nữa về đô thị hoá của nước ngoài, phục vụ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu ở trong và ngoài ngành Xây dựng, giúp thêm cho việc 
nghiên cứu hoạch định đường lối phát triển đô thị hoá ở Việt Nam. 

 

Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Phần 1 
Cơ chế và mô hình khái niệm về đô thị hoá  

thúc đẩy kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc 
 

Vì đô thị có thể sinh ra kinh tế bên ngoài nên đô thị hoá không những được 
quyết định bởi trình độ công nghiệp hoá và tăng trưởng kinh tế, mà cũng có thể tạo ra 
động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá và kinh tế tăng trưởng. Ngay từ các thập 
kỷ 50, 60 thế kỷ 20, các nhà kinh tế học (Perroux, 1955; Myrdal, 1957; Hirshman, 
1958) và nhà địa lý học (Pred, 1966) đã cho thấy tác dụng này của đô thị hoá trong 
phát triển kinh tế là có tính chất tích luỹ tuần hoàn. Nhưng mãi tới cuối thập kỷ 80 thế 
kỷ 20, mọi người vẫn chưa hiểu rõ cơ chế của tác dụng này. Từ năm 1990 tới nay, phái 
địa lý kinh tế mới mà đại biểu là nhà kinh tế học Mỹ Paul R.Krugman, nhà kinh tế học 
Nhật Bản Masahis Fujita và nhà kinh tế học Anh Anthony J.Venables dựa trên mô hình 
thị trường cạnh tranh độc quyền và kỹ thuật "giao dịch núi băng", đã đi sâu nghiên cứu 
cơ chế nhân quả của việc dân số và kinh tế tập tụ tích luỹ, đưa ra mấy mô thức lý luận. 
Trong đó, mô thức chủ yếu nhất là mô hình di chuyển - thúc đẩy (Krugman, 1991; 
Puga, 1998) và mô hình liên kết thúc đẩy của đưa vào - sản ra (Venables, 1996). Tuy 
những mô hình này mô tả không gian tập trung, phân tán của dân số và hoạt động kinh 
tế trong tình hình công nghiệp hoá và kinh tế tăng trưởng nhất định, nhưng từ đó nhận 
thức về cơ chế tập trung và phân tán đã rõ ràng, giúp hiểu được ảnh hưởng của đô thị 
hoá đối với phát triển kinh tế. Bài này dựa vào kinh nghiệm của Trung Quốc và lý luận 
địa lý kinh tế mới, bước đầu mô tả và phân tích cơ chế đô thị hoá thúc đẩy kinh tế khu 
vực phát triển. 

I- Cơ chế đô thị hoá thúc đẩy kinh tế phát triển 

Về bản chất, đô thị hoá là quá trình làm thoả mãn nhu cầu của dân số về công 
tác đô thị và sinh hoạt đô thị, chủ yếu biểu hiện thành dân số, đất đai và các ngành sản 
xuất từ nông thôn hướng tới đô thị tập trung. ở Trung Quốc, việc dùng đô thị hoá thúc 
đẩy kinh tế phát triển như thế nào, nói chung có thể khái quát thành hai mặt sau: Đó là 
thúc đẩy các yếu tố hướng tới tập trung ở đô thị và nhất thể hoá khu vực. Mặt thúc đẩy 
các yếu tố hướng tới tập trung ở đô thị chủ yếu bao gồm khuyến khích doanh nghiệp 
hương trấn tập trung ở đô thị và cho phép sức lao động vào thành phố. Sự tập trung về 
mặt địa lý của dân số và hoạt động kinh tế có thể sinh ra ba mặt kinh tế có tính bên 
ngoài: Một, hiệu ứng liên kết thúc đẩy của nhu cầu và giá thành; hai, hiệu ứng thị 
trường sức lao động; ba, hiệu ứng trao đổi thông tin. Dưới đây là các tham khảo về lý 
luận và phương pháp của địa lý kinh tế mới, xuất phát từ giả thiết thị trường cạnh tranh 
không hoàn toàn, cố gắng thuyết minh và giải thích về việc dân số và hoạt động kinh tế 
tập trung sẽ thông qua sự liên kết thúc đẩy của nhu cầu và giá thành để thúc đẩy kinh 
tế phát triển như thế nào. 

1- Các doanh nghiệp hương trấn hướng tới tập trung ở đô thị và mô hình liên kết thúc 
đẩy của đưa vào - sản ra 

Từ thập kỷ 80 thế kỷ 20 tới nay, Trung Quốc áp dụng mô thức công nghiệp hoá 
nông thôn "rời ruộng chứ không rời làng, vào nhà máy chứ không vào thành phố". 
Theo một bản báo cáo của Bộ Xây dựng Trung Quốc, 80% doanh nghiệp hương trấn 
được thành lập ở thôn xóm, 12% được xây dựng ở thị trấn, chỉ có 7% được xây dựng ở 
các trấn cấp hành chính, 1% được xây dựng ở huyện lỵ. Mô thức công nghiệp hoá nông 
thôn này khó lợi dụng hiệu ứng tập tụ của đô thị, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, 
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xử lý ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu. Kết quả là một 
mặt, từ cuối thập kỷ 80 thế kỷ 20 tới nay, sự phát triển kinh tế doanh nghiệp hương trấn 
của Trung Quốc bắt đầu trì trệ; mặt khác, các doanh nghiệp hương trấn phá hoại và gây 
« nhiễm môi trường nghiêm trọng. Như vậy là ở Trung Quốc, người ta đã dần dần hình 
thành nhận thức chú ý khuyến khích các doanh nghiệp hương trấn tập trung ở đô thị, 
đặc biệt là tập trung ở các trấn cấp hành chính, thành phố vừa và nhỏ, qua đó thúc đẩy 
kinh tế phát triển và bảo vệ môi trường. Chính phủ còn áp dụng các biện pháp với hình  
thức đa dạng như bỏ xã lập trấn, lập khu phát triển của doanh nghiệp hương trấn ở 
thành phố thị trấn để khuyến khích doanh nghiệp hương trấn phát triển tập trung. Vậy 
thì, các doanh nghiệp hương trấn tập trung ở đô thị sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển như 
thế nào. 

Năm 1996, trong bài "Vị trí cân đối của các ngành sản xuất có mối liên hệ theo 
chiều dọc", giáo sư Anthony J.Venables, Học viện Kinh tế Luân Đôn Anh - nêu ra mô 
hình đưa vào - sản ra liên kết thúc đẩy kinh tế tập tụ mang tính tích luỹ. Khác với mô 
hình các yếu tố di chuyển thúc đẩy kinh tế tập tụ, mô hình đưa vào - sản ra liên kết 
thúc đẩy nhấn mạnh tác dụng liên kết thúc đẩy của đưa vào - sản ra giữa các doanh 
nghiệp. Tuy lý luận này không thể thuyết minh và giải thích cơ chế đô thị hoá thúc đẩy 
kinh tế phát triển, nhưng tư tưởng của nó về sự liên kết thúc đẩy của giá thành và nhu 
cầu đưa vào - sản ra của doanh nghiệp chuyển vào có thể áp dụng cho quá trình doanh 
nghiệp từ nông thôn chuyển vào đô thị thúc đẩy kinh tế phát triển có tính tích luỹ. 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp mới 
thành lập chuyển 
vào 

Nhu cầu địa phương của các 
doanh nghiệp hàng đầu mở 
rộng, đầu tư cho vận tải của 
doanh nghiệp thông thường 
giảm xuống 

Các doanh nghiệp hàng 
đầu với quy mô kinh tế hơn, 
hiệu quả doanh nghiệp 
thông thường cao 

 
Năng lực sinh lợi và 
năng lực tích luỹ 
của địa phương 
được tăng cường 

 

 

 

 

Hình 1: Mô hình đưa vào - sản ra liên kết thúc đẩy 

Theo hình 1, trong điều kiện cạnh tranh độc quyền, doanh nghiệp hương trấn 
chuyển vào đô thị một mặt khiến cho nhu cầu của địa phương đó về sản phẩm hàng đầu 
được mở rộng, mặt khác, giảm bớt chi phí vận tải của các doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm thông thường được cho đưa vào đó. Hai lực lượng này khiến cho hiệu quả sản 
xuất đô thị nâng cao, năng lực sinh lợi và năng lực tích luỹ của địa phương được tăng 
cường, dẫn đến hình thành những doanh nghiệp mới. Như vậy, lại có thể tạo ra vòng 
liên kết thúc đẩy mới. Vì vậy, việc doanh nghiệp hương trấn chuyển vào thành phố sẽ 
thúc đẩy kinh tế phát triển có tính tích luỹ. ở đây, tính đàn hồi trong cung cấp sức lao 
động là điều kiện quan trọng để tiến hành quá trình này một cách bền vững. Nếu không 
có tính đàn hồi trong cung cấp sức lao động, doanh nghiệp mới thành lập chuyển vào 
sẽ làm tăng giá cả thị trường của sức lao động đô thị, nâng  cao giá thành sản xuất của 
doanh nghiệp, giảm bớt năng lực sinh lợi của đô thị, từ đó khó giữ được mối liên hệ 
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giữa tập tụ và tăng trưởng. Trong điều kiện thành phố có đầy đủ việc làm, tính đàn hồi 
trong yếu tố cung ứng chỉ có thể được bảo đảm thông qua sức lao động di chuyển từ 
nông thôn tới thành thị và sức lao động lưu động giữa các khu vực. Vì vậy, lưu động 
sức lao động là tiền đề và cơ sở quan trọng để đưa vào - sản ra liên kết thúc đẩy kinh tế 
khu vực tăng trưởng. 

2- Sức lao động di chuyển vào thành phố và mô thức di chuyển - thúc đẩy 

Bấy lâu nay, chế độ hộ tịch và các chế độ dựa trên chế độ hộ tịch như cung ứng 
lương thực và thực phẩm phụ, nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế, dưỡng lão v.v... đã tạo 
nên cái hào tách đô thị khỏi nông thôn ở Trung Quốc. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, 
cùng với kinh tế phát triển, chế độ cung ứng lương thực và thực phẩm phụ theo tem 
phiếu bị xoá bỏ, chế độ việc làm được nới lỏng, nông dân có thể vào thành phố làm 
công. Nhưng do chế độ hộ tịch chưa thể cải cách nên nông dân vào thành phố làm công 
không thể ở lâu dài tại thành phố, cũng không được hoặc không thể được hưởng sản 
phẩm và dịch vụ công cộng của thành phố một cách bình đẳng. Trong tình hình này, 
hầu hết những nông dân làm công ở thành phố đều không có dự định định cư và sinh 
sống lâu dài ở thành phố. Trong thời gian ở thành phố, họ thường không từ bỏ ruộng 
đất của họ ở nông thôn, biểu hiện ở đặc điểm "tích luỹ nhiều, tiêu dùng ít", ở hành vi 
mang "tính cướp đoạt" đối với thành phố; chỉ sử dụng chứ không bảo vệ và phát triển, 
từ đó hạn chế nghiêm trọng sự phát triển ở trình độ cao hơn của kinh tế và xã hội của 
đô thị và kinh doanh quy mô của đất đai nông thôn. Bởi vậy, những năm gần đây, các 
thành phố đã nới lỏng ở mức độ khác nhau chế độ hộ tịch và các chế độ hữu quan. 
Đồng thời, họ còn nhận thức rằng muốn thông qua đô thị hoá để thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng, phải triệt để cải cách chế độ hộ tịch, thực hiện chế độ hộ tịch trong đó phân 
chia dân số thành thị và nông thôn dựa vào địa phương cư trú, xác định tư cách tuỳ theo 
nghề nghiệp, từng bước thay thế chế độ hộ tịch bằng chế độ chứng nhận tư cách, từ đó 
xoá bỏ về cơ bản những hạn chế nông dân vào thành phố. Vậy dân số di chuyển tới 
thành phố thúc đẩy kinh tế phát triển ra sao? 

Năm 1991, giáo sư Krugman Học viện khoa học công nghệ Masheny Mỹ lần 
đầu tiên nêu ra mô hình tập tụ địa lý về liên kết thúc đẩy nhu cầu của sức lao động di 
chuyển trong bài viết nổi tiếng "Tiền công tăng dần và địa lý kinh tế". Trong mô hình 
của Krugman, không tồn tại sức lao động nông thôn di chuyển tới các thành phố trong 
khu vực, mà chỉ có sức lao động di chuyển giữa các khu vực trong nội bộ thành phố. 
Rõ ràng điều này không phù hợp với tình hình các nước đang phát triển: nông thôn có 
một số lượng lớn sức lao động dư thừa. Về điểm này, giáo sư Puga trường Đại học 
Duolun-duo Canada đã nêu ra mô hình tập tụ về địa lý vừa bao gồm sức lao động di 
chuyển giữa các khu vực vừa bao gồm sức lao động di chuyển giữa thành thị và nông 
thôn trong khu vực trong bài viết "Cục diện đô thị hoá: châu Âu đối với các nước chậm 
phát triển" năm 1998, mô hình này đã phát triển thêm mô hình Krugman. Điều mà mô 
hình Krugman Puga trình bày và giải thích là sự tập tụ về địa lý của kinh tế ở một trình 
độ công nghiệp hoá nhất định, chứ không trình bày và giải thích sự tập tụ về địa lý đó 
sẽ thúc đẩy công nghiệp và kinh tế tăng trưởng. Vì vậy, mô hình này không thể thuyết 
minh và giải thích cơ chế đô thị hoá thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng có thể áp dụng 
tư tưởng của nó về liên kết thúc đẩy nhu cầu của sức lao động di chuyển cho quá trình 
sức lao động nông thôn chuyển vào thành phố thúc đẩy kinh tế phát triển có tính tích 
luỹ. 
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Sức lao động 
chuyển vào 
thành phố 

Các khoản chi 
của địa phương 
thành phố tăng 
lên, tiền lương ổn 
định. 

Năng lực tích luỹ 
của thành phố 
tăng cường

Tiền vốn mới 
hình thành 

Năng lực 
sinh lợi của 
thành phố 
tăng cường

Kinh tế quy 
mô được tăng 
cường 

 
Hình 2: Mô hình khái niệm về sức lao động chuyển vào thành phố 

thúc đẩy sự phát triển của thành phố. 

Hình 2 trình bày giả định trong điều kiện thị trường cạnh tranh độc quyền, sức 
lao động dư thừa của nông thôn di chuyển vào thành phố. Lao động chuyển vào sẽ tăng 
thêm sức lao động cung ứng cho thành phố, đồng thời cũng làm cho các khoản chi của 
địa phương tăng theo, từ đó hạn chế sự tăng tiền lương của cư dân đô thị, tăng chi cho 
quy mô sản xuất, hiệu suất sản xuất đô thị được nâng cao, năng lực sinh lợi của đô thị 
tăng cường. Điều này sẽ khiến cho năng lực tích luỹ của thành phố được nâng cao và 
hình thành tiền vốn mới, tiền vốn mới sẽ thu hút thêm sức lao động chuyển vào, còn 
sức lao động chuyển vào sẽ tăng thêm các khoản chi của địa phương thành phố. Vì vậy, 
xét về mặt thành phố, sức lao động di chuyển từ nông  thôn vào thành phố sẽ thúc đẩy 
kinh tế phát triển có tính tích luỹ thông qua liên kết thúc đẩy nhu cầu. 

 

Kinh doanh quyền tài sản đất đai 

Quản lý lưu thông tiền tệ 

Nghiên cứu triển khai kỹ thuật nông nghiệp 

Gây hạt giống 

Thu mua 

Đầu tư tích 
trữ vận 
chuyển 

Sản xuất 
nông sản 

phẩm 

Tích trữ vận 
chuyển nông 

sản phẩm 

Bán nông 
sản phẩm

 

 

Lợi 
nhuận 

 

Hình 3: Chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân 

Mặt khác, nông nghiệp là một hệ thống chuỗi giá trị được cấu thành bởi các 
hoạt động tăng giá trị vừa liên hệ với nhau vừa khác biệt nhau. Hệ thống này bao gồm 
hai phần: hoạt động tăng giá trị cơ bản và hoạt động tăng giá trị bổ trợ. Nông nghiệp 
Trung Quốc đã thực hiện chế độ khoán sản lượng tới hộ gia đình, hộ nông dân trở 
thành người sản xuất và người kinh doanh tự chủ. Động cơ và mục đích của hộ nông 
dân là giành được hiệu quả lớn nhất. Căn cứ vào nhu cầu tăng tối đa lợi ích của mình, 
hộ nông dân quyết định những hoạt động tăng giá trị nông nghiệp nào sẽ tự mình kinh 
doanh, những hoạt động nào sẽ thông qua thoả mãn thị trường. 

Xét từ góc độ của hộ nông dân, công nghiệp hoá nông nghiệp là quá trình hộ 
nông dân chuyên kinh doanh một hoặc một vài hoạt động tăng giá trị trong chuỗi giá 
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trị nông nghiệp, còn các hoạt động tăng giá trị khác từng bước thị trường hoá. Nói 
chung, nếu một hoạt động tăng giá trị nông nghiệp khi có giá thành cơ hội mong muốn 
tự kinh doanh cao hơn giá thành giao dịch cung ứng thị trường thì hộ nông dân sẽ thiên 
về mua dịch vụ tăng giá trị đó trên thị trường; ngược lại, hộ nông dân sẽ nghiêng về tự 
mình kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp hoá 
nông nghiệp 

Năng suất sản xuất 
nông nghiệp tăng lên

Giá 
dịch vụ 
tăng giá 
trị trên 

thị 
trường 
giảm 

Sức lao 
động 

chuyển 
vào 

thành 
phố 

Sản xuất nông nghiệp 
tăng trưởng 

Thị trường hoá hoạt động 
tăng giá trị nông nghiệp

Giá thành cơ hội mong muốn 
của hộ nông dân tăng lên 

 
Hình 4: Mô hình khái niệm sức lao động chuyển vào thành phố  

thúc đẩy nông thôn phát triển. 

Đúng như hình 4 cho thấy, sức lao động nông thôn chuyển vào thành phố sẽ 
khiến cho giá thành cơ hội mong muốn của hoạt động tăng giá trị nông nghiệp do hộ 
nông dân tự kinh doanh tăng lên, hộ nông dân có khuynh hướng thu hẹp phạm vi và 
quy mô tự kinh doanh hoạt động tăng giá trị nông nghiệp, mở rộng phạm vi và quy mô 
mua dịch vụ tăng giá trị nông nghiệp trên thị trường, từ đó mở rộng thị trường dịch vụ 
tăng giá trị nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp hoá nông nghiệp. Công nghiệp hoá 
nông nghiệp sẽ nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp. Điều này thúc đẩy sức lao 
động nông nghiệp và đất đai di chuyển hơn nữa tới thành thị, sản xuất nông nghiệp 
tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển đô thị hóa; mặt khác, nó giảm giá của dịch vụ tăng 
giá trị nông nghiệp mà hộ nông dân mua được trên thị trường, từ đó lại thúc đẩy công 
nghiệp hoá nông nghiệp phát triển. Do đó, có thể thấy rằng, xét từ góc độ nông thôn, 
sức lao động nông thôn di chuyển vào thành phố cũng có thể thúc đẩy kinh tế phát 
triển có tính tích luỹ. 

3. Nhất thể hoá thương mại khu vực     

Từ khi cải cách mở cửa, tuy tình trạng các khu vực Trung Quốc đóng cửa với 
nhau được cải thiện rất nhiều, nhưng hàng rào của các khu vực ở lĩnh vực lập pháp, tư 
pháp, quản lý công cộng vẫn cản trở nghiêm trọng quá trình tự do hoá thương mại giữa 
các khu vực. Trong phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc việc 
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thực hiện biện pháp nhất thể hoá thương mại giữa các khu vực tuy không được đề ra rõ 
ràng cho mục tiêu đô thị hoá nhưng thực tế cũng cấu thành nhân tố quan trọng đẩy 
mạnh đô thị hoá và dùng đô thị hoá thúc đẩy kinh tế phát triển. Vậy nhất thể hoá 
thương mại giữa các khu vực có ảnh hưởng gì đối với đô thị hoá và thúc đẩy kinh tế 
phát triển. 

 

Đưa vào 
- sản ra 
liên kết 

thúc đẩy 

Năng 
suất 
sản 
xuất 
nâng 
cao 

Nhu 
cầu 
liên 
kết 
thúc 
đẩy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu quả 
giao dịch 
giữa các 
khu vực 

nâng cao 

Năng lực 
sinh lợi 
của sản 

phẩm xuất 
khẩu tăng 

cường 

Doanh 
nghiệp 

mới 
hình 

thành 

Sức lao 
động di 
chuyển 

tới 

 
Hình 5- Mô thức khái niệm nhất thể hoá thương mại khu vực 

ảnh hưởng tới đô thị hoá và kinh tế phát triển 
Thành phố không chỉ phục vụ cho địa phương mình, mà điều quan trọng hơn 

còn phục vụ các thành phố và khu vực khác, vì vậy hiệu quả giao dịch giữa các khu vực 
được quyết định bởi mức độ nhất thể hoá các khu vực, tất sẽ ảnh hưởng đến quá trình 
đô thị hoá. Khi giá thành thương mại khu vực rất cao, hiệu quả doanh nghiệp tập trung 
có thể bị hạn chế khá lớn. Hình 5 cho thấy khi nhất thể hoá thương mại khu vực không 
ngừng sâu thêm, giá thành thương mại khu vực không ngừng hạ thấp và hiệu quả giao 
dịch giữa các khu vực nâng cao, thì tỷ lệ lợi nhuận xuất khẩu sản phẩm của thành phố 
nâng cao, từ đó khiến cho các doanh nghiệp mới hình thành. Doanh nghiệp mới thông 
qua liên kết giá thành và nhu cầu đưa vào - sản ra và liên kết nhu cầu của sức lao động 
di chuyển được xúc tiến sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, nhất 
thể hoá thương mại giữa các khu vực có lợi cho đô thị hoá và thông qua đô thị hoá thúc 
đẩy kinh tế phát triển. 
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Phần 2 
nhận thức lại vấn đề quy mô đô thị - Tìm tòi con 

đường đô thị  hoá phù hợp với tình hình đất nước  
 

Trong thế kỷ 20 có một hiện tượng quan trọng không thể coi thường. Đó chính 
là cùng với tiến trình công nghiệp hoá, làn sóng đô thị hoá quy mô lớn đã lan khắp toàn 
cầu và phát triển nhanh chóng với phương thức tăng tốc. Năm 1800, mức độ đô thị hoá 
trên thế giới chỉ là 3%, mức độ này năm 1900 cũng chỉ là 14%, trong 100 năm bình 
quân mỗi năm tăng 0,11%. Đến năm 1990, mức độ đô thị hoá đã đạt 50%, dự tính sẽ 
đạt khoảng 55% vào năm 2000. Trong thế kỷ 20 bình quân mỗi năm tăng 0,41%, gấp 
3,7 lần so với thế kỷ trước. Nếu nói rằng mức độ đô thị hoá thời kỳ này được nâng cao 
nhờ vào các nước phát triển Âu - Mỹ cũng như các nước và khu lãnh thổ mới công 
nghiệp hoá thì trong thế kỷ 21 sẽ chủ yếu nhờ vào các nước đang phát triển như Trung 
Quốc, ấn Độ, Inđônêxia v.v... Trong đó, những bước  tiến trước của Trung Quốc sẽ có 
ảnh hưởng sâu xa hơn, hàng trăm triệu dân sẽ thoát khỏi nghèo khó, bế tắc và lạc hậu, 
trở thành cư dân đô thị mới, đó sẽ là những thay đổi và tiến bộ làm xúc động lòng 
người. Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm tòi con đường đô thị hoá Trung Quốc lại càng có 
ý nghĩa quan trọng. 
I. Nhận thức một cách khoa học về quy mô đô thị 

Khi thảo luận vấn đề đô thị hoá, điều quan trọng là nhận thức về quy mô đô thị. 
Quy mô đô thị có ý nghĩa là tính thứ bậc và chênh lệch về số lượng của các yếu tố kinh 
tế và vật chất tụ tập trong không gian địa vực đô thị, nó bao gồm chủ yếu ba bộ phận 
cấu thành hữu cơ liên quan với nhau: dân số đô thị hoạt động kinh tế và năng lực của 
hoạt động kinh tế đó và diện tích đất của khu đã xây dựng. Một quy mô kinh tế nhất 
định thu hút một quy mô dân số nhất định, còn một quy mô dân số nhất định lại cần có 
một quy mô đất đai nhất định. Ba bộ phận cấu thành này tác dụng lẫn nhau và là nhân 
quả của nhau. Là không toàn diện và dễ dẫn đến nhận thức sai lầm nếu chỉ dựa vào số 
lượng dân số để định quy mô đô thị. Tuy vậy, mọi người đã quen phân loại cấp bậc quy 
mô đô thị theo dân số phi nông nghiệp của khu nội thành đô thị và khu ngoại thành đô 
thị. Điều 4 " Luật quy hoạch đô thị nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa " ( dưới dây 
gọi tắt là " Luật quy hoạch ") quy định: những đô thị có trên 500 nghìn người dân phi 
nông nghiệp ở khu nội thành và khu ngoại thành là đô thị lớn; những đô thị có từ 200 
nghìn tới dưới 500 nghìn dân là đô thị loại vừa; những đô thị dưới 200 nghìn dân là đô 
thị nhỏ. Tiêu chuẩn phân loại quy mô đô thị của các nước trên thế giới không giống 
nhau, khác nhau rõ nét về số lượng. 

Đô thị hình thành dựa trên cơ sở kinh tế và xã hội nhất định. Đô thị nảy sinh ở 
những khu vực sức sản xuất tương đối phát triển, sản phẩm vật chất phong phú dẫn đến 
nhu cầu giao dịch, còn hành vi giao dịch thường diễn ra ở các địa điểm an toàn, thuận 
tiện và cố định, đó là hình thức ban đầu của đô thị. Cùng với sức sản xuất phát triển 
hơn nữa, các ngành sản xuất phi nông nghiệp như thủ công nghiệp, thương nghiệp, 
công nghiệp, ngành dịch vụ v.v... không ngừng tập tụ ở đô thị, đô thị trở thành trung 
tâm sản xuất, trung tâm lưu thông và trung tâm thống trị của khu vực, sức toả sáng của 
đô thị không ngừng được tăng cường. Diện ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thu hút 
các yếu tố sản xuất trong khu vực như dân số, tiền vốn, thông tin, kỹ thuật v.v... không 
ngừng hướng tới đô thị tập trung, khiến cho quy mô đô thị mở rộng dần. Đây là " hiệu 
ứng cực hoá " hình thành và tăng cường đô thị. Chỉ cần tiến trình phi nông nghiệp hoá 
trong khu vực chưa kết thúc thì bước tiến đô thị hoá không thể ngừng lại, các đô thị 
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trong khu vực (dù là lớn hay nhỏ) vẫn sinh trưởng như một cơ thể sống, quy mô đô thị 
vẫn mở rộng hơn nữa ngoài ý muốn của con người.  

Xét về mặt lý luận, đô thị vẫn có một điểm giới hạn nào đó theo điều kiện phát 
triển của mình. Cao hơn hay thấp hơn điểm giới hạn đó, sự phát triển của đô thị đều ở 
vào trạng thái tương đối không kinh tế. Vì vậy, quy mô đô thị ở điểm giới hạn đó phải 
là quy mô thích hợp mà người ta đang cố gắng tìm ra. Nhưng rất tiếc, cuối cùng đâu là 
điểm giới hạn đó? Người ta vẫn chưa tìm được nó. Đến nỗi trong " Báo cáo phát triển 
thế giới năm 1984", Ngân hàng thế giới đã thừa nhận: " Từ trước tới nay, người ta vẫn 
không thể chứng thực được đô thị phát triển lớn tới mức độ nào thì sẽ xuất hiện hiện 
tượng không kinh tế." Nguyên nhân là trong các quy luật kinh tế ảnh hưởng tới sự phát 
triển của đô thị, không chỉ có quy luật hiệu quả kinh tế quy mô, mà còn có các quy luật 
kinh tế khác như hiệu quả kinh tế tập tụ, hiệu quả kinh tế ưu thế, hiệu quả kinh tế bên 
ngoài v.v... đồng thời phát huy công năng của mình với phương thức và cường độ khác 
nhau, tạo nên một hệ thống tác dụng hết sức phức tạp. Vì vậy, cho dù quy mô đô thị đã 
phát triển tới điểm giới hạn nhưng tác dụng điều tiết khống chế của quy luật hiệu quả 
kinh tế quy mô cũng không chắc đã có thể khiến cho đô thị ngừng phát triển; ngược 
lại, dưới tác dụng tổng hợp của các quy luật hiệu quả kinh tế khác, đô thị vẫn có thể 
duy trì được sự phát triển đó, tức là sức điều tiết khống chế của quy luật hiệu quả kinh 
tế quy mô bị các quy luật kinh tế khác làm suy yếu hoặc triệt tiêu đi. Kết quả là quy 
mô đô thị mở rộng ra là một hiện tượng phổ biến. Cơ chế tác dụng đó là khách quan, là 
nguyên nhân tính mở cửa của kinh tế thị trường hiện đại. Mở cửa nền kinh tế khiến cho 
các yếu tố sản xuất như dân số, tiền vốn, thông tin, kỹ thuật v.v... có thể tự do lưu động 
sinh sôi trong một khu vực và giữa các khu vực, từ đó không ngừng tiếp thêm chất dinh 
dưỡng cho đô thị sinh trưởng và chỉ khi mức độ đô thị hoá của toàn bộ khu vực đã 
tương đối cao và ổn định, đô thị mất đi các yếu tố vật chất và kinh tế "dư thừa" trong 
khu vực dùng làm nguồn bổ sung cho việc mở rộng, thì sự phát triển của đô thị mới 
chuyển từ mở rộng về số lượng sang nâng cao về chất lượng. 

Qua đó có thể thấy rằng, quy mô thích hợp của đô thị có thể không tồn tại trong 
thực tế. Đối với các đô thị có quy mô khác nhau, để có cơ chế sinh trưởng đang phát 
huy tác dụng để làm chỗ dựa cho sự tăng trưởng của mình, chỉ cần mức độ đô thị hoá 
trong khu vực tiếp tục tiến triển thì sự tăng trưởng đó vẫn được duy trì. Nói cách khác, 
theo đuổi một quy mô tối ưu của đô thị nghiễm nhiên là một việc dã tràng xe cát, bi 
tráng đấy nhưng lại vô nghĩa. Có thể nói, chỉ cần tăng trưởng của đô thị có lợi chung 
cho sự phát triển của đô thị và khu vực thì mọi quy mô đều thích hợp.  
II. Kiểm điểm lại phương châm phát triển đô thị, tìm con đường đô thị hoá phù 
hợp với tình hình đất nước. 

Trong quá trình phát triển, đô thị đã hình thành một cách khách quan những quy 
mô khác nhau, những loại hình khác nhau. Trong tiến trình đô thị hoá và phát triển khu 
vực, đô thị hoá đã đảm đương công năng riêng không thể thay thế được. Chính nhờ vào 
tính khác biệt, tính đa dạng về loại hình và quy mô này, mới hình thành các hệ thống 
thành phố thị trấn đặc sắc riêng có của từng khu vực. Rất khó tưởng tượng một quần 
thể đô thị với quy mô thích hợp có một kiểu thống nhất lại có thể là một hệ thống thành 
phố thị trấn hợp lý, trật tự. Nhưng ở lĩnh vực xây dựng đô thị Trung Quốc từ khi thành 
lập nước tới nay, Trung Quốc lại đang tìm một "quy mô thích hợp" bằng phương thức 
lấy hành chính là chủ đạo, nó thể hiện tập trung ở phương hướng phát triển đô thị trong 
những thời kỳ lịch sử khác nhau. 

Phương hướng phát triển đô thị là sự lựa chọn chiến lược của một nước hoặc khu 
lãnh thổ khi thực hiện con đường đô thị hoá cụ thể, biểu hiện thành việc xử lý mối 
quan hệ phát triển đô thị giữa các quy mô, loại hình và khu vực khác nhau. Trong 

 10



khoảng thời gian khá dài sau khi nước Trung Hoa mới ra đời, đặc trưng cơ bản của thể 
chế kinh tế chính trị Trung Quốc là Trung ương tập trung quyền hành cao độ và hoàn 
toàn quản lý theo kế hoạch; đồng thời dưới sự chỉ đạo của tư tưởng "xoá bỏ ba khác 
biệt lớn", Trung Quốc đã áp dụng phương pháp sai lầm là cố hạn chế sự phát triển của 
đô thị, hạ thấp chất lượng đời sống đô thị nhằm đạt tới sự cân bằng ở mức độ thấp giữa 
thành thị và nông thôn. Mặt khác, để đảm bảo số tiền vốn có hạn được sử dụng vào xây 
dựng công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng, nêu ra khẩu hiệu" sản xuất trước, sinh 
hoạt sau", khiến cho công trình kết cấu hạ tầng đô thị lạc hậu và quá tải nghiêm trọng. 
Vì nông nghiệp thiếu khả năng cung cấp lương thực, các ngành phi nông nghiệp thiếu 
khả năng thu hút sức lao động, và đô thị thiếu khả năng chịu tải nên đã áp dụng chính 
sách tương ứng trong phương châm phát triển đô thị: "phát triển ít đô thị lớn, phát triển 
nhiều đô thị vừa và nhỏ, bố cục phân tán". Một thời, chính sách này bị đẩy tới cực điểm 
- tức là khuynh hướng không xây dựng thành phố và "chống đô thị hoá". 

Năm 1978, Hội nghị công tác đô thị toàn quốc uốn nắn lại biện pháp cực "tả", 
đồng thời vẫn kế tục tư tưởng trước đó, nêu ra phương hướng xây dựng đô thị hoá " 
khống chế quy mô đô thị lớn, tăng cường xây dựng thị trấn nhỏ ". Năm 1980, Hội nghị 
công tác đô thị toàn quốc lại đề ra phương hướng phát triển đô thị  "Khống chế quy mô 
đô thị lớn, phát triển hợp lý đô thị vừa, tích cực phát triển thị trấn nhỏ", điều 4 "Luật 
quy hoạch" do Quốc hội Trung Quốc thông qua tháng 12 năm 1989 quy định rõ "Nhà 
nước thực hiện phương hướng khống chế chặt chẽ quy mô đô thị lớn, phát triển hợp lý 
đô thị vừa và đô thị nhỏ", đã pháp luật hoá phương hướng đó. 

Những chủ trương  chính sách này có một tư tưởng cơ bản xuyên suốt, đó chính 
là: đô thị lớn có nhiều tệ nạn, thể hiện tập trung thành hiện tượng "bệnh đô thị", từ đó 
cần phải khống chế nghiêm ngặt; còn các đô thị nhỏ và vừa là quy mô thích hợp của đô 
thị, là phương hướng phát triển đô thị hoá của Trung Quốc. 

Tuy vậy, thực tiễn đô thị hoá của Trung Quốc lại không diễn ra thống nhất với 
phương châm phát triển nêu trên. Trái lại, xuất hiện cục diện "cùng khống chế cùng 
phát triển". Qua biểu 1 có thể thấy rằng, trong 50 năm kể từ khi thành lập nước CHND 
Trung Hoa đến nay, tốc độ phát triển của các đô thị với quy mô khác nhau rất không 
đồng đều: thành phố loại vừa phát triển nhanh nhất, tiếp đến là các đô thị lớn và cực 
lớn, còn đô thị nhỏ lại phát triển tương đối chậm. 

 
Biểu 1: Biểu tổng số lượng của đô thị Trung Quốc  

kể từ khi thành lập nước  
Đơn vị: Đô thị                  

 

Phân nhóm quy mô đô thị Năm
1952

Năm 
1964

Năm 
1980

Năm 
1985

Năm
1990

Năm
1994 

Năm 
1998 

Tăng trưởng 
bình quân 

hàng năm(%)

Hơn 1 triệu dân 9 13 15 21 31 32 37 3,12 

0,5-1 triệu dân 10 18 30 31 28 41 48 3,47 

0,2-0,5 triệu dân 23 43 72 93 119 177 205 4,87 

Dưới 0,2 triệu dân 115 35 106 179 289 372 378 2,62 

Tổng cộng 157 169 223 324 467 622 668 3,20 
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 Biểu 2: Cấu thành dân số phi nông nghiệp ở đô thị Trung Quốc năm 1998 

 

Phân nhóm quy mô đô 
thị 

Trên 1 triệu 
dân 

0,5-1 triệu 
dân 

0,2-0,5 triệu 
dân 

Dưới 0,2 
triệu dân 

Tổng cộng 

Dân số phi nông nghiệp 
đô thị ( triệu người) 

Tỷ trọng (%) 

79,7307 

 

36,3 

33,4994 

 

15,3 

61,6099 

 

28,1 

44,5010 

 

20,3 

219,2806 

 

100 

 

Trong cơ cấu dân số đô thị, dân số các thành phố lớn và cực lớn năm 1998 
chiếm 51,6 % dân số đô thị cả nước, còn tỷ trọng dân số các thành phố trung bình là 
48,4 %, thấp hơn tỷ trọng trên. Điều này chứng tỏ rằng các đô thị lớn phát triển hoàn 
toàn, không bị ảnh hưởng bởi sự khống chế của chính sách. (Biểu 2). 

Bấy lâu nay, người ta tranh luận chưa dứt về vấn đề ưu tiên phát triển đô thị lớn  
hay tích cực phát triển thị trấn nhỏ, có thể nói " ông có cái lý của ông, bà có cái lý của 
bà "; hiệu quả tổng hợp của đô thị lớn cao hơn nhiều so với các đô thị nhỏ, nhưng cũng 
tồn tại vấn đề giá thành cao và bị khốn đốn vì " bệnh đô thị "; các thị trấn nhỏ có hiệu 
quả lợi dụng tài nguyên bình quân đầu người thấp, nhưng thị trấn nhỏ lại có ưu thế gần 
nông thôn và tiện cho việc chuyển hoá sức lao động dư thừa của nông thôn; các thành 
phố trung bình hầu như có cả ưu điểm của hai loại đô thị trên, nhưng cũng không tránh 
khỏi các điểm yếu của chúng. Vậy nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? 

Trước hết, xét từ góc độ không gian, thảo luận một cách trừu tượng vấn đề 
phương châm phát triển đô thị khi không nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội cụ thể của 
các khu vực, bản thân điều này đã phi khoa học rồi. Trung Quốc đất đai rộng lớn, tài 
nguyên do thiên nhiên ban cho, điều kiện giao thông, trình độ phát triển kinh tế xã hội, 
cơ số dân số, cấu thành dân số v.v... của các khu vực chênh lệch nhau rất lớn. Nếu 
muốn quy phạm mô thức phát triển của các khu vực muôn hình vạn trạng trong cả nước 
chỉ bằng một phương châm phát triển đô thị thống nhất thì chắc chắn ở đâu cũng gặp 
trở ngại. Khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc có điều kiện thuận lợi: dân số 
đông đúc, giao thông thuận tiện, kinh tế văn hoá khá phát triển, rất phù hợp cho việc 
phát triển đô thị vừa và thị trấn nhỏ; còn khu vực miền Tây Trung Quốc có mật độ dân 
cư thấp, điều kiện giao thông không thuận lợi, kinh tế văn hoá tương đối lạc hậu, thì tác 
dụng của đô thị trung tâm càng thêm rõ nét. Bàn về phương hướng đô thị hoá khi xa rời 
tình hình cụ thể của cả nước, của khu vực và của đô thị thì không thể giải quyết trúng 
vấn đề. 

Thứ hai, xét từ góc độ thời gian, tranh luận chung chung về phương châm phát 
triển đô thị mà không quan tâm tới giai đoạn cụ thể trong phát triển đô thị hoá các khu 
vực thì khác nào bắt chạch ngọn đa. Nói chung, ở những giai đoạn đô thị hoá khác 
nhau, các đô thị có quy mô khác nhau có tác dụng khác nhau: ở giai đoạn đầu, đô thị 
hoá "kiểu tập trung" giữ địa vị chủ đạo, các thành phố lớn và vừa tăng trưởng rõ nét, 
liên tục mở rộng; ở giai đoạn giữa, đô thị hoá "kiểu khuyếch tán" chiếm địa vị chủ đạo, 
thị trấn nhỏ phát triển nhanh chóng, cái sau vượt cái trước; tới giai đoạn cao cấp của đô 
thị hoá, hệ thống đô thị ổn định, một số khu vực xuất hiện "khu đô thị" và "quần thể đô 
thị". Vì vậy, trong tình hình tiến trình đô thị hoá của các khu vực nhanh chậm khác 
nhau, quy định một cách máy móc đối tượng khuyến khích hoặc hạn chế phát triển là 
làm trái với quy luật khách quan của phát triển đô thị hoá. 
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Thứ ba, xét về cơ cấu tổ chức của hệ thống thành phố thị trấn, các cơ chế nội tại 
của chúng như tính hệ thống, tính thứ bậc, tính hợp đồng v.v... đòi hỏi phải hình thành 
cơ cấu hoàn chỉnh, mở cửa do các  đô thị có quy mô khác nhau tạo thành. Trong cơ cấu 
này, quá nhiều hoặc quá ít thậm chí thiếu một quy mô đô thị nào đó đều dẫn tới cơ cấu 
không cân đối, không ổn định. Kết quả tất nhiên sẽ là dần dần đạt tới sự đổi mới dưới 
tác dụng điều tiết khống chế của lực lượng thị trường. Tăng cường hoặc hạn chế một 
cách phiến diện một quy mô đô thị nào đó là đi ngược lại tính hoàn chỉnh của hệ thống 
đô thị. 

Thứ tư, xét về tính phổ biến của phát triển sự vật. Bản thân sự phát triển là quá 
trình động thái, to và nhỏ là một khái niệm tương đối. Đô thị nhỏ có thể phát triển 
thành đô thị trung bình, đô thị trung bình sẽ phát triển thành đô thị lớn, thế thì tại sao 
lại ghét cay ghét đắng sự phát triển của đô thị lớn để phải khống chế? 

Cuối cùng, xét về cơ chế động lực của phát triển đô thị, sau khi thể chế kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa được xác lập, sự phát triển của đô thị được quyết định bởi 
lực lượng thị trường, chứ không phải bởi nhân tố con người. Những "khống chế chặt 
chẽ "hoặc "tích cực phát triển" trái ngược với cơ chế thị trường cuối cùng chỉ là chuyện 
bàn trên giấy, điều này đã được thực tiễn của 20 năm chứng minh. 

Dựa vào những phân tích trên, có thể định vị tương đối khoa học và toàn diện 
đối với con đường đô thị  hoá của Trung Quốc trong tương lai, tức là thực sự cầu thị, 
tuỳ theo tình hình địa phương, thúc đẩy các thành phố lớn, vừa và nhỏ phát triển hợp 
lý, phối hợp, lành mạnh và có thứ tự, tạo nên hệ thống đô thị có cơ cấu hợp lý. Đây 
cũng phải là mục tiêu của việc điều chỉnh phương châm phát triển đô thị. 

Xét về tổng thể, mức độ đô thị hoá của Trung Quốc còn rất thấp, trì trệ hơn 
nhiều so với trình độ công nghiệp hoá và phi nông nghiệp hoá. Cuối năm 1998, mức độ 
đô thị hoá của Trung Quốc (tỷ trọng của dân số đô thị chiếm trong tổng dân số) là 
30,4%, còn trình độ công nghiệp hoá (tỷ trọng của giá trị gia tăng công nghiệp trong 
GDP cả nước) là 42,1%, trình độ phi nông nghiệp hoá (tỷ trọng của những người làm 
việc ở những ngành phi nông nghiệp trong tổng số những người có việc làm trong cả 
nước) là 50,2%. Mức độ đô thị hoá lạc hậu 12% so với trình độ công nghiệp hoá và lạc 
hậu 20% so với trình độ phi nông nghiệp hoá. Vì vậy, tiến trình đô thị hoá của Trung 
Quốc (Trung Quốc) còn rất chậm, nhiệm vụ cũng rất gian nan. Có thể áp dụng mấy 
phương thức sau để dự đoán tình hình đô thị hoá của Trung Quốc trong tương lai: 

Thứ nhất, dự đoán theo phương pháp suy diễn. Tốc độ phát triển đô thị hoá của 
Trung Quốc tăng trưởng bình quân hàng năm từ năm 1949 tới năm 1979 là 0,28%; từ 
năm 1979 tới năm 1989 tốc độ này được nâng cao bình quân hàng năm là 0,72%; từ 
năm 1989 tới năm 1998 tốc độ này tăng trưởng bình quân hàng năm là 0,42%. Nếu tiếp 
tục tăng trưởng với mức 0,42% bình quân hàng năm thì tới năm 2010 mức độ đô thị 
hoá Trung Quốc phải là 35%; tới năm 2020 mức độ này sẽ vào khoảng 40%; tới năm 
2050 mức độ đô thị hoá Trung Quốc có thể đạt tới khoảng 52%. 

Thứ hai, dự đoán theo phương pháp phân tích tương quan. Theo tư liệu thống kê 
của Ngân hàng Thế giới, có thể thấy giữa mức độ đô thị hoá và trình độ phát triển kinh 
tế của các nước có mối tương quan khách quan như biểu 3. 
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Biểu 3. Mối quan hệ đối ứng giữa đô thị hoá và các nhóm GDP 
 bình quân đầu người trên thế giới 

 

Mức độ đô thị hoá  
(%) 

GDP bình quân đầu 
người (USD) 

Mức độ đô thị hoá  
(%) 

GDP bình quân 
đầu người (USD) 

5-19 372 60-69 6424 

20-29 374 70-79 9960 

30-39 820 80-89 8569 

40-49 1087 Trên 90 10757 

50-59 3621   

 
GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 1998 là 6404 NDT, tương 

đương với 774 USD, mức độ đô thị hoá năm đó là 30,4%, cơ bản phù hợp với biểu 3. 
Trong thời gian 1999-2010, nếu GDP bình quân đầu người mỗi năm tăng trưởng 5% thì 
GDP  bình quân đầu người Trung Quốc năm 2010 sẽ đạt 1390 USD, mức độ đô thị hoá 
khi đó có thể đạt tới khoảng 40%; nếu GDP bình quân đầu người hàng năm tăng trưởng 
4,5% trong thời gian năm 2010-2020 thì tới năm 2020 GDP bình quân đầu người 
Trung Quốc sẽ đạt 2160 USD, mức độ đô thị hoá Trung Quốc năm đó có thể lên tới 
45%; từ năm 2021 tới năm 2050, nếu GDP bình quân đầu người mỗi năm tăng trưởng 
4% thì tới năm 2050 GDP bình quân đầu người Trung Quốc sẽ đạt 7000 USD, mức độ 
đô thị hoá sẽ đạt khoảng 60%. 

Tóm lại, trong tương lai mức độ đô thị hoá Trung Quốc có thể đạt 35-40% vào 
năm 2010; 40-45% vào năm 2020; 50-60% vào năm 2050. Mặt khác, theo dự đoán của 
Uỷ ban sinh đẻ có kế hoạch Nhà nước, dân số Trung Quốc khống chế ở khoảng 1,4 tỷ 
người năm 2010, 1,5 tỷ người năm 2020. Như vậy, năm 2010 so với năm 1998, Trung 
Quốc sẽ có 110-180 triệu người từ nông thôn chuyển tới thành thị, năm 2020 con số 
này có thể là 220-300 triệu người. Nếu theo phương châm phát triển đô thị cũ, khống 
chế chặt chẽ quy mô đô thị lớn, thì đô thị vừa và nhỏ sẽ phải tiếp nhận hàng trăm triệu 
dân số đô thị mới tăng, như vậy có thoả đáng không? Có thể làm phép tính sau: 

Nếu tính theo quy mô dân số bình quân của các đô thị vừa và nhỏ trong cả nước 
(số lượng dân số phi nông nghiệp đô thị) năm 1998 là 182 nghìn dân, thì năm 2010 
Trung Quốc sẽ tăng thêm 604-989 đô thị vừa và nhỏ, gấp 1-1,7 lần tổng số 583 đô thị 
vừa và nhỏ năm 1998; tới năm 2020 sẽ có 1209-1648 đô thị vừa và nhỏ mới tăng, gấp 
2,1-2,8 lần năm 1998. Còn năm 1998 Trung Quốc có 331 địa khu và 2126 huyện đã 
được phân địa giới, trong đó có 664 địa khu và huyện đã chuyển thành thành phố cấp 
hành chính, còn 1793 địa khu và huyện chưa làm. Điều này có nghĩa là tới năm 2020, 
trong số địa khu và huyện chưa chuyển phải có 67%-92% chuyển thành thành phố cấp 
hành chính, tức là sẽ có 76%-94% của tổng số các địa khu và huyện chuyển thành 
thành phố cấp hành chính. Rất rõ ràng, việc xác định vị trí cho tất cả số dân đô thị mới 
chuyển hoá này ở các thành phố vừa và nhỏ là rất không hiện thực. Điều này cũng 
chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng con đường đô thị hoá của Trung Quốc 
trong tương lai là phải "đi hai chân"; đồng thời coi trọng phát triển cả các đô thị lớn và 
các đô thị vừa và nhỏ. 
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Phần 3 
một số vấn đề về con đường 

 đô thị hoá ở Trung Quốc 
 

Trong công tác xây dựng đô thị, phương hướng chỉ đạo của Trung Quốc là 
"Khống chế nghiêm ngặt quy mô đô thị lớn, phát triển hợp lý các đô thị vừa và nhỏ". 
Các nhà nghiên cứu lại cho rằng con đường đô thị hoá Trung Quốc phải áp dụng chiến 
lược "phát huy đầy đủ ưu thế đô thị lớn, phát triển một cách có trọng điểm các đô thị 
lớn và vừa; khống chế nghiêm ngặt quy mô đất đô thị nhỏ ở khu vực miền Đông tuỳ 
theo đặc điểm của từng địa phương, phát triển một cách có kế hoạch các thành phố vừa 
và nhỏ ở khu vực miền Tây". Cần phải tuân theo quy luật cơ bản của phát triển đô thị, 
đi theo con đường đô thị hoá giống như con đường đó của thế giới. 

I. Không phải là "khống chế nghiêm ngặt các đô thị lớn" mà là "phát huy đầy đủ 
ưu thế của các đô thị lớn, tích cực phát triển đô thị lớn một cách có trọng điểm" 

1. Thiếu nguồn tài nguyên đất đai và "căn bệnh đô thị lớn" không thể là lý do để hạn 
chế phát triển đô thị lớn 

Trong thể chế kinh tế kế hoạch, "thuyết khống chế nghiêm ngặt các đô thị lớn" 
luôn luôn chiếm ưu thế trong tư tưởng chỉ đạo đô thị hoá của Trung Quốc, hai lý do 
được nhấn mạnh là vấn đề dân số, tài nguyên đất đai và căn bệnh đô thị lớn. 

Vì Trung Quốc đất chật người đông, đặc biệt là thiếu đất đai đồng bằng phù hợp 
với xây dựng đô thị, tưởng rằng đô thị chiếm dụng nhiều đất đai sẽ trở thành lý do tất 
nhiên để hạn chế phát triển đô thị lớn. Trong thực tế, đô thị càng lớn càng tiết kiệm đất, 
tính tập trung đông là đặc trưng quan trọng nhất của đô thị, nói chung quy mô đô thị 
càng lớn thì mật độ dân số càng cao, mật độ dân số và sản lượng trên một đơn vị đất 
đai càng cao, sử dụng đất đai cũng càng cao theo chiều sâu. Trong quá trình công 
nghiệp hoá, đối lập với nhu cầu tăng trưởng không ngừng, yếu tố nào càng khan hiếm 
thì càng phải được sử dụng theo chiều sâu, yếu tố nào khan hiếm nhất thì phải có năng 
suất cao nhất. Vì vậy, đối với một nước có nguồn tài nguyên đồng bằng bình quân đầu 
người khan hiếm nhất như Trung Quốc, lối thoát duy nhất chính là không ngừng nâng 
cao tỷ lệ sản lượng của đất đai đồng bằng và tỷ lệ dung nạp dân số của đô thị. Mật độ 
dân số Trung Quốc năm 1993 là 123 người/km2, mật độ dân số bình quân khu nội 
thành đô thị là 297 người/km2, gấp 7,7 lần mức bình quân của các đô thị trong cả nước, 
hơn nữa giá trị sản lượng công nghiệp bình quân mỗi km2 của các đô thị lớn cao hơn 10 
lần, thuế lợi nhuận cao hơn 15 lần so với các thành phố cấp hành chính của Trung 
Quốc được thành lập chỉ làm giảm đi 1,4% tổng lượng ruộng đất trong cả nước, nếu 
thêm các huyện lỵ, các trấn cấp hành chính thì tổng lượng ruộng đất cũng giảm sút 
không quá 5%. Nhưng chỉ riêng các doanh nghiệp hương trấn đã khiến cho tổng lượng 
ruộng đất giảm sút 19%. Vì vậy xét hiệu quả sử dụng đất đai đô thị, thì đô thị lớn cao 
hơn các đô thị vừa và nhỏ, đô thị nhỏ cao hơn các thị trấn nhỏ nông thôn. Có thể thấy 
rằng thành phố càng lớn thì chiếm dụng tương đối càng ít đất. Cho nên, nhấn mạnh 
một cách phiến diện "thành phố càng lớn, chiếm dụng đất đai càng nhiều" và lấy lý do 
đó hạn chế các đô thị lớn phát triển là không thoả đáng. 

"Thành phố lớn có nhiều vấn đề, những khó khăn như ô nhiễm, giao thông tắc 
nghẽn v.v… khó giải quyết". Nỗi khiếp sợ căn bệnh đô thị lớn hoàn toàn không phải 
chỉ là do quy mô của chúng lớn tạo thành, mà còn là do các nguyên nhân như tỷ lệ đầu 
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tư không cân đối, xem nhẹ sự hạn chế điều kiện tự nhiên và khống chế quá nghiêm đất 
xây dựng đô thị lớn v.v… Chỉ cần coi trọng điều kiện tự nhiên, quy hoạch tốt ngay từ 
đầu, Trung Quốc hoàn toàn có thể  khắc phục được căn bệnh đô thị lớn, các đô thị nhỏ 
khó có thể đạt được hiệu ứng theo chiều sâu như của đô thị lớn. Một hiện tượng phổ 
biến ở Trung Quốc là nhiều đô thị không lớn lắm nhưng lại xuất hiện căn bệnh đô thị 
lớn, nguyên nhân chủ yếu là công tác xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị trì trệ. 
Bấy lâu nay, tỷ lệ đầu tư xây dựng công trình công cộng thị chính Trung Quốc chỉ 
chiếm 0,36% tổng giá trị sản lượng trong nước, chỉ bằng 1/14 - 1/8 chỉ tiêu của Liên 
hợp quốc đề ra, chỉ chiếm tỷ lệ 2,8% trong đầu tư tài sản cố định, bằng 1/7 - 1/4 chỉ 
tiêu của Liên hợp quốc. Lấy 3 thành phố của khu vực kinh tế phát triển nhất Trung 
Quốc là Tô Châu, Thường Châu, Vô Tích làm ví dụ, nếu dùng tỷ lệ đầu tư xây dựng 
công trình kết cấu hạ tầng đô thị trong GNP và tài sản cố định của các nước đang phát 
triển do Liên hợp quốc đề ra để so sánh thì tỷ lệ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ 
tầng đô thị của ba thành phố trên rất thấp. Trong 7 năm từ 1986 tới năm 1992, số "tiền 
nợ này" của khu nội thành Tô Châu đạt 420 triệu - 1,026 tỷ NDT, số "tiền nợ" của khu 
nội thành Thường Châu năm 1986 - 1993 đạt 238 triệu  - 889 triệu NDT. Tổng số tiền 
nợ này sẽ lớn hơn nhiều nếu tính cả số "tiền nợ" trước đó. ở các nước Tây Âu, cùng với 
ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, rác thải được xử lý bằng công nghệ 
cao, hiện nay đã diễn ra tình hình các nhà máy xử lý rác không có đủ rác để xử lý. Có 
thể thấy rằng, hoàn toàn có thể khắc phục được căn bệnh đô thị lớn trong tiến trình đô 
thị hoá. Về việc các đô thị lớn phát triển kinh tế có thể tạo thành ảnh hưởng tiêu cực 
đối với mặt nâng cao chất lượng đời sống nhân dân hay không, Ngân hàng Thế giới 
cho rằng "từ trước tới nay người ta chưa chứng minh được rõ ràng là đô thị lớn tới mức 
độ nào thì xuất hiện hiện tượng không kinh tế", trái ngược với tâm lý khiếp sợ đô thị 
lớn của Trung Quốc. 

2. "Đô thị lớn tăng trưởng vượt trước hiện nay" là quy luật phổ biến 

Tốc độ phát triển đô thị trên thế giới hiện nay ngày càng nhanh, đặc biệt là đô 
thị lớn phát triển vượt trước hiện nay, số lượng tăng mạnh, dân số ngày càng đông. 
Năm 1900, thế giới chỉ có 49 thành phố lớn trên 500 nghìn dân; tới năm 1980 đã có 
476 thành phố như vậy, các thành phố có dân số 1 triệu, 5 triệu dân, thậm chí 10 triệu 
dân tăng rất nhanh, lộ rõ xu thế càng là đô thị cực lớn thì tăng trưởng càng nhanh. Dân 
số đô thị trên thế giới tăng mạnh, đặc biệt là dân số đô thị lớn tăng trưởng rất mạnh. 
Trong  khi đó, tuy Trung Quốc đã áp dụng chính sách khống chế nghiêm ngặt dân số 
đô thị, kiên quyết và bền bỉ ngăn cản dân số nông nghiệp tập trung ở thành thị, nhưng 
sự phát triển của các đô thị lớn, đô thị cực lớn xác nhận rằng chúng có quy luật khách 
quan của riêng mình, không bị chi phối bởi mệnh lệnh hành chính và những can thiệp 
của con người. Ví dụ, thành phố Bắc Kinh bắt đầu khống chế nghiêm ngặt dân số ngay 
từ khi dân số thành phố này đạt 7 triệu dân, nhưng chỉ tiêu hạn chế trong kế hoạch lại 
bị phá vỡ, tới nay đã lên tới 11 triệu dân. ở Trung Quốc, từ khi thành lập nước tới nay, 
các đô thị trung bình 200-500 nghìn dân phát triển nhanh nhất, sau đó là các đô thị lớn 
và cực lớn, con số đô thị nhỏ tăng trưởng tương đối chậm. Tới cuối năm 1993, dân số 
sinh sống ở các thành phố siêu lớn và cực lớn đã chiếm  34,9% tổng dân số đô thị (tuy 
số lượng đô thị siêu lớn, cực lớn chỉ chiếm không đầy 12% số lượng đô thị). Trung 
Quốc hoàn toàn không thể khống chế nổi các đô thị lớn, đó chính là do tác dụng của 
quy luật" đô thị lớn tăng trưởng vượt trước hiện nay". 
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3. Chiến lược phát triển đô thị trước hết phải phát huy đầy đủ ưu thế theo chiều sâu 
của đô thị lớn 

Tụ tập là đặc trưng bản chất nhất của đô thị, là quy luật kinh tế quan trọng nhất 
có ảnh hưởng tới tiến trình đô thị hoá. Xét từ góc độ kinh tế học, lịch sử phát triển kinh 
tế của đô thị lớn càng dài, thì cơ cấu kinh tế càng hoàn thiện, thị trường phát triển càng 
chín muồi, lực lượng kỹ thuật càng hùng hậu. Vì vậy, hiệu quả tụ tập, hiệu quả quy mô, 
hiệu quả tối ưu hoá và hiệu quả bên ngoài của chúng rõ nét hơn các đô thị vừa và nhỏ; 
hơn nữa cùng với quy mô đô thị được mở rộng dần, các yếu tố sẽ tụ tập tới đô thị lớn; 
đô thị càng lớn thì sức tụ tập đó càng mạnh; đô thị càng lớn các loại công trình đô thị 
cũng càng phát triển, cơ hội việc làm càng nhiều, hiệu quả so sánh người lao động có 
thể thu được cũng càng cao, tình hình đó càng thúc đẩy nhiều người tiến vào đô thị lớn. 
Chính là có nhiều loại doanh nghiệp, đông đảo người lao động và tiền vốn hùng hậu 
đều tụ tập ở một thành phố thì mới có thể khiến cho công năng đô thị càng thêm đầy 
đủ, thị trường đô thị càng thêm phong phú, kinh tế đô thị càng thêm lớn mạnh. Chính 
vì vậy, Niu -yóoc Mỹ có thêm 116 doanh nghiệp trong số 1000 doanh nghiệp công 
nghiệp lớn nhất nước Mỹ, chiếm tỷ lệ 11,6%. Tokyô Nhật Bản có 794 doanh nghiệp 
trong số 1500 doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất Nhật Bản, chiếm 52,9%. Thực tiễn 
con đường đô thị hoá của các nước phát triển 200 năm qua đã chứng minh tác dụng 
thúc đẩy kinh tế phát triển của những đô thị lớn như Niu-yóoc, Tôkyô, Pari v.v… Các 
đô thị lớn có ưu thế tuyệt đối trong quá trình công nghiệp hoá. Nói chung, cùng với  
quy mô đô thị ngày càng được mở rộng, các loại hiệu quả kinh tế đô thị cũng không 
ngừng nâng cao. Một đô thị có quy mô quá nhỏ thì tỷ lệ lợi dụng công trình kết cấu hạ 
tầng và công trình phục vụ công cộng khá thấp, hiệu quả kinh tế đô thị cũng khó được 
nâng cao. Vì vậy, đô thị lớn đã nhanh chóng trở thành hình thức phổ biến và kinh tế đô 
thị lớn là kinh tế chủ đạo. Các nước Mỹ, Nhật Bản v.v… coi đô thị lớn là hạt nhân 
trong bố cục đô thị. ở phạm vi của một khu vực nhất định, đô thị lớn làm trung tâm, 
cùng những đô thị vừa và nhỏ tạo thành một quần thể đô thị tổng hợp với một loại hình 
kinh tế nào đó là chính, tạo thành một thể tổng hợp sản xuất công nghiệp hiện đại hoá 
hợp tác chuyên nghiệp hoá. ở Mỹ, diện tích khu nội thành các quần thể này chỉ chiếm 
1,5% diện tích đất đai cả nước, nhưng dân số lại chiếm 20% dân số cả nước, giá trị sản 
lượng công nghiệp chiếm 60%. Ba đô thị lớn của Nhật Bản là Tôkyô, Osaka và Kôbe 
tạo thành một quần thể đô thị, dân số của chúng chiếm 45% tổng dân số Nhật Bản, 
diện tích đất đai chiếm 10%, còn giá trị sản lượng công nghiệp chiếm tới 62,2%. Các 
đô thị của Trung Quốc cũng lộ rõ xu thế cùng với mở rộng quy mô đô thị, hiệu quả các 
chỉ tiêu kinh tế đô thị cũng không ngừng nâng cao. Sự phát triển siêu quy mô của thành 
phố siêu lớn ở Trung Quốc là Thượng Hải đã giành được hiệu quả kinh tế vượt quá dự 
tính. Thực tiễn phát triển đô thị này phủ định mạnh mẽ thuyết "hạn chế nghiêm ngặt 
các đô thị lớn". Được cổ vũ bởi kinh nghiệm thành công trong phát triển khu phố Đông 
Thượng Hải, thành phố Trùng Khánh ở thượng du sông Trường Giang đã mở màn cho 
việc phát triển đô thị siêu lớn bằng việc xây dựng "Phố Đông trong lục địa" ở khu mới 
phía bắc thành phố. Có thể thấy rằng phát huy đầy đủ ưu thế tổng hợp của đô thị lớn, 
thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển cân đối là điều hết sức cần thiết đối với việc tối ưu 
hoá toàn bộ cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Ngược lại, nếu đơn thuần nhấn mạnh hạn chế 
nghiêm ngặt các đô thị lớn thì sẽ không có lợi cho việc lợi dụng ưu thế tổng hợp này, 
không có lợi cho việc thực hiện những quy luật kinh tế, cuối cùng không có lợi cho 
việc phát triển các đô thị vừa và nhỏ, phát triển kinh tế trong khu vực có đô thị lớn. 
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4. Xây dựng đô thị lớn, đi theo con đường phát triển chiều sâu là con đường tất yếu của 
đô thị hoá ở Trung Quốc 

Từ khi thành lập nước tới nay, Trung Quốc đã có thực tiễn phong phú về lợi 
dụng ưu thế của một  địa vực nào đó, tập trung tiền vốn của cả nước vào xây dựng đô 
thị. Ví dụ, thành phố Đại Khánh, Phan Chi Hoa được xây dựng dựa vào ưu thế về dầu 
mỏ, quặng sắt, thành phố lớn Thẩm Quyến dựa vào ưu thế vị trí, thành phố Tam Môn 
Hiệp dựa vào ưu thế tài nguyên thuỷ lợi, thành phố Thạch Hà Tử dựa vào ưu thế khai 
khẩn nông nghiệp v.v… thì có thể tiến hành một cách có kế hoạch xây dựng vài đô thị 
cực lớn hoặc mở rộng vào đô thị trung bình ở miền Tây. 

Trong phương hướng phát triển đô thị, cần chú trọng mở rộng quy mô một loạt 
đô thị lớn, tăng cường thực lực đô thị, phát triển ưu tiên thành phố trung tâm, tăng 
cường công năng của chúng, nhanh chóng phát triển các quần thể thành phố với hạt 
nhân là thành phố trung tâm lớn. Dọc theo các thành phố Lũng Hải, Lan Châu, 
Urumchi mở rộng xây dựng thành những thành phố cực lớn với ngành sản xuất chủ yếu 
là các ngành khoa học công nghệ cao, công nghiệp hoá học, luyện kim màu, công 
nghiệp hoá dầu dọc theo các thành phố Vũ Hán, Nghi Xương, Trùng Khánh, Trùng Đô 
bên sông Trường Giang mở rộng xây dựng thành các thành phố cực lớn với ngành sản 
xuất chủ yếu là đường sắt, xe hơi, thuỷ điện, chế tạo cơ khí, khoa học công nghệ và 
điện tử; vùng duyên hải từ Quảng Châu sang Tây, xây dựng Quảng Châu, Hải Khẩu, 
Nam Ninh, Côn Minh thành các thành phố lớn với ngành sản xuất chủ yếu là lưu thông 
tiền tệ, ngoại thương, du lịch, cơ khí, công nghiệp thực phẩm, luyện kim và công 
nghiệp hoá học. Chuỗi đô thị do các thành phố lớn này tạo ra không những có thể hợp 
thành vành đai kinh tế mới có trung tâm là các đô thị lớn hình thành cực tăng trưởng 
kinh tế mới, mà còn có thể trở thành điểm tựa cho kinh tế Trung Quốc tiến sang miền 
Tây, thúc đẩy kinh tế khu vực miền Trung và miền Tây phát triển. 

II. Không nên nêu ra một cách chung chung "phát triển hợp lý các đô thị vừa và 
nhỏ", cần phải "tuỳ theo tình hình cụ thể của miền Đông và miền Tây Trung 
Quốc, hạn chế nghiêm ngặt quy mô các đô thị nhỏ ở miền Tây" 

1. Các đô thị vừa và nhỏ của Trung Quốc phát triển hoàn toàn không hợp lý dưới sự 
chỉ đạo của tư tưởng "phát triển hợp lý các đô thị vừa và nhỏ" 

Trong quá trình đô thị hoá Trung Quốc hiện nay, tồn tại phổ biến một vấn đề, 
đó là mối quan hệ phân công hợp tác giữa các đô thị không hợp lý, các đô thị lớn tập tụ 
quá mức ở dải ven biển miền Đông, còn khu vực miền Trung và miền Tây lại có rất ít 
thành phố siêu lớn, cực lớn có thể thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển, các thành phố 
phát triển một cách không có trật tự. Tại một Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Du 
Chính Thanh nêu ra, "ranh giới giữa hai thành phố Phật Sơn và Nam Hải tỉnh Quảng 
Đông là một tấm biển, nhưng quy hoạch mỗi nơi một khác". Vành đai xung quanh 
Quảng Châu thuộc đồng bằng Châu Giang cũng như vậy, ranh giới giữa hai thậm chí 
vài đô thị là một tấm biển, còn quy hoạch mỗi nơi một khác. Trong tình hình đó, Trung 
Quốc coi Quảng Châu là một thành phố cực lớn cần tích cực phát triển, coi các thành 
phố vừa và nhỏ xung quanh nó là các thành phố vệ tinh, coi Quảng Châu và các thành 
phố vệ tinh của nó là một vùng kinh tế đô thị lớn thống nhất để quy hoạch xây dựng, 
như vậy có tốt không? Hay là coi Quảng Châu là một thành phố lớn phải bị "khống chế 
chặt chẽ về quy mô", để nó giẫy giụa trong giới hạn quy mô cố hữu, nhưng lại để cho 
các đô thị vừa và nhỏ xung quanh nó tích cực phát triển như vậy là tốt? Xét từng đô thị 
riêng rẽ thì các thành phố vừa và nhỏ xung quanh Quảng Châu đều phát triển hợp lý, 
nhưng xét về quy hoạch đô thị của các đô thị kề nhau nhưng không quan tâm đến nhau 
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và xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trùng lặp nhau với hiệu quả thấp thì các thành 
phố vừa và nhỏ đó phát triển có gì là hợp lý? 

2. Vì thiếu tiêu chuẩn rõ ràng về "phát triển hợp lý" nên việc phát triển đô thị nhỏ đã 
gây lãng phí nghiêm trọng về tài nguyên  

Trong xây dựng đô thị, nếu hạn chế nghiêm ngặt đô thị lớn thì các đô thị nhỏ ắt 
sẽ phát triển tràn lan. Bố cục dày đặc chi chít chỉ có thể dẫn tới xây dựng trùng lặp 
nhiều công trình kết cấu hạ tầng với hiệu quả thấp, chỉ có thể sử dụng kém hiệu quả tài 
nguyên đất đai. ở các thành phố vừa và nhỏ, việc đã trở thành thời thượng là các đơn vị 
thành thị và nông thôn liên kết với nhau, chiếm dụng ruộng đất xây dựng doanh nghiệp 
công thương và thị trấn, khiến cho các doanh nghiệp hương trấn đã "rời ruộng nhưng 
không thể rời làng", đã không thể di chuyển vào thành phố chiếm dụng ít đất, thì sẽ 
chiếm dụng nhiều đất ở quê hương. Ví dụ, diện tích đất bằng của các tỉnh ít đồng bằng 
như Quý Châu đã bị chiếm dụng ít nhất là 50%, bây giờ đã không còn thấy đồng ruộng 
xanh tươi hai bên quốc lộ từ Thâm Quyến qua Quảng Châu tới Giang Môn nữa. Loại 
biện pháp đưa công nghiệp về nông thôn, đi theo con đường phân tán hoá, cản trở đô 
thị hoá một cách có ý thức nhằm bảo vệ đất canh tác này đã gây ra lãng phí đất đai, 
công nghiệp lại không có hiệu quả. 

Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng "tích cực phát triển các đô thị vừa và nhỏ", một 
mặt những đô thị lớn và vừa đã hình thành quy mô, thiếu tiền vốn, đầu tư không đủ, 
việc xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trì trệ, nợ chồng chất, ảnh hưởng tới sự phát 
triển của đô thị, mặt khác, về phát triển đô thị, các thành phố vừa và nhỏ trong một khu 
kinh tế đều mạnh ai nấy làm, mọi thành phố đó đều "phát triển hợp lý", công trình kết 
cấu hạ tầng được xây dựng trùng lặp, công năng không đầy đủ, lại gây ra lãng phí. Lấy 
hai tỉnh phát triển kinh tế nhanh nhất Trung Quốc là Sơn Đông và Quảng Đông làm ví  
dụ, chỉ riêng việc xây dựng trùng lặp nhiều sân bay dẫn tới hiệu quả sử dụng thấp cũng 
đủ khiến cho mọi người kinh ngạc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trung Quốc đã nêu: "Nếu 
không tăng cường quy hoạch khu vực thì khó giải quyết các vấn đề phân công đô thị, 
bảo vệ đất đai và xây dựng trùng lặp. Thí dụ nói về sân bay ở bán đảo Sơn Đông thì Uy 
Hải có sân bay, Yên Đài có sân bay, Thanh Đảo có sân bay, Duy Phường có sân bay. 
Nếu lấy Lai Dương làm tâm thì chu vi với bán kính 150km là bao trùm tất cả. Vấn đề 
bến cảng cũng thế. Học giả Lưu Duy Tần lấy Quảng Đông làm ví dụ, đồng bằng Châu 
Giang đã xây dựng sáu, bảy sân bay, không những làm ứ đọng một số lượng lớn tiền 
vốn, mà tỷ lệ sử dụng cũng rất thấp. Mặc dù vậy, vẫn còn mấy thành phố đang dự định 
xây sân bay mới. Xét rộng ra phạm vi cả nước, các đô thị vừa và nhỏ đều nhấn mạnh sự 
phát triển hợp lý của mình, đã đồng loạt bùng lên cơn sốt xây dựng khu khai phát. Chỉ 
theo thống kê chưa đầy đủ năm 1992, các loại các cấp khu khai phát đã chiếm hơn 15 
nghìn km2 đất đai, trong khi việc xây dựng thành phố thị trấn cùng kỳ trong cả nước 
chỉ chiếm 13,4 nghìn km2 đất đai. Có thành phố cỡ trung bình đã xây dựng tới bốn, 
năm khu khai phát kinh tế, khu khai phát công nghiệp cấp thành phố, cấp huyện trong 
phạm vi chu vi có bán kính không đầy trăm dặm. Tổng diện tích đã khai thác thực tế 
của các khu khai phát trong cả nước năm 1992 chỉ là 230km2, chưa tới 1,5% diện tích 
đất đai đã chiếm theo quy hoạch. Nguồn lực đất đai bị lãng phí lớn, tiền vốn bị phung 
phí rất nhiều vào các công trình kết cấu hạ tầng bị bỏ không do các đô thị vừa và nhỏ 
gây ra, do việc phát triển một cách không có trật tự các khu khai phát đã trở thành sự 
thực không thể tranh cãi. Nhằm đúng tình hình thực tế, đề ra phương hướng chỉ đạo 
phát triển đô thị phù hợp với địa phương là điều tất nhiên của tình hình phát triển. 
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3. Kiến nghị áp dụng phương hướng "khống chế chặt chẽ quy mô đất xây dựng 
các thị trấn nhỏ ở khu vực miền Đông, tích cực phát triển các đô thị vừa và nhỏ ở khu 
vực miền Tây 

Có nhà học giả so sánh tình hình phát triển đô thị của Trung Quốc với Mỹ, Mỹ 
có hơn 18.000 thành phố nhỏ, qua đó chứng minh rằng Trung Quốc có quá ít thành phố 
nhỏ. Đành rằng diện tích của Mỹ và Trung Quốc tương đương với nhau nhưng điều 
kiện tài nguyên đất đai bình quân đầu người của hai nước chênh lệch nhau quá lớn. 
Diện tích đồng bằng bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 3,7% của Mỹ. Đặc 
biệt, Trung Quốc rất thiếu đồng bằng để xây dựng đô thị, hơn nữa, tuyệt đại đa số dân 
Trung Quốc đều sinh sống ở những khu vực có mật độ dân số cao. Nhật Bản được thậm 
xưng có mật độ dân số cao trên thế giới ~328người/km2, còn tỉnh Giang Tô (Trung 
Quốc) có mật độ dân số là 670người/km2. Diện tích tỉnh Quảng Đông là 178nghìn km2, 
dân số là 70 triệu người, mật độ dân số hơn 400người/km2. Tỉnh Quảng Đông hiện có 
54 thành phố cấp hành chính, một số thị trấn huyện nơi đây có quy mô lớn hơn thành 
phố khu vực miền Tây, cùng với quy mô ngày càng lớn của đô thị hoá nông thôn, các 
thành phố đồng bằng sông Châu Giang nối tiếp nhau, diện tích đồng ruộng giảm mạnh. 
Quảng Đông hiện nay đã từ một tỉnh lớn sản xuất lương thực biến thành tỉnh lớn nhập 
khẩu lương thực, hàng năm thiếu khoảng 1/3 số lương thực cần thiết, phải nhập hơn 20 
tỷ kg lương thực. Nhà học giả Vương Kiến Tằng đã so sánh tài nguyên đất đai, bố cục 
kinh tế khu vực của Trung Quốc với Mỹ và rút ra kết kuận: nếu trong quá trình công 
nghiệp hoá sau này, Trung Quốc vẫn duy trì cục diện này (bố cục kinh tế giống Mỹ), 
xây dựng đường sá và đô thị theo mức độ chiếm dụng đất đai của Mỹ thì tới năm 2010, 
840 triệu dân số thành thị của Trung Quốc sẽ chiếm hơn 840 nghìn km2 đất, tương 
đương với 8,8% diện tích cả nước, diện tích đường sá chiếm 690 nghìn km2 chiếm 
7,2% diện tích cả nước. Diện tích xây dựng đô thị và đường sá cũng sẽ chiếm hơn 4% 
diện tích đồng bằng Trung Quốc. Phân bố dân số mất cân đối nghiêm trọng và sự hạn 
chế tài nguyên đất đai khiến cho Trung Quốc về căn bản không thể theo kiểu của Mỹ 
quy hoạch xây dựng một số lượng lớn thành phố nhỏ một hai chục nghìn dân. Trái 
ngược hoàn toàn với khu vực miền Đông, khu vực miền Tây Trung Quốc đất rộng 
người thưa, quá ít đô thị. Vì vậy, phải tích cực phát triển một cách có kế hoạch các đô 
thị nhỏ ở miền Tây. 

Hiện nay, Trung Quốc đang chịu một áp lực rất lớn về việc làm. Theo dự đoán 
của cuốn sách "Cái bẫy của hiện đại hoá" trong thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ dư thừa 200 
triệu sức lao động nông thôn, có xu thế cung cấp sức lao động vô hạn. Hiện nay, Trung 
Quốc không thể di dân ra ngoài với quy mô lớn, nhưng có khả năng tương đối lớn di 
dân đến khu vực miền Tây Trung Quốc, vấn đề là phải có sức thúc đẩy mạnh mẽ của 
lợi ích. Nếu Trung Quốc phát huy đầy đủ ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa về khả 
năng tập trung tiền vốn làm những việc lớn thì có thể lợi dụng ưu thế về tài nguyên của 
khu vực miền Tây phát triển các ngành sản xuất kiểu tập trung nhiều lao động. Thêm 
vào đó, Trung Quốc chưa lợi dụng một số lượng rất lớn các khu khai phát được hình 
thành trong cao trào khu khai phát ở các đô thị. Trung Quốc cần phải dùng khu khai 
phát để thu hút sức lao động. Khi mời các công ty và thu hút tiền vốn, Trung Quốc 
không những phải chú ý tới công ty nước ngoài mà còn phải quan tâm tới các doanh 
nghiệp hương trấn đã có quy mô ban đầu ở khu vực miền Đông đang tìm không gian 
kinh tế mới, đang cố gắng đạt hiệu quả quy mô lớn hơn. Cũng như đối với các doanh 
nghiệp tuyến ba cũ cần áp dụng các biện pháp như doanh nghiệp và thành phố bổ sung 
cho nhau, thúc đẩy các doanh nghiệp tập trung tới đô thị (như Viện Vật lý hạt nhân tập 
trung ở miền Dương), hoặc đô thị dựa vào doanh nghiệp (có nghĩa là yếu tố kinh tế của 
đô thị nhỏ tập tụ ở doanh nghiệp, như Vẫn Dương tập tụ yếu tố ở Thập Yển, nơi nhà 
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máy ô tô số 2 đóng), áp dụng phương hướng phát triển từng bước, có kế hoạch đô thị 
vừa và nhỏ ở khu vực miền Tây. Tất cả những điều nêu trên đều có ý nghĩa đối với  
việc phát triển kinh tế khu vực miền Trung và miền Tây, làm sống động kinh tế khu 
vực, giải quyết một  phần sức lao động dư thừa. 

III. Trung Quốc đi theo con đường đô thị hoá của thế giới là tất yếu 

Dân số Trung Quốc đông, lại không thể di chuyển toàn bộ sức lao động dư thừa 
tới đô thị, thêm nữa đất đai thiếu thốn. Tình hình đặc thù đó khiến cho từ khi thành lập 
nước đến nay Trung Quốc hầu như buộc phải đi theo con đường đô thị hoá nông thôn, 
tách đô thị khỏi nông thôn, trái ngược với con đường đô thị hoá của thế giới. 

Cùng với công nghiệp hoá phát triển, tiến trình đô thị hoá nhanh thêm, số lượng 
lớn dân số tập trung ở đô thị, đây là quy luật chung trong quá trình đô thị hoá của thế 
giới. Chính vì vậy, ở một số nước phát triển, dù là Mỹ đất rộng người thưa hay Nhật 
Bản đất chật người đông, dân số đều tập trung cao độ ở đô thị. Một phần ba dân số 
Nhật Bản sống ở hơn 70 đô thị lớn có quy mô trên 0,5 triệu dân. Chỉ riêng các đô thị  
lớn của Mỹ như Boston, Niu Yoóc, Philađenphia, Atlanta v.v… đã dung nạp gần một 
nửa dân số đô thị. Kinh nghiệm đô thị hoá dân số trên thế giới cho thấy, các đô thị lớn 
- đặc biệt là đô thị lớn trên 1 triệu dân nhờ có ưu thế cơ sở công nghiệp hùng hậu, các 
Viện nghiên cứu khoa học tập trung, giao thông đường thuỷ và đường bộ thuận tiện, 
thông tin nhanh nhạy nên có tổng giá trị sản lượng quốc dân của một đơn vị diện tích 
đất đai cao hơn các thành phố vừa và nhỏ (càng cao hơn nông thôn), vì vậy có sức thu 
hút và sức dung nạp lớn hơn đối với sức lao động di chuyển. Trong quá trình đô thị 
hoá, Trung Quốc đứng trước sức ép khổng lồ của dân số, đã hai lần cưỡng chế  dân số 
di chuyển ngược từ thành thị về nông thôn. Lần thứ nhất là sau "đại nhảy vọt" vì làm 
nóng vội muốn chóng đạt kết quả không theo quy luật kinh tế, nên dẫn tới tỷ lệ công 
nghiệp và nông nghiệp mất cân đối nghiêm trọng, buộc phải động viên hàng triệu công 
nhân viên chức trở về nông thôn. Ba năm điều chỉnh sau đó, Trung Quốc mới quay lại 
quỹ đạo công nghiệp hoá đô thị hoá. Lần thứ hai là thời kỳ 10 năm rối loạn trong nước, 
công nghiệp đình đốn, áp lực thất nghiệp khổng lồ ở các đô thị. Trong tình hình đó, 
Trung Quốc đành phải đưa hàng loạt học sinh không thể phân phối công tác được về 
"vùng đất rộng lớn để thi thố tài năng". Đồng thời, tổ chức nhân viên các ngành đi đến 
các trường "7 tháng 5" để lao động và mượn danh nghĩa "Trung Quốc cũng có đôi tay, 
không ngồi mát, ăn bát vàng ở thành phố" đưa số lượng lớn cư dân đô thị về nông thôn. 
Hai lần di dân với quy mô lớn theo kiểu đô thị hoá ngược này tuy hình thức không 
giống nhau, nhưng thực chất là giống nhau. Tuy phải áp dụng các biện pháp đặc biệt 
trong tình hình đặc biệt, nhưng nền kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng tiêu cực rất 
nghiêm trọng. Ngày nay bước vào thể chế kinh tế thị trường, khi tiến hành quy hoạch 
và xây dựng đô thị, Trung Quốc phải nghiêm túc tiếp thu kinh nghiệm của thế giới và 
bài học quá khứ của chính mình. 

Từ năm 1979, Trung Quốc nêu ra tư tưởng "Đô thị hoá nông thôn"; tới năm 
1984, cho phép nông dân vào thị trấn kinh doanh ngành sản xuất thứ hai và thứ ba 
(nhưng vẫn chưa cho phép vào huyện lỵ). Năm 1993, Trung Quốc chính thức nêu ra cải 
cách chế độ hộ tịch ở các đô thị nhỏ, cho phép nông dân vào kinh doanh công thương 
nghiệp ở thành phố thị trấn nhỏ, những hạn chế sức lao động nông thôn di động không 
ngừng được xoá bỏ trong thực tế phát triển kinh tế. "Quyết định của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lớn của công tác nông thôn và nông nghiệp" do 
Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần thứ ba khoá 15 công bố chỉ rõ: "Đáp ứng nhu 
cầu khách quan của các thành phố thị trấn và khu vực phát triển, hướng dẫn sức lao 
động nông thôn lưu động một cách hợp lý và hiệu quả". Cuối cùng, đã khẳng định tính 
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hợp lý của việc nông dân di chuyển tới các thành phố thị trấn và khu vực phát triển. 
Quyết định này cũng nhanh chóng thúc đẩy Trung Quốc cải cách chế độ hộ tịch sau 40 
năm quản lý chặt chẽ. Quảng Châu, Thượng Hải kế tiếp nhau cho ra đời những quy 
định mới về quản lý hộ tịch, ranh giới giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp bắt đầu 
được xoá bỏ. Một trong những cơ sở của "đô thị hoá nông thôn" là "đô thị hoá dân số 
nông thôn" đã bị xoá bỏ trong thực tiễn, việc dỡ bỏ hàng rào ngăn cản sức lao động dư 
thừa nông thôn tập tụ vào thành phố chứng tỏ rằng về mặt lưu động dân số, Trung 
Quốc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo quy luật chung của tiến trình đô thị hoá thế giới. 

Đô thị hoá bắt nguồn từ công nghiệp hoá, chứ không phải là từ tách đô thị khỏi 
nông thôn. Thực tiễn đô thị hoá trên thế giới chứng minh rằng sự phát triển đô thị hoá 
của các nước có quy luật chung. Cơ sở kinh tế, chế độ chính trị, điều kiện địa vực, văn 
hoá lịch sử của các nước tuy khác nhau nhưng động lực thúc đẩy đô thị hoá lại có cơ 
chế chung. Công nghiệp hoá phải đồng thời kéo theo tiến trình đô thị hoá. Trước đây 
Trung Quốc xây dựng theo ba tuyến, hoàn toàn vứt bỏ phương châm dựa vào đô thị để 
xây dựng đô thị, tiến hành xây dựng phân tán ở miền núi, hang động với ý định thoát ly 
đô thị để công nghiệp hoá, xây dựng các điểm công nghiệp và khai khoáng theo kiểu 
nông thôn, một nhà máy phân tán ở mấy huyện, thậm chí các phân xưởng cách nhau 
mấy chục dặm hoặc hàng trăm dặm, hoàn toàn coi thường quy luật khách quan về phát 
triển công nghiệp hoá và hiệu ứng tụ tập của đô thị, gây ra tổn thất nặng nề. Chính vì 
tiếp thu bài học trước đây, sau khi cải cách mở cửa, các doanh nghiệp lớn, các Viện 
nghiên cứu khoa học lớn phân tán vào núi, hang động ở nơi thâm sơn cùng cốc thời kỳ 
đó đành phải cắn răng vứt bỏ lại nhà máy, phân xưởng, phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên 
cứu khoa học v.v… tài sản giá trị hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ NDT để về thành phố. Vết 
thương quá khứ chưa lành, đứng trước tình hình mới, doanh nghiệp hương trấn, lực 
lượng mới nổi lên, thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp nông thôn phát triển, thay đổi hẳn 
bộ mặt nông thôn. Vì vậy, một số người lại có ý tưởng đưa công nghiệp về nông thôn, 
định thông qua hình thức "công nghiệp hoá nông thôn" có một không hai "rời ruộng 
mà không rời quê, rời quê mà không rời ruộng" để chặn lại ở ngoài đô thị một số lượng 
lớn sức lao động nông thôn dư thừa và rất nhiều yếu tố sản xuất lẽ ra phải được di 
chuyển vào đô thị cùng với tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá. Họ cho rằng đó là 
con đường đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung Quốc. Sự áp đặt hộ 
khẩu nông nghiệp hoặc hộ khẩu phi nông nghiệp cho con người và cho doanh nghiệp 
nay đã đình giới hạn cho nông dân và doanh nghiệp hương trấn ở phương thức phát 
triển của thôn xóm, mở rộng sự khác biệt giữa công nghiệp và nông nghiệp, tạo thành 
cơ cấu "kinh tế hai nhân tố" điển hình, khiến cho nền kinh tế quốc dân khó phát triển 
cân đối. Thực ra, đó chỉ là sự lặp lại nhận thức về vấn đề đô thị hoá trong kinh tế kế 
hoạch trước đây, chỉ sửa "công xã nhân dân đi theo con đường từng bước công nghiệp 
hoá nông thôn" thành "doanh nghiệp hương trấn đi theo con đường từng bước công 
nghiệp hoá nông thôn". Hiện nay, hiệu quả kinh tế của một đơn vị đất đai đô thị của 
Trung Quốc rất thấp, đất đai xây dựng công nghiệp trong thành phố chiếm 20% tổng 
diện tích, tỷ lệ này ở Nhật Bản chỉ là 11%, tổng giá trị  sản lượng quốc dân của Nhật 
Bản gần 10 năm nay gấp khoảng 5 lần của Trung Quốc. Trong tình hình hiệu quả đất 
xây dựng công nghiệp đô thị cực thấp, nếu đưa công nghiệp về vùng nông thôn có hiệu 
quả thấp hơn thì Trung Quốc chỉ có thể gây ra lãng phí nghiêm trọng. Còn các công 
trình công nghiệp lạc hậu, hiệu quả thấp của một số thị trấn nhỏ gây ra ô nhiễm càng 
đáng sợ hơn. Dễ dàng thấy rõ loại doanh nghiệp theo kiểu phường nhóm này đã lãng 
phí tài nguyên, năng lượng ghê gớm và gây ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào. Nếu 
không liên hệ chặt chẽ với đô thị lớn thì doanh nghiệp hương trấn không thể có hiệu 
quả được. So với công nghiệp ở đô thị hoặc khu công nghiệp tập trung, thì các doanh 
nghiệp hương trấn "nở hoa toàn diện" có diện tích ô nhiễm càng rộng hơn và càng khó 
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xử lý hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp hương trấn cần phải phát triển gia công nông sản 
phụ, công nghiệp thực phẩm, ngành sản xuất thứ ba là chính. Mọi ngành sản xuất liên 
quan tới công nghiệp lớn, mọi ngành sản xuất có doanh nghiệp cá thể, doanh nghiệp 
nhỏ, không thể xử lý được ô nhiễm đều cần phải "rời đất rời quê", tụ tập ở thành phố. 

Thật là hàm hồ về lý luận nếu hy vọng thông qua phương thức phát triển mạnh 
mẽ doanh nghiệp hương trấn để giữ các yếu tố sản xuất công nghiệp (nhưng không thể 
bao gồm các yếu tố kinh tế khác như khoa học công nghệ, thông tin, lưu thông tiền tệ 
v.v…) ở nông thôn và từ đó giữ sức lao động nông thôn dư thừa ở nông thôn, để thực 
hiện đô thị hoá nông thôn. Trong thực tiễn, điều đó không những đi ngược lại quy luật 
thông thường của tiến trình đô thị hoá trên thế giới, mà còn là bài học quá sâu sắc trong 
lịch sử xây dựng đô thị của Trung Quốc. Tuy Trung Quốc có thể không ngừng phạm 
phải sai lầm trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhưng Trung Quốc không 
thể phạm những sai lầm giống nhau; tuy cuộc cách mạng, cuộc cải cách của Trung 
Quốc giành được đột phá từ nông thôn nhưng trên tiến trình của con đường đô thị hoá, 
Trung Quốc hoàn toàn không thể quay về nông thôn. Tuân theo quy luật của con 
đường đô thị hoá trên thế giới, đi theo con đường phát triển đô thị hoá chung của mọi 
nước trên thế giới mới là sự lựa chọn đúng đắn của con đường đô thị hoá Trung Quốc. 
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Phần 4 
Tăng cường điều tiết khống chế vĩ mô, 

thúc đẩy đô thị hoá phát triển lành mạnh, có trật tự 
 

Ngày 17 tháng 02 năm 1998, tại Bắc Kinh, Bộ Xây dựng Trung Quốc đã tổ chức 
một cuộc tọa đàm về chiến lược đô thị hoá và phát triển đô thị Trung Quốc với sự tham 
gia của các cấp lãnh đạo Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các chuyên gia Văn phòng 
nghiên cứu Quốc Vụ viện, Bộ Hành chính dân sự, Bộ Công an, Bộ Bảo vệ Môi trường, 
Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trường Đại học 
Thanh Hoa, thành phố Bắc Kinh, thảo luận về hiện trạng, những vấn đề và đối sách 
tương ứng v.v… của công cuộc đô thị hoá Trung Quốc. Dưới đây là những ý kiến, quan 
điểm đưa ra tại hội nghị: 

I-Tiến trình đô thị hoá là không thể tránh khỏi 

Các chuyên gia tham dự hội nghị cho thấy có một số người còn chưa hiểu đúng 
đắn về mối quan hệ giữa công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhận thức chưa rõ ràng về quy 
luật khách quan: công nghiệp hoá ắt sẽ dẫn tới đô thị hoá. Trong quá trình công nghiệp 
hoá nông thôn, những người đó xem nhẹ tác dụng chỉ đạo của quy hoạch, đề ra sách 
lược công nghiệp hoá phân tán, làm nảy sinh ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như doanh 
nghiệp hương trấn chiếm dụng nhiều đất ruộng, ô nhiễm môi trường v.v…. Trái lại, lại 
còn chỉ trích ngang ngược vấn đề đô thị hoá. Các chuyên gia kêu gọi phải nhận thức 
đúng đắn vấn đề đô thị hoá, đô thị hoá là tiêu chí của tiến bộ xã hội, nếu đất nước 
muốn công nghiệp hoá và hiện đại hoá thì nhất định phải trải qua quá trình phát triển 
đô thị hoá. Tăng cường điều tiết khống chế vĩ mô đối với đô thị hoá, tiến hành quá 
trình đô thị hoá một cách bền vững lành mạnh và có trật tự là vấn đề chiến lược có ý 
nghĩa quan trọng ngang với vẫn đề môi trường, vấn đề đất đai, vấn đề lương thực, vấn 
đề tài nguyên nước. 

Có chuyên gia cho rằng, hiện nay Trung Quốc đang “thiếu hụt đô thị” nghiêm 
trọng, cần thúc đẩy đô thị hoá trở thành then chốt để giải quyết nhiều vấn đề xã hội 
hiện nay và sau này. 

Những vấn đề này bao gồm: 

1- Vấn đề nông nghiệp và việc làm 

Hàng rào quản lý hộ tịch đã che lấp tình trạng phát triển thực tế của công cuộc 
đô thị hoá của Trung Quốc, chính sách “rời ruộng chứ không rời làng” đã cản trở dân 
số tập tụ, mà chỉ có tập tụ mới có thể nảy sinh ra nhu cầu, mới có thể đề ra yêu cầu 
nhất định đối với sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba và công trình kết cấu hạ tầng, 
cung cấp thêm nhiều việc làm. Theo kinh nghiệm trên thế giới, một người lao động 
nông nghiệp di chuyển sang lĩnh vực công nghiệp thì có thể tăng thêm hai chỗ làm cho 
ngành sản xuất thứ ba. Còn ở Trung Quốc, chỉ có thể tăng thêm 0,75 chỗ làm vì những 
hạn chế do con người gây ra. 

2- Vấn đề nguồn tăng trưởng kinh tế mới 

Tuy dân số nông nghiệp rất lớn nhưng nhu cầu tiêu dùng của họ lại tương đối 
nhỏ, tỷ lệ cống hiến của tiêu dùng nông dân đối với tăng trưởng kinh tế đã từ 35% 
giảm xuống còn 20%. Hy vọng lại dựa vào thị trường của dân số nông nghiệp để thúc 
đẩy toàn bộ nền kinh tế quốc dân tăng trưởng đã trở thành không hiện thực. Vì vậy, 
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phải thúc đẩy thị trường đô thị phát triển hơn nữa, phải đẩy nhanh xây dựng công trình 
kết cấu hạ tầng đô thị, xúc tiến tiêu dùng đô thị. Chính vì vậy, Nhà nước đã quyết định 
coi ngành công nghiệp và ngành nhà ở là điểm tăng trưởng mới của nền kinh tế quốc 
dân. 

3- Vấn đề phát triển bền vững 

Các doanh nghiệp hương trấn bố trí phân tán không chỉ chiếm dụng nhiều ruộng 
đất, khiến cho nguồn tài nguyên đất đai bị lãng phí nghiêm trọng, hơn nữa các mặt như 
khai thác lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường v.v… đã trở thành vấn đề nổi cộm. 
Ngoài ra, tố chất của người dân thành thị và nông thôn, thái độ khác nhau của họ đối 
với việc sinh đẻ có kế hoạch v.v… cũng làm thay đổi chất lượng dân số. Điều này cũng 
cần được chỉ đạo vĩ mô từ tầm nhìn cả nước. Vì vậy, các ngành hữu quan của chính 
quyền, đặc biệt là các ngành hữu quan của chính phủ Trung ương cần tích cực chủ 
động tăng cường quản lý và phối hợp tiến trình đô thị hoá. 

II- Xu thế mới của đô thị hoá ở Trung Quốc 

Theo giới thiệu, tính đến nay, Trung Quốc có tổng cộng 671 thành phố cấp hành 
chính, trong đó có 4 thành phố trực thuộc Trung ương, 225 thành phố toàn địa khu, 442 
thành phố toàn huyện; ngoài ra còn có 16.702 trấn cấp hành chính. Mức độ đô thị hoá 
của Trung Quốc năm 1996 đạt 29,4%. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, khi mức độ đô thị hoá đạt tới giá trị tới hạn 30%, sẽ 
bước vào giai đoạn tăng tốc của đô thị hoá. Trước đó, tốc độ đô thị hoá thường thấp 
hơn 0,6% mỗi năm; sau khi bước vào giai đoạn tăng tốc, tốc độ tăng trưởng có thể đạt 
tới 0,8 - 1% mỗi năm. Có nhiều chuyên gia cho rằng mức độ đô thị hoá của Trung 
Quốc có thể đạt tới 35% vào năm 2000, năm 2010 có thể đạt tới 45%. Tương ứng, dân 
số thành thị có thể đạt 450 triệu người và 630 triệu người. 

Về vấn đề này, có chuyên gia cho rằng, Trung Quốc cần nghênh đón cao trào đô 
thị hoá với thái độ tích cực và thận trọng. Trước hết cần có nhận thức đúng đắn về tình 
hình vĩ mô. Cùng với thời đại tin học hoá và toàn cầu hoá kinh tế, kinh tế và dân số sẽ 
lưu động theo hai chiều: tập tụ và khuyếch tán, mạng lưới thành phố thế giới đồng thời 
từng bước hình thành, các thành phố quốc tế cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Mặt 
khác, Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể 
chế kinh tế thị trường, ngày càng khó khống chế quy mô của thành phố lớn, tư tưởng 
chính sách “rời ruộng chứ không rời làng” đã không còn phù hợp với thực tế khách 
quan phát triển thành thị và nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Chịu ảnh hưởng của 
tình hình này, Trung Quốc có mấy xu thế mới trong phát triển đô thị: khoảng cách giữa 
duyên hải và nội địa, giữa hai đầu nam và bắc dải duyên hải đang nhanh chóng mở 
rộng; kinh tế và dân số dải duyên hải miền Đông đang tập tụ hơn nữa về những khu và 
trục trọng tâm kinh tế như đồng bằng sông Trường Giang, đồng bằng sông Châu 
Giang, khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân - Đường Sơn, bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn 
Đông, khu vực Đông Nam Phúc Kiến v.v…; quy mô dân số của các thành phố hạt nhân 
và các thành phố cực lớn đang tiếp tục gia tăng, các ngành sản xuất và dân số của khu 
trung tâm đang khuyếch tán ra vùng ngoại thành gần, đồng thời một số lượng lớn dân 
nơi khác tập tục ở vùng ngoại thành thành phố hạt nhân, ngoại thành hoá đô thị và đô 
thị hoá ngoại thành đang tác dụng lẫn nhau ở vùng nối thành thị và nông thôn; nhiều 
đô thị vừa và nhỏ nhanh chóng mọc lên dọc hành lang giao thông cao tốc giữa các 
thành phố lớn, cực lớn và xung quanh các thành phố lớn, cực lớn; tốc độ phát triển của 
chúng vượt quá tốc độ của thành phố lớn, thành phố cực lớn, ở những khu vực có doanh 
nghiệp hương trấn phát triển, thị trấn nhỏ phát triển và xu thế nhất thể hoá thành thị 
nông thôn đang tăng tốc; khu quần thể đô thị đang từng bước hình thành và phát triển, 
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nhưng giữa các khu tập trung dày đặc đô thị chủ yếu vẫn tồn tại sự chênh lệch rõ ràng 
về địa vực. Đối với tình hình trên, cần phải coi trọng đúng mức các mặt nhận thức tư 
tưởng, chính sách, biện pháp quản lý. 

III- Tăng cường điều tiết khống chế vĩ mô đối với đô thị hoá 

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển thành thị và nông thôn Trung Quốc hiện 
nay đang tồn tại vấn đề nghiêm trọng là không thể kiểm soát được không gian. Chủ 
yếu biểu hiện ở mấy mặt sau: 

1- Phân công chức năng giữa các đô thị không rõ ràng, cơ cấu tương tự như 
nhau, thiếu nét đặc sắc trong phát triển và xây dựng, không quan tâm tới điều kiện thực 
tế, chèn ép lẫn nhau, xây dựng trùng lặp, lãng phí nghiêm trọng 

2- Cấp lãnh đạo của nhiều thành phố nóng lòng muốn quy hoạch xây dựng 
thành phố của mình càng lớn càng tốt, tìm mọi cách nâng cao địa vị đẳng cấp của 
thành phố mình 

3- Nội thành các thành phố lớn và cực lớn không ngừng lan rộng ra xung quanh, 
bố cục xây dựng ở phần nổi thành thị và nông thôn rất lộn xộn 

4- Doanh nghiệp hương trấn hết sức phân tán, thiếu sự chỉ đạo quy hoạch trong 
xây dựng các thị trấn nhỏ 

5-  Các khu khai phát chiếm dụng một số lượng lớn ruộng đất và có quá nhiều 
loại hình 

6- Bố cục xây dựng công trình kết cấu hạ tầng không phối hợp đầy đủ với bố 
cục phát triển thành phố thị trấn 

7- Bố cục phát triển, xây dựng thành thị và nông thôn ở một số khu vực không 
cân đối với tài nguyên và môi trường địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát 
triển bền vững. Vì vậy, tăng cường điều tiết khống chế vĩ mô đã trở thành nhiệm vụ cấp 
bách. 

Các chuyên gia này kiến nghị, cần mở rộng nội dung và phạm vi của quy hoạch 
đô thị, tăng cường quy hoạch và quản lý thống nhất đối với xây dựng thành thị và nông 
thôn; triển khai công tác quy hoạch khu vực, tăng cường phối hợp không gian giữa các 
khu vực, giữa các đô thị, giữa thành thị và nông thôn, giữa xây dựng thành thị nông 
thôn và môi trường tài nguyên; thiết lập hệ thống quy hoạch không gian kiện toàn, điều 
chỉnh mối quan hệ giữa các loại quy hoạch không gian như quy hoạch lãnh thổ quốc 
gia, quy hoạch khu vực, quy hoạch thành thị nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đai 
v.v…; tăng cường xây dựng pháp chế về quản lý quy hoạch không gian; nâng cao trình 
độ chuyên nghiệp như quy hoạch, giám sát đo đạc, điều tiết khống chế, quản lý công 
tác mở mang không gian. 

IV- Phân địa giới hành chính phải thúc đẩy đô thị hoá phát triển lành mạnh 

Có chuyên gia còn cho thấy, tiến trình đô thị hoá từ khi cải cách mở cửa tới nay 
đạt được nhanh chóng chủ yếu là do phân địa giới hành chính thay đổi (tức là đổi 
huyện thành phố), đổi xã thành trấn, số lượng đô thị tăng lên gần gấp đôi, còn dân số 
đô thị chỉ tăng 10%. 

Cũng có chuyên gia cho rằng, trong một thời gian rất dài, Trung Quốc thiếu sự 
trù tính chung mọi mặt, bố cục hợp lý về chiến lược và về vĩ mô. Công tác phân giới 
hành chính, đặc biệt là ở mặt thiết lập thành phố, trấn cấp hành chính còn tồn tại tính 
mù quáng, bị động và tuỳ tiện. Nhằm thay đổi tình trạng này, các cơ quan hữu quan 
của Nhà nước đã tiến hành công tác dự tính và quy hoạch về thiết lập các thành phố 
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cấp hành chính trong cả nước, phân thời gian tiến hành phân tích dự tính hơn 1.700 đơn 
vị hành chính cấp huyện và gần 100 trấn cấp hành chính, xếp thứ tự thống nhất vượt 
quá phạm vi tỉnh khu trong cả nước nhằm chỉ đạo công tác thiết lập thành phố cấp 
hành chính từ nay về sau. 

Một vấn đề khác ở mặt địa giới hành chính là các khu trực thuộc thành phố tăng 
trưởng quá nhanh, khiến cho chất lượng chung của đô thị giảm sút, từ đó ảnh hưởng tới 
chất lượng đô thị hoá. Vì vậy, Bộ Hành chính Dân sự Trung Quốc dự định sẽ công bố 
tiêu chuẩn thống nhất về khu trực thuộc thành phố, nhấn mạnh chỉ tiêu không thể thay 
đổi về dân số phi nông nghiệp và nêu ra những yêu cầu nhất định đối với công trình kết 
cấu hạ tầng đô thị, khiến cho chúng kết hợp đồng bộ với tiêu chuẩn đổi địa khu thành 
thành phố, đổi huyện thành thành phố, bảo đảm về mặt pháp luật cho công tác xét 
duyệt phân địa giới hành chính càng thêm quy phạm hoá. 

Ngoài ra, có chuyên gia cho rằng tiêu chuẩn thiết lập trấn cấp hành chính hiện 
hành quá đơn giản, diện ảnh hưởng quá hẹp, thiếu chỉ tiêu kinh tế cụ thể, không thể 
thẩm định được tình hình kinh tế của địa phương cần thiết lập trấn hành chính, không 
thể hiện đầy đủ nguyên tắc phân loại chỉ đạo, kém tính khả thi trong thẩm định thực tế. 
Vì vậy, Bộ dân chính đã sửa đổi tiêu chuẩn thiết lập trấn cấp hành chính hiện hành, 
trình Quốc vụ viện phê chuẩn. 

V- Nghiên cứu thấu đáo phương hướng và mục tiêu phát triển đô thị trong thời kỳ 
mới 

Các chuyên gia cho rằng phương hướng và mục tiêu phát triển đô thị Trung 
Quốc có tác dụng tích cực đối với sự phát triển lành mạnh của đô thị hoá. Đứng trước 
tình hình đất nước Trung Quốc, từ nay về sau Trung Quốc vẫn phải kiên định thực hiện 
phương hướng và mục tiêu này. Có chuyên gia đã phát biểu nhấn mạnh rằng thành phố 
lớn gây nên ảnh hưởng xấu như ô nhiễm môi trường v.v.., do đó đã kêu gọi cần quán 
triệt đường lối phát triển bền vững, tăng cường điều tiết khống chế vĩ mô đối với đô thị 
hoá. 

Cũng có những chuyên gia đã phát biểu không đồng ý với ý kiến trên. Họ cho 
rằng quy mô đô thị mở rộng là kết quả tất yếu của kinh tế phát triển, thể hiện quy mô 
đô thị có dân số gia tăng và diện tích khu nội thành mở rộng là tất nhiên. Thực tế đã 
chứng minh, ý định khống chế nghiêm ngặt quy mô của các đô thị đã thất bại, hơn nữa 
phương hướng và mục tiêu phát triển đô thị hiện hành hoàn toàn không hợp với các 
chính sách khác. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho khó khống chế 
quy mô các đô thị lớn. Vì vậy, họ nêu ra cần phải sửa đổi phương hướng và mục tiêu 
phát triển đô thị hiện hành, áp dụng mô thức phát triển đô thị đa dạng hoá, phát triển có 
trật tự những vành đai đô thị, phát triển thích đáng các thành phố nhỏ và vừa. Cũng có 
chuyên gia cho rằng phương hướng và mục tiêu phát triển đô thị cần thoát khỏi mô 
thức cố định phát triển theo thuyết quy mô vì phương hướng đơn thuần nhấn mạnh quy 
mô phát triển một loại hình đô thị nào đó là phiến diện và không hiện thực. 

Còn có chuyên gia cho rằng, cần phải đối xử khác biệt đối với các đô thị lớn 
Trung Quốc tuỳ theo tình hình cụ thể, các đô thị cực lớn có trên 2 triệu người phi nông 
nghiệp ở khu nội thành cần phải hạn chế nghiêm ngặt quy mô dân số, những đô thị cực 
lớn quy mô dân số dưới 2 triệu người cần phải được phép phát triển thêm đúng mức. 
Đặc biệt là các thành phố tỉnh lỵ và thành phố trung tâm trong tỉnh chỉ có khoảng 1 
triệu dân cần phải được phát triển lớn mạnh hơn nữa. 
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Phần 5 
Tiến trình đô thị hoá của Trung Quốc 
trong 20 năm cải cách mở cửa vừa qua 

 
Trong 20 năm cải cách mở cửa vừa qua, tiến trình đô thị hoá của Trung Quốc có 

nhiều thay đổi to lớn. Trước hết, ở mặt cơ chế, xuất hiện nhiều động lực mới thúc đẩy 
đô thị hoá phát triển. Dưới sự thúc đẩy của cơ chế mới, quá trình đô thị hoá Trung 
Quốc đã xuất hiện hiện tượng mới khác hẳn so với 30 năm trước đó. 

1- Cơ chế mới của đô thị hoá ở Trung Quốc trong gần 20 năm qua 

a- Chủ thể thúc đẩy đô thị hoá chuyển từ một nhân tố sang nhiều nhân tố 

Có hai chủ thể thúc đẩy đô thị hoá: chủ thể tổ chức xây dựng đô thị và chủ thể 
đầu tư phát triển đô thị. Trước khi cải cách mở cửa, chủ thể tổ chức và chủ thể đầu tư 
đô thị hoá Trung Quốc, về cơ bản, chỉ là một. 

Đó là Nhà nước, chính quyền tỉnh, chính quyền thành phố làm chủ thể tổ chức 
dùng tám, chín mươi phần trăm số tiền vốn được cấp theo kế hoạch Nhà nước để phát 
triển công nghiệp, xây dựng đô thị. Có thể nói là "đô thị hoá một nhân tố từ bên trên". 

Sang thập kỷ 60, 70, nông dân các nơi như Nam Giang Tô, Chiết Giang v.v... 
lặng lẽ phát triển đầu tiên các doanh nghiệp hương trấn nhằm làm thay đổi tình trạng 
nghèo khó đã có từ lâu, nhưng lực lượng lại quá yếu. Cuộc cải cách nông thôn chủ yếu 
là thực hiện chế độ trách nhiệm khoán sản lượng đến hộ gia đình nông dân đã giải 
phóng tối đa sức lao động dư thừa của nông thôn, khiến cho doanh nghiệp hương trấn 
được nhanh chóng nhân rộng trong cả nước, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy 
nền kinh tế Trung Quốc phát triển ở thập kỷ 80 và 90. Cơ chế của việc phát triển công 
nghiệp nhỏ địa phương này là dùng số tiền vốn của cá thể, các tập thể xã, trấn, thôn do 
cộng đồng cơ sở đứng ra tập trung, thúc đẩy khu vực nông thôn phi nông nghiệp hoá và 
đô thị hoá, được gọi là "đô thị hoá từ bên dưới". Từ đầu thập kỷ 80 tới nay, xu thế đô 
thị hoá "từ bên dưới" đã phát triển lớn mạnh, đã từng có lúc sánh vai cùng tiến với đô 
thị hoá "từ bên trên" và sau đó chiếm vai trò chủ đạo. Khi đó, xét về chủ thể, cơ chế đô 
thị hoá Trung Quốc chuyển hướng từ một nhân tố sang hai nhân tố. 

Giữa và cuối thập kỷ 80, trọng điểm cải cách của Trung Quốc dần dần chuyển 
tới đô thị. Chủ thể tổ chức đô thị hoá lúc này tuy vẫn là hai loại hình "từ bên trên" và 
"từ bên dưới", nhưng trong các chủ thể đầu tư thì ngoài chính quyền đầu tư bên trên 
cùng cộng đồng cơ sở cá thể và tập thể xã thôn đầu tư từ bên dưới, việc thu hút vốn đầu 
tư trong và ngoài nước đã phát huy tác dụng ngày càng lớn thúc đẩy đô thị hoá ở các 
địa phương. Có thể gọi đô thị hoá bằng cách thu hút tiền vốn nước ngoài là đô thị hoá 
theo kiểu "liên kết với bên ngoài", thu hút tiền vốn trong nước là đô thị hóa theo kiểu 
"liên kết bên trong". Tới năm 1997, trong các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tỷ 
trọng đầu tư của Nhà nước đã hạ xuống chỉ còn 5,96%, tiền vốn tự tập trung và các loại 
tiền vốn khác đã chiếm 56,76%, tiền vốn nước ngoài chiếm 14,03%, khoản vốn vay 
trong nước chiếm 23,25% (Cục Thống kê Nhà nước, năm 1998). Đô thị hoá hai nhân tố 
đã không đủ để khái quát cơ chế động lực đô thị hoá của Trung Quốc hiện nay. 

Nếu căn cứ vào cái khung này để phân tích cơ chế đô thị hoá của các nơi, thì có 
thể phát hiện ra giữa hai chủ thể tổ chức và bốn chủ thể đầu tư đã xuất hiện nhiều loại 
hình kết hợp khác nhau. Ví dụ, vẫn còn không ít kiểu đô thị hoá từ bên trên chủ yếu do 
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Nhà nước đầu tư xây dựng như thành phố công nghiệp dầu mỏ Kuerle Tân Cương; 
thành phố nông dân Long Cảng nổi tiếng tỉnh Chiết Giang là điển hình về việc đô thị 
hoá từ bên dưới; rất nhiều thị trấn ở đồng bằng Châu Giang là điển hình về đô thị hoá 
kiểu bên dưới liên kết với nước ngoài; nhiều địa phương trong nội địa thu hút được 
tương đối ít tiền vốn nước ngoài, đã có nhiều kiểu đô thị hoá bên trên liên kết với bên 
trong và bên dưới liên kết với bên trong; sự nổi lên của Thâm Quyến là đô thị hoá dưới 
tác dụng tổng hợp của nhiều cơ chế động lực v.v... Cơ chế động lực đô thị hoá nhiều 
nhân tố đem lại nhiều cơ hội cho các loại đô thị phát triển, phá vỡ mô thức cũ trước đấy 
đô thị hoá chỉ phát triển ở những nơi có dự án đầu tư của Nhà nước. 

b- Trọng điểm chiến lược phát triển khu vực của Nhà nước chuyển từ vùng nội địa ra 
vùng duyên hải 

Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, do quan tâm tới an ninh quốc phòng là 
chủ yếu và muốn xoay chuyển lại cục diện phát triển mất cân đối sức sản xuất tập 
trung ở vùng duyên hải, Nhà nước mới đã đặt trọng điểm xây dựng kinh tế và phát triển 
đô thị lâu dài ở khu vực lạc hậu miền Trung và miền Tây, Tuy về khách quan, trọng 
điểm chiến lược này đã gây dựng được nhiều thành phố trung tâm cho khu vực nội địa, 
thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển với một mức độ nhất định, nhưng hiệu quả kinh 
tế chung rất thấp, hạn chế sự tăng trưởng thực lực tổng hợp của đất nước. Chính sách 
khu vực bắt đầu được điều chỉnh lại từ thập kỷ 70. Kế hoạch 5 năm lần thứ VI (1981 - 
1985) đã chính thức thực hiện chiến lược phát triển khu vực nghiêng về khu vực duyên 
hải. Kế hoạch 5 năm lần thứ VII (1986 - 1990) xác lập chiến lược phát triển ba vành 
đai lớn ở miền Đông, miền Trung và miền Tây, xác định rõ trước hết phải thúc đẩy khu 
vực duyên hải phát triển mạnh. Kế hoạch 5 năm lần thứ VIII (1991 - 1995) dự định 
điều chỉnh sự mở rộng chênh lệch khu vực do 10 năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng 
đem lại, đẩy nhanh mở cửa đối ngoại khu vực miền Trung và miền Tây. Kế hoạch 5 
năm lần thứ IX xác định rõ phương hướng chỉ đạo là phát triển cân đối các khu vực. 
Xét tổng thể các xu thế toàn cầu hoá kinh tế và các đặc điểm kinh tế, xã hội, tự nhiên 
Trung Quốc cho thấy, khu vực duyên hải miền Đông dù cho ở trong điều kiện mở cửa 
toàn diện, với tư cách là trọng điểm mở cửa, khai phát, là quyết sách có khoa học, có lý 
trí và phù hợp với lợi ích chung của đất nước, cũng không thể có biến động lớn trong 
một thời gian ngắn. Những thay đổi của chiến lược vĩ mô về phát triển khu vực mới là 
nguyên nhân chủ yếu khiến cho kết cấu không gian đô thị hoá Trung Quốc thay đổi. 

c- Một loạt chế độ thay đổi theo hướng thị trường hoá thể chế 

Trước thập kỷ 80, đô thị hoá ở Trung Quốc là do cơ cấu xã hội với hai nhân tố 
thành thị và nông thôn thấm vào các lĩnh vực dưới thể chế kinh tế kế hoạch. Cơ cấu hai 
nhân tố này được phản ánh ở chỗ Nhà nước cung cấp nhà ở cơ bản cho cư dân đô thị 
với giá rất thấp; cung cấp lương thực và thực phẩm theo định lượng với giá thấp; về cơ 
bản, đầu tư cho giáo dục trung học và tiểu học ở thành phố có chất lượng khá cao; công 
nhân viên chức ở thành phố được hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí; người dân 
thành thị và nông thôn rất ít khi lấy nhau, ngay cả khi lấy nhau nếu vợ là nông dân thì 
vợ và con cũng không được định cư ở thành phố v.v... Còn tình hình của nông dân lại 
hoàn toàn khác hẳn.  

Chế độ hộ khẩu là then chốt để duy trì cơ cấu hai nhân tố này, "nông nghiệp" và 
"phi nông nghiệp" và những quy định không được tự tiện thay đổi và chuyển chỗ đã cắt 
đứt con đường di chuyển sức lao động dư thừa của nông thôn tới thành thị, khiến cho 
mối quan hệ qua lại giữa thành thị và nông thôn, giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp 
ngày càng xấu đi. Điều này là nguyên nhân căn bản khiến cho mức độ đô thị hoá của 
Trung Quốc bị thấp trong thời gian dài. 
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Sau khi cải cách mở cửa, tuy vẫn chưa thể nói rằng sự tách rời hai nhân tố thành 
thị và nông thôn của Trung Quốc đã hoàn toàn được giải quyết, nhưng có thể khẳng 
định rằng đã giảm bớt được nhiều. Thể hiện chủ yếu ở chế độ hộ khẩu trước đây trói 
chặt nông dân không được di chuyển đã được nới lỏng phần nào. Bắt đầu từ năm 1984, 
nông dân có thể di chuyển chỗ ở tới các thị trấn nhỏ để làm việc tại nhà máy hoặc buôn 
bán với điều kiện phải tự lo liệu lương thực. Các nơi đang thử nghiệm cải cách chế độ 
hộ tịch cho phép người dân nông thôn chuyển tới thị trấn ngoại thành hoặc khu nội 
thành nếu có một số điều kiện nhất định phù hợp. Hộ tịch của đứa trẻ có bố hoặc mẹ ở 
nông thôn hoặc ở thành phố có thể chọn theo bố hoặc mẹ. Dân số lưu động đang dần 
dần đi vào quỹ đạo có trật tự. Cải cách chế độ nhà ở, cải cách chế độ y tế ở thành phố, 
cải cách, xoá bỏ các khoản phụ cấp. Những cải cách thu hẹp, phá bỏ cơ cấu hai nhân tố 
thành thị và nông thôn, chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường đã có tác dụng đẩy 
nhanh tiến trình đô thị hoá trong gần 20 năm qua, đặc biệt là đối với sự phát triển của 
thị trấn nhỏ. 

Cải cách chế độ sử dụng đất đai đô thị là một cuộc cách mạng làm thay đổi sâu 
sắc cơ cấu bên trong đô thị. Từ giữa thập kỷ 80 trở về trước, đất đai đô thị thực hiện chế 
độ Nhà nước sở hữu, cấp phát theo mệnh lệnh hành chính, sử dụng không phải trả tiền. 
Trong chế độ này, lợi ích mà các chủ thể vi mô (như doanh nghiệp, cá nhân) được 
hưởng khi chuyển vào trung tâm thành phố luôn luôn lớn hơn cái giá họ cần phải trả. 
Xu thế các chủ thể vi mô di chuyển không hạn chế vào trung tâm thành phố là cơ chế 
lợi ích không cân đối. Trong thể chế này, đất đai đô thị không được sử dụng một cách 
tốt nhất, hiệu quả sử dụng rất thấp, lãng phí nghiêm trọng, lợi ích thu được về đất đai 
quốc gia bị thất thoát lớn, tệ nạn rất nhiều. 

Từ giữa thập kỷ 80, đất đai đô thị bắt đầu thực hiện chế độ sử dụng phải trả tiền. 
Việc đánh thuế đất đai đô thị, việc cho thuê và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô 
thị đã từng bước hình thành thị trường đất đai. Giá đất khác nhau khiến cho không gian 
công năng của đất đai đô thị bị thay đổi, những doanh nghiệp công nghiệp, kho tàng 
không chịu được giá đất quá cao ở khu vực trung tâm đô thị, hoặc các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm ở khu vực trung tâm đô thị, hoặc các doanh nghiệp không còn không gian 
phát triển ở khu vực trung tâm đô thị đã nhộn nhịp chuyển ra vùng ngoại thành, tìm 
không gian mới. Xây dựng nhà ở cũng được phân hoá về mặt không gian. Công năng 
của ngành sản xuất thứ ba tại khu vực trung tâm lại được tăng cường rõ rệt. Nhân tố thị 
trường hoá đất đai đô thị là nguyên nhân chủ yếu khiến cho một loạt cơ cấu bên trong 
đô thị phát sinh thay đổi. 

d- Hạ thấp tiêu chuẩn thiết lập thành phố, cấp trấn hành chính và thay đổi mô thức 
thiết lập các thành phố, thị trấn đó. 

Năm 1984, Trung Quốc xoá bỏ công xã nhân dân, khôi phục xã thành đơn vị 
hành chính cấp cơ sở dưới huyện. Năm đó, Quốc vụ viện ban hành tiêu chuẩn mới về 
thiết lập trấn cấp hành chính thấp hơn các tiêu chuẩn đã ban hành trước đó, thực hiện 
rộng rãi thể chế lập "trấn toàn xã" và "trấn quản lý thôn". Tiêu chuẩn mới về thiết lập 
thành phố cấp hành chính được công bố năm 1986 cũng thấp hơn trước nhiều, ngoài ra 
còn thực hiện toàn diện thể chế lập "thành phố toàn huyện" và "thành phố dẫn dắt 
huyện". Năm 1993, Quốc vụ viện lại điều chỉnh tiêu chuẩn thiết lập thành phố cấp 
hành chính ban hành năm 1986, chủ yếu là áp dụng nguyên tắc phân loại chỉ đạo và 
tăng thêm chỉ tiêu khảo sát. Từ năm 1980 tới năm 1998, Trung Quốc xoá bỏ khoảng 
450 huyện, nâng cấp chúng về mặt hành chính thành "thành phố" hoặc "khu" của thành 
phố lớn, còn có hơn 10.000 xã trở thành "trấn" cấp hành chính. Biến động to lớn về mặt 
chế độ phân định địa giới hành chính của thành phố và trấn có tác dụng quan trọng 
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thúc đẩy số lượng thành phố, trấn gia tăng mạnh mẽ và mức độ đô thị hoá nâng cao 
nhanh chóng theo thống kê, là cơ chế hành chính chủ yếu ảnh hưởng tới tiến trình đô 
thị hoá của Trung Quốc 20 năm qua. 

2- Xu thế mới, hiện tượng mới trong đô thị hoá của Trung Quốc 20 năm qua 

a- Kết thúc giai đoạn biến động lớn, quá trình đô thị hoá đã thực hiện tăng trưởng bền 
vững, bước vào giai đoạn tăng tốc của thời kỳ giữa 

Tiến trình đô thị hoá, Trung Quốc từ năm 1949 tới nay có tính giai đoạn rõ nét. 
Thời gian 1949 - 1957 là giai đoạn ngắn ngủi phát triển lành mạnh, dân số thành thị 
tăng trưởng 70,6% bình quân hàng năm, tăng trưởng cơ học lớn hơn tăng trưởng tự 
nhiên, mức độ đô thị hoá từ 10,6% nâng tới 15,4%, bình quân mỗi năm nâng lên 0,6%. 
Thời gian 1958 - 1978 là giai đoạn biến động lớn dài 20 năm, về tổng thể, phát triển 
không bình thường, biểu hiện ở đô thị hoá quá mức trong thời kỳ đại nhảy vọt bốn năm 
đầu và hai lần đô thị hoá ngược trong thời kỳ khó khăn và thời kỳ Cách mạng Văn hoá 
mười mấy năm cuối. Tính gộp lại, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm của dân số 
thành thị là 26,5‰, mức độ đô thị hóa từ 15,4% nâng lên 17,9%, bình quân mỗi năm 
nâng lên 0,12%, chỉ bằng 1/5 giai đoạn trước.  

Thời kỳ mở cửa cải cách từ năm 1979 tới nay, đô thị hoá bước vào giai đoạn 
phát triển nhanh chóng, ổn định và bền vững. Trong thời gian 19 năm kể từ cuối năm 
1978 tới cuối năm 1997, dân số thành thị Trung Quốc tăng trưởng 197,44 triệu dân, tỷ 
lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 41‰, bằng 1,54 lần giai đoạn 2. Vì tỷ lệ tăng 
trưởng dân số Trung Quốc thời kỳ này đã xuống thấp nên mức độ đô thị hoá từ 17,9% 
nâng lên đến 29,9%, bình quân mỗi năm tăng trưởng 0,63%, gấp 2,5 lần tốc độ đô thị 
hoá bình quân của Trung Quốc 29 năm trước, gấp 2 lần tốc độ đô thị hoá bình quân 
cùng kỳ của thế giới. 

Tuy đã phát triển khá nhanh trong gần 20 năm, nhưng mức độ đô thị hóa của 
Trung Quốc vẫn tương đối thấp hơn mức độ thế giới. Theo tài liệu của Ngân hàng Thế 
giới, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 1997 là 860 USD, lần đầu tiên 
không bị coi là nước có thu nhập thấp, đứng vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung 
bình lớp dưới, nhưng mức độ đô thị hoá của Trung Quốc chỉ tương đương mức độ của 
các nước có thu nhập trung bình lớp dưới năm 1980, thấp hơn 14% so với mức độ bình 
quân trên thế giới hiện nay. 

b- Trọng điểm khu vực của phát triển đô thị hoá di chuyển: miền Đông nhanh hơn 
miền Trung và miền Tây, phía Nam nhanh hơn phía Bắc 

Sự di chuyển trọng điểm phát triển đô thị hoá từ khi cải cách mở cửa đến nay có 
thể thấy rõ ở quá trình không gian và thời gian xây dựng các loại khu vực mở cửa. 

Năm 1979 - 1980, Trung Quốc xây dựng 4 đặc khu kinh tế, năm 1984 mở cửa 
14 thành phố cảng duyên hải, năm 1985 đồng bằng Trường Giang, đồng bằng Châu 
Giang, khu tam giác Hạ - Chương - Tuyên (tỉnh Phúc Kiến) được quy hoạch thành khu 
mở cửa kinh tế, năm 1998 cả tỉnh Hải Nam được phê chuẩn thành đặc khu kinh tế. Khi 
đó hầu như tất cả mọi huyện thị duyên hải Trung Quốc đều được mở thành khu mở cửa 
kinh tế. Năm 1990, Quốc vụ viện quyết định mở mang khu Phố Đông, sau năm 1992 
từng bước đẩy mạnh mở cửa đối ngoại khu vực miền Trung và miền Tây, một loạt 
thành phố cửa khẩu biên giới, thành phố ven bờ Trường Giang, thành phố tỉnh lỵ khu 
vực nội địa bắt đầu được hưởng chính sách ưu đãi của các thành phố mở cửa duyên hải. 

Xét sự tăng trưởng về số lượng của đô thị, trong thời gian 1949 - 1957, tốc độ 
tăng trưởng bình quân hàng năm của số lượng đô thị khu vực miền Đông (0,5 thành 
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phố bình quân mỗi năm) không bằng 1/4 tốc độ tăng trưởng của khu vực miền Tây 
(2,13 thành phố bình quân mỗi năm), không bằng 1/5 tốc độ tăng trưởng của khu vực 
miền Trung (2,88 thành phố bình quân mỗi năm); xét về tổng thể, trong thời gian 1958 
- 1978, số lượng đô thị của khu vực miền Đông có tăng trưởng âm. Từ khi cải cách mở 
cửa tới nay, số lượng đô thị ở các nơi trong cả nước tăng trưởng ngày càng nhanh, trong 
đó khu vực miền Đông bình quân mỗi năm tăng trưởng 12,2 thành phố, nhanh hơn hẳn 
so với khu vực miền Trung (8,5 thành phố) và miền Tây (4,3 thành phố). Nếu lấy Hoài 
Hà - Tần Lĩnh - Bạch Long Giang làm ranh giới chia Trung Quốc ra làm hai nửa Nam 
và Bắc thì trước khi cải cách mở cửa, số lượng đô thị ở khu vực phía Bắc tăng trưởng 
nhanh hơn phía Nam. Nhưng từ năm 1978 tới nay, số lượng đô thị khu vực phía Nam 
lại tăng trưởng (14 thành phố bình quân mỗi năm) nhanh hơn khu vực phía Bắc (11 
thành phố). 

Phân tích chỉ số biến đổi của tỷ trọng dân số đô thị các tỉnh khu trong tổng dân 
số đô thị cả nước, ta thấy rằng, thời gian 1954 - 1980, 10 tỉnh khu trong 29 tỉnh khu 
của đại lục có dân số đô thị tăng trưởng nhanh nhất. Trừ Bắc Kinh ra, đều là những tỉnh 
miền Trung và miền Tây, các tỉnh khu biên giới phía Bắc như Nội Mông, Tân Cương, 
Thanh Hải, Ninh Hạ, Hắc Long Giang v.v... có mức độ tăng trưởng dân số đô thị lớn 
nhất. Trong 10 tỉnh dân số đô thị tăng trưởng chậm nhất lại có 7 tỉnh duyên hải, tỷ 
trọng dân số đô thị của tất cả các tỉnh khu duyên hải trừ Bắc Kinh và Liêu Ninh trong 
tổng dân số đô thị cả nước đều xuống thấp. Trong thời gian 1980 - 1997 tình hình đã 
thay đổi căn bản. Các tỉnh khu duyên hải có chỉ số biến động thấp nhất trước đó như 
Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây, Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang đều trở thành các 
tỉnh khu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hoặc tương đối nhanh. Còn các tỉnh khu có 
tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị chậm nhất hiện nay lại đều là các tỉnh khu nội địa phía 
Bắc như Hắc Long Giang, Nội Mông, Cát Lâm, Thanh Hải, Tân Cương (trừ Liêu Ninh 
và ba thành phố trực thuộc Trung ương Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân) vốn có tỷ lệ 
tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn trước. Nếu tính cả những người tạm trú trong 
thành phố, thì tốc độ tăng trưởng của dân số đô thị các tỉnh thành phố duyên hải còn 
nhanh hơn. 

c- Địa vị của các thành phố nhỏ trong hệ thống thành phố được nâng cao, tỷ lệ tăng 
thực tế của dân số các thành phố lớn tăng trở lại đạt mức cao 

Thời kỳ đầu thành lập nước, các thành phố lớn và vừa có quá trình phát triển 
không đầy đủ, tỷ trọng các thành phố nhỏ dưới 200 nghìn dân tương đối cao, chiếm 
khoảng 70% các thành phố cấp hành chính. Từ thập kỷ 50 tới thập kỷ 70, số lượng 
thành phố nhỏ và tỷ trọng dân số của các thành phố nhỏ trong toàn bộ hệ thống đô thị 
đều có xu thế từng bước giảm bớt. Sau khi bước vào thập kỷ 80, các chỉ số này bắt đầu 
tăng lên. Ngoài nguyên nhân nền kinh tế tiến triển phổ biến trên diện rộng ra, nguyên 
nhân chủ yếu khiến cho các chỉ số trên tăng lên là tiêu chuẩn thiết lập thành phố cấp 
hành chính hạ thấp và ra sức thực hiện thể chế "đổi huyện thành thành phố", số lượng 
lớn thành phố cấp hành chính mới không ngừng bổ sung cho hàng ngũ các thành phố 
nhỏ. 

Nếu loại bỏ nhân tố quy mô đô thị cấp phổ biến, khảo sát tốc độ tăng trưởng 
thực tế của dân số đô thị các cấp quy mô thì trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ I, 
tỷ lệ tăng trưởng thực tế dân số đô thị của các cấp quy mô chênh lệch nhau không lớn. 
Trong những thập kỷ 60 và 70, đô thị có cấp quy mô càng cao thì tốc độ tăng trưởng 
bình quân có mức độ giảm sút càng lớn; còn tình hình của 20 năm cải cách mở cửa 
hoàn toàn ngược lại: các đô thị có cấp quy mô càng cao thì tốc độ tăng trưởng bình 
quân của dân số đô thị đó tăng lên càng lớn. 
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Rất nhiều người cho rằng vì không thể kiểm soát nổi tăng trưởng dân số các đô 
thị lớn trong thập kỷ 60 - 70, nên Trung Quốc đã đề ra chính sách hạn chế quy mô đô 
thị lớn. Thực ra, tỷ lệ tăng trưởng thực tế của dân số các thành phố lớn và cực lớn khi 
đó không những thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng dân số bình quân của tất cả các thành phố, 
mà còn thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên của dân số cả nước. Rất nhiều người cho 
rằng chính sách hạn chế dân số đô thị lớn của Trung Quốc có hiệu quả lâu dài. Thực ra, 
tốc độ tăng trưởng so sánh của các thành phố lớn và cực lớn lại tương đối nhanh, mức 
độ tăng trưởng trở lại sẽ vượt quá các thành phố vừa và nhỏ. 

d- Đô thị từng bước phát triển theo hướng quốc tế hoá 

Từ thập kỷ 80 tới nay, toàn cầu hoá kinh tế và quốc tế hoá đô thị đã trở thành 
hai xu thế lớn trong sự phát triển thế giới đương đại. Trung Quốc cải cách mở cửa và 
phát triển nhanh chóng nền kinh tế của mình, đã đuổi kịp đúng lúc trào lưu thế giới 
này. Thập kỷ 90, Trung Quốc đã từng có trận "sốt thành phố quốc tế", hơn 40 thành 
phố xác định mục tiêu phát triển của mình là trong một hai chục năm tới phải trở thành 
thành phố quốc tế. Tuy "cơn sốt" này mang một chút kịch tính, nhưng ít nhiều nó cũng 
phản ánh được nguyện vọng mạnh mẽ của Trung Quốc muốn có "thành phố quốc tế". 
Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành thực thể kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới. Tỷ lệ tăng 
trưởng bình quân hàng năm của GDP Trung Quốc trong thời gian 1980 - 1990 và 1990 
- 1997 đều đứng đầu thế giới cùng kỳ, thực lực kinh tế tổng hợp của Trung Quốc tăng 
trưởng tạo cơ sở kinh tế cho Trung Quốc hình thành thành phố quốc tế. Tỷ trọng mậu 
dịch xuất nhập khẩu trong GDP Trung Quốc đã ổn định ở khoảng 40%, đỉnh cao là tỷ 
trọng 43,6% năm 1994. Điều này chứng tỏ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang nhanh 
chóng hoà nhập vào hệ thống quốc tế. Tuy trình độ GDP bình quân đầu người của 
Trung Quốc còn rất thấp, nhưng vì trình độ kinh tế xã hội giữa duyên hải và nội địa, 
giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc chênh lệch nhau quá lớn, với tổng lượng kinh 
tế to lớn, một vài thành phố lớn khu vực duyên hải có thể nhanh chóng đuổi kịp các 
nước công nghiệp phát triển, đạt tới trình độ thực tế rất cao, đứng vào hàng ngũ các 
thành phố quốc tế. 

Căn cứ vào nhiều chỉ tiêu về mối liên hệ giữa đô thị Trung Quốc và hệ thống 
kinh tế thế giới, để xem xét, trừ Hồng Kông đã là thành phố quốc tế cấp II, các thành 
phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu ở vào điểm đỉnh của hệ thống đô thị Trung 
Quốc, trình độ quốc tế hoá của chúng cao hơn hẳn so với các thành phố khác của 
Trung Quốc, chúng là các thành phố trung tâm, có thể được xếp trước nhất vào hàng 
ngũ các thành phố quốc tế. Thâm Quyến, Thiên Tân, Thanh Đảo, Đại Liên, Nam Kinh 
cũng có trình độ quốc tế hóa tương đối cao. 

Ví dụ, năm 1994, trong số 500 công ty siêu quốc gia lớn nhất trên thế giới, có 
86 công ty lập văn phòng đại diện ở Thượng Hải, năm 1998 có 151 công ty như vậy ở 
Bắc Kinh. Hàng tuần Bắc Kinh và Thượng Hải có 361 và 290 chuyến bay quốc tế, và 
phương hướng liên hệ đã có tính thế giới, Quảng Châu có 73 chuyến, đứng vị trí thứ 3. 
Số khách du lịch tới Trung Quốc đang tăng với tốc độ rất cao, phản ánh sự mở cửa của 
Trung Quốc với thế giới và mức độ giao lưu giữa Trung Quốc và thế giới. Bắc Kinh 
(1,1652 triệu lượt người), Thượng Hải (1,0754 triệu lượt người), Quảng Châu (0,4896 
triệu lượt người) đứng vị trí hàng đầu. Tới cuối năm 1997, có 731 cơ quan lưu thông 
tiền tệ nước ngoài (văn phòng đại diện và chi nhánh) phân bố ở 29 thành phố của đại 
lục Trung Quốc, trong đó 700 cơ quan phân bố ở khu vực duyên hải miền Đông, 63% 
tập trung ở Bắc Kinh (243 cơ quan) và Thượng Hải (215 cơ quan), kế theo đó là Quảng 
Châu (61 cơ quan) và Thâm Quyến (54 cơ quan). Trong số 500 doanh nghiệp Trung 
Quốc có mức xuất nhập khẩu lớn nhất có triển vọng nhất trở thành công ty siêu quốc 
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gia (năm 1953), thì thiết lập trụ sở chính ở Bắc Kinh có 73 doanh nghiệp, ở Thượng 
Hải có 44 doanh nghiệp, ở Quảng Châu có 44 doanh nghiệp. Liên tục nhiều năm, 
Trung Quốc trở thành nước thu hút được tiền vốn đầu tư nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ 
đứng sau Mỹ. Thượng Hải, Thâm Quyến, Thiên Tân, Bắc Kinh và Quảng Châu là 
những thành phố lợi dụng được tiền vốn nước ngoài nhiều nhất. Điều này có nghĩa rằng 
các thành phố này là nơi an toàn để đầu tư tiền vốn nhàn rỗi của thế giới. Từ năm 1985 
tới năm 1996, Thượng Hải đã lợi dụng được tổng cộng 26 tỷ USD tiền vốn nước ngoài, 
đạt được mức kỷ lục ở Trung Quốc.  

Theo dự đoán, chẳng bao lâu nữa, một số thành phố miền Đông Trung Quốc sẽ 
đứng vào hàng ngũ thành phố quốc tế. Thành phố quốc tế của Trung Quốc trong tương 
lai là thể tập tụ các thành phố với đại biểu là thành phố hạt nhân của các khu đô thị liền 
nhau, thứ tự hình thành của chúng có thể là Hồng Kông - Thâm Quyến - Quảng Châu 
(đồng bằng Châu Giang), Thượng Hải (đồng bằng Trường Giang), Bắc Kinh - Thiên 
Tân, cuối cùng có thể còn có Đại Liên - Thẩm Dương. 

e- Các đô thị lớn bắt đầu quá trình ngoại thành hoá 

Sự phát triển của một đô thị chịu tác động của lực hướng tâm và lực ly tâm. Hai 
lực này làm giảm lẫn nhau dẫn tới sự phát triển của đô thị lộ rõ tính giai đoạn. Ngoại 
thành hoá là giai đoạn phân tán ly tâm của đô thị sau khi đã trải qua giai đoạn tập trung 
tuyệt đối và tập trung tương đối. Biểu hiện của giai đoạn này là dân số, công nghiệp, 
thương nghiệp trong thành phố lần lượt di chuyển ly tâm từ khu nội thành đô thị ra 
vùng ngoại thành. Triệu chứng của hiện tượng ngoại thành hoá là tốc độ tăng trưởng 
dân số của khu trung tâm đô thị chậm lại, tỷ trọng tương đối trong tổng dân số của đô 
thị hạ thấp, vẫn thường được gọi đó là phân tán tương đối. Tiêu chí điển hình của hiện 
tượng ngoại thành hoá là số lượng tuyệt đối của dân số khu trung tâm đô thị hạ thấp, 
tức là phân tán tuyệt đối. Những năm gần đây, giới đô thị học lần đầu tiên nghiên cứu 
chứng thực ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Đại Liên, Hàng 
Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu v.v..., họ cho rằng các thành phố này đã bước 
vào giai đoạn ngoại thành hoá điển hình bắt đầu vào khoảng từ năm 1982. Hiện nay 
chủ yếu là ngoại thành hoá dân số và công nghiệp, chứ chưa bước vào giai đoạn ngoại 
thành hoá thương nghiệp và ngành văn phòng. 

Quá trình ngoại thành hoá của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi từ 
kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường dưới điều kiện cải cách mở cửa. Nguyên nhân 
thúc đẩy là sự thiết lập chế độ sử dụng đất đai đô thị có trả tiền. Động lực trực tiếp thúc 
đẩy là: 

- Thay đổi công năng đất đai đô thị 

- Cải tạo nhà cũ nguy hiểm ở khu trung tâm và xây dựng nhà mới ở vùng ngoại 
thành 

- Cải thiện các công trình kết cấu hạ tầng như đường sá đô thị, thông tin... 

Sự bảo đảm cho ngoại thành hoá được thực hiện là có số lượng lớn tiền vốn nước  
ngoài và trong nước đầu tư. Từ cơ chế động lực tới kết quả của hiện tượng, quá trình 
ngoại thành hoá ở Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt so với quá trình ngoại thành 
hoá ở phương Tây. 

Mặt tích cực của quá trình ngoại thành hoá ở Trung Quốc là phân tán dân số quá 
đông đúc ở khu trung tâm đô thị lớn, cải thiện môi trường cư trú; phân tán những 
doanh nghiệp công nghiệp không phù hợp với khu trung tâm đô thị, giảm nhẹ ô nhiễm 
môi trường; có lợi cho việc phát huy ưu thế vị trí của khu trung tâm đô thị, thu được 
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hiệu quả sử dụng đất đai cao hơn khiến cho khu trung tâm đô thị phồn vinh hơn, thúc 
đẩy việc mở mang các xã vùng ngoại thành. Đồng thời, quá trình ngoại thành hoá ở 
Trung Quốc cũng đem lại một số vấn đề mới: vì điều kiện giao thông hiện nay lạc hậu 
nên mọi người không muốn và cũng không thể chuyển đi quá xa. Kết quả của việc di 
chuyển ra vùng ngoại thành gần khiến cho nội thành các đô thị lớn mở rộng lan dần, 
vành đai xanh ngăn cách đô thị và nông thôn theo quy hoạch dễ bị xâm lấn; chủ yếu 
chỉ có tầng lớp công nhân viên chức có thu nhập thấp mới chuyển ra vùng ngoại thành, 
trong thời gian tương đối dài họ không thể mua được nhà ở thương phẩm và ô tô con lại 
không cần phải chuyển ra ngoại thành, tình hình này có thể dẫn tới việc đi làm không 
hợp lý, gây nên sức ép lớn cho giao thông đô thị; những cải tạo đổi mới với quy mô lớn 
và bất hợp lý của khu trung tâm đô thị đã trở thành thách thức ngặt nghèo đối với việc 
cố gắng bảo vệ diện mạo lịch sử truyền thống đô thị. 

g- Sự hình thành của khu đô thị và khu quần thể đô thị 

Khu đô thị là phạm vi mà các công năng đô thị như làm việc, cư trú, giáo dục, 
thương nghiệp, giải trí, y tế v.v... tác động đến trong chu kỳ một ngày, nó lấy khu vực 
hiện có của đô thị làm hạt nhân, bao gồm cả khu vực ngoại vi đô thị lấy huyện làm đơn 
nguyên cấu thành cơ bản có mối liên hệ kinh tế xã hội mật thiết với khu vực hiện có 
của đô thị và có khuynh hướng nhất thể hoá. Tuy cho tới nay Trung Quốc chưa có khái 
niệm chính thức về khu đô thị và tiêu chuẩn thống kê tương ứng, nhưng theo nghiên 
cứu mới nhất, gần 20 năm qua cùng với kinh tế đô thị nông thôn Trung Quốc phát triển 
nhanh chóng, giữa một số đô thị lớn, vừa và các huyện ngoại vi phi nông nghiệp hoá 
xung quanh chúng đã hình thành không gian địa vực công năng đô thị tương tự như 
khu đô thị phương Tây. Điều này cho thấy, đô thị và nông thôn liên hệ chặt chẽ với 
nhau, vừa cùng nhau phát triển và phồn vinh, vừa cần phối hợp lẫn nhau dưới sự lôi kéo 
của đô thị trung tâm. 

Có sáu lực lượng khiến cho khu đô thị Trung Quốc hình thành: 

- Dân số và khu hiện có của đô thị trung tâm mở rộng nhanh chóng 

- Xây dựng các thành phố vệ tinh 

- Tác dụng của ngoại thành hoá đô thị 

- Doanh nghiệp hương trấn phát triển mạnh mẽ 

- Chính sách nhất thể hoá đô thị và nông thôn của chính phủ 

- Xây dựng hệ thống thị trường đô thị và nông thôn 

Nếu nói ba lực lượng đầu là chủ yếu của đô thị thì lực lượng thứ tư là chủ yếu 
của nông thôn. Hai lực lượng cuối cùng như những chất kết dính kết hợp các lực lượng 
từ bên trên và từ bên dưới lại với nhau. Cơ chế hình thành khu đô thị Trung Quốc có 
khác biệt một chút so với phương Tây, khu đô thị phương Tây chỉ là kết quả của ngoại 
thành hoá và khu trung tâm đô thị được mở rộng, cơ bản là lực lượng từ trên xuống. 

Khu quần thể đô thị là kết cấu địa vực đô thị khổng lồ nhiều hạt nhân, trong bối 
cảnh khu vực đặc biệt ưu việt, kinh tế phát triển cao độ, mức độ đô thị hoá rất cao và có 
nhiều khu đô thị nối đuôi nhau. Nó là khu trung tâm kinh tế của đất nước. Năm 1994 - 
1996, các nhà địa lý học đô thị của Trung Quốc nghiên cứu khu quần thể đô thị Trung 
Quốc trên cơ sở thiết lập sơ bộ tiêu chuẩn thống kê khu đô thị Trung Quốc. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, ở phía Nam đồng bằng sông Châu Giang và đồng bằng sông 
Trường Giang, các khu đô thị đã phát triển tương đối hoàn thiện, đã liên kết lại thành 
một thể, hình thành hình thái không gian của khu quần thể đô thị với quy mô khổng lồ. 
Đồng bằng sông Châu Giang bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao, là khu quần thể đô 
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thị có trình độ phát triển cao nhất hiện nay của Trung Quốc, đồng bằng sông Trường 
Giang là khu quần thể đô thị có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Còn ở phía Bắc, khu đô 
thị Bắc Kinh - Thiên Tân - Đường Sơn và Liêu Trung Nam có trình độ phát triển chưa 
đủ cao, các khu đô thị liên kết với nhau tương đối gượng ép, mặc dù vậy, chúng vẫn có 
đủ những điều kiện cơ sở để phát triển thành khu quần thể đô thị đang trong quá trình 
hình thành. 

h- Phân bố xã hội bên trong đô thị đang mở rộng 

Một đặc điểm nổi bật của đô thị phương Tây là sự phân hoá không gian xã hội 
rất rõ rệt dưới tác dụng của quy luật kinh tế thị trường. Không gian hoạt động của 
những tập thể con người có chủng tộc khác nhau, có thu nhập khác nhau và văn hoá 
khác nhau - đặc biệt là không gian cư trú tách rời nhau rõ rệt, hình thành các khu xã 
hội phân biệt đẳng cấp khác biệt rõ ràng. ở Trung Quốc thì lại khác, trước khi cải cách 
mở cửa, do ảnh hưởng lâu dài của cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa năm 1957, sự giáo dục 
tư tưởng bình đẳng xã hội, thiết kế quy hoạch đô thị tương ứng và tiền lương của mọi 
người đều thấp nên tuy những khu xã hội cũng tồn tại ở Trung Quốc nhưng chúng 
không khác biệt nhau nhiều. Nhân tố ảnh hưởng của nó không phải là phân biệt chủng 
tộc hoặc chênh lệch về thu nhập kinh tế, mà chủ yếu là nhân tố lịch sử, bố cục công 
năng đất đai và chế độ phân phối nhà ở khi đó. Các cư dân thuộc các giai tầng khác 
nhau có thể cùng ở một khu cư trú, thậm chí trong cùng một ngôi nhà ở. Hơn nữa, loại 
hình khu xã hội giữa các thành phố lớn có tính tương tự rõ nét hơn tính khác biệt. 

Từ thập kỷ 90 tới nay, vì các công ty nước ngoài trực tiếp đầu tư vào, dân số lưu 
động ở nơi khác dồn đến, tồn tại nhiều công nhân viên chức thất nghiệp, những chế độ 
mới tương ứng với thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (như chế độ bảo đảm 
bình đẳng xã hội) chưa hoàn thiện, nên đồng thời với mức sống của cư dân đô thị được 
nâng cao một cách phổ biến, hiện tượng phân cực xã hội ở các đô thị - đặc biệt là ở đô 
thị lớn, đã xuất hiện và đang lan rộng. Tuy hiện nay chưa có tư liệu chứng minh có lý 
lẽ xác đáng, nhưng theo ấn tượng trực quan thấy rằng giữa người giàu và người nghèo, 
giữa khu nhà cao cấp và khu nhà cũ nguy hiểm, khu ổ chuột chênh lệch ngày một lớn. 
Nhiều hiện tượng xã hội xấu xa, cặn bã đang sục lên. 

3- Những vấn đề cần giải quyết về đô thị hoá Trung Quốc trong thời gian tới 

Đô thị hoá là một quá trình kinh tế xã hội hết sức phức tạp, nội dung cực kỳ 
phong phú, tất nhiên có rất nhiều vấn đề liên quan. ở đây, chỉ có thể nhằm vào mấy xu 
thế mới đã nói ở trên, bàn về vài vấn đề cần chú ý giải quyết. 

a- Khái niệm thành phố thị trấn và tiêu chuẩn thống kê dân số thành phố thị trấn là 
vấn đề bức thiết cần phải được quy phạm hoá 

Chính phủ Trung Quốc đã rất coi trọng vấn đề đô thị hoá. Nhưng rốt cuộc đối 
với Trung Quốc, địa vực nào là thành phố, thị trấn, dân số nào thuộc về dân số thành 
phố thị trấn, thì còn chưa có kết luận nhất trí, rất hỗn loạn. Ngay cả các số liệu cơ bản 
về mức độ đô thị hoá của Trung Quốc và các tỉnh - cũng không được nói rõ. Không thể 
tiếp tục duy trì tình trạng này. Trung Quốc đã giải quyết vấn đề này trong đợt điều tra 
dân số lần thứ 5 năm 2000. 

b- Giải quyết việc làm cho một số lượng lớn sức lao động dư thừa nông thôn và sức ép 
khổng lồ về thất nghiệp ở đô thị vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của công tác đô thị hoá 
Trung Quốc trong thời gian dài từ nay về sau 

Khống chế tăng trưởng dân số, phát triển kinh tế là lối thoát chủ yếu để giải 
quyết vấn đề. Những con đường chủ yếu là: đi sâu khai thác nông, lâm, ngư nghiệp và 
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ngành chăn nuôi; điều chỉnh cơ cấu các ngành sản xuất, cơ cấu quy mô, cơ cấu chế độ 
sở hữu và cơ cấu kỹ thuật trong kinh tế thành phố thị trấn; nâng cao có trọng điểm tỷ 
trọng ngành sản xuất thứ ba; khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; 
khuyến khích các doanh nghiệp tiền vốn nước ngoài, tư doanh và các cá thể phát triển; 
khuyến khích doanh nghiệp hương trấn tập trung ở các thành phố thị trấn nhỏ. 

c- Phải tiếp tục duy trì xu thế phát triển bền vững của công cuộc đô thị hoá Trung 
Quốc 

Đứng trước thực tế mức độ đô thị hoá Trung Quốc lạc hậu hơn trình độ phát 
triển kinh tế, đẩy nhanh phát triển đô thị hoá là tất yếu. Nhưng trong mối quan hệ biện 
chứng giữa đô thị hoá và phát triển kinh tế, ở giai đoạn đầu của thời kỳ giữa, kinh tế 
phát triển thúc đẩy đô thị hoá phát triển là mặt chủ yếu của mối quan hệ. ở giai đoạn 
hiện nay, muốn thông qua đô thị hoá (trực tiếp) để thúc đẩy kinh tế phát triển cũng 
không ngoài việc tăng thêm việc làm ở đô thị, cho phép dân số di chuyển tới thành phố 
thị trấn, đẩy nhanh xây dựng nhà ở và các loại công trình kết cấu hạ tầng đô thị. Một 
dòng suy nghĩ nữa là cải thiện trình độ công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn, lắp 
mạng lưới điện nông thôn, xây dựng hệ thống cung ứng nước máy và hệ thống thu sóng 
truyền hình, giảm giá điện nước ở nông thôn v.v..., thông qua việc nâng cao mức độ đô 
thị hóa gián tiếp để khởi động thị trường nông thôn rộng lớn. Suy cho cùng, về cơ bản 
những biện pháp này đều là biện pháp kinh tế. Cần ngăn chặn việc chỉ dùng biện pháp 
nâng cấp địa giới hành chính để nâng cao mức độ đô thị hoá về mặt số lượng, cần 
thống nhất nâng cao mức độ đô thị hoá với nâng cao chất lượng đô thị hoá. 

d- Tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương để tiến hành ngoại thành hoá đô thị 

Ngoại thành hóa chỉ là một giai đoạn và một hiện tượng trong quá trình phát 
triển của đô thị, nó không phải là hiện tượng riêng chỉ có của xã hội tư bản chủ nghĩa, 
nó vừa có lợi vừa có hại. Quá trình ngoại thành hoá đô thị Trung Quốc vừa mới bắt đầu 
chưa lâu, công tác nghiên cứu nó cũng vậy. Chính quyền thành phố và cơ quan chủ 
quản xây dựng cần phải chuẩn bị tư tưởng và đối sách tương ứng để chuyển sự phát 
triển đô thị lớn từ tập tụ hướng tâm là chính sang khuếch tán ly tâm là chính. 

e- Giảm bớt tác dụng của phương châm phát triển đô thị hiện hành 

Phương châm phát triển đô thị hiện hành của Trung Quốc có nội dung trọng tâm 
là khống chế dân số các đô thị lớn, nó là sản phẩm của bối cảnh lịch sử đặc thù "chuẩn 
bị chống chiến tranh xâm lược, đề phòng đói kém" của thập kỷ 60. Nó sớm đã không 
phù hợp với mục tiêu chung phát triển đất nước trong giai đoạn trước mắt và từ nay về 
sau. Trong thực tế, chúng ta mãi mãi không thể trả lời một cách đơn giản rằng đô thị 
lớn"tốt" hay là đô thị nhỏ "tốt". Trong giai đoạn tăng tốc của thời kỳ giữa đô thị hoá, 
các cấp đô thị đều nhanh chóng phát triển, những vấn đề mới không ngừng nảy sinh. 
Không thể che giấu những vần đề này bằng các từ như "khống chế" hoặc "phát triển" 
của chính sách quy mô, chính quyền và các ngành chức năng hữu quan cần phải kịp 
thời chỉ đạo thông qua chính sách. 

g- Xây dựng khái niệm về khu đô thị, tăng cường quy hoạch và quản lý không gian bao 
gồm nhiều địa vực hành chính 

Khu đô thị và khu quần thể đô thị đều là địa vực có kinh tế phát triển cao độ, đô 
thị và dân số tập trung cao độ. Cũng chính vì vậy, những khu vực phát triển này thường 
nảy sinh nhiều vấn đề nổi cộm như môi trường khu vực ô nhiễm ngày càng nghiêm 
trọng; hiện tượng xây dựng trùng lặp các công trình kết cấu hạ tầng rất rõ nét; nguồn 
tài nguyên đất đai bị thất thoát nhiều; nông nghiệp phát triển thiếu hậu cần; những mâu 
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thuẫn do chia cắt địa vực hành chính ngày càng gay gắt v.v...  Do vậy, Trung Quốc cần 
nhanh chóng xây dựng khái niệm về khu đô thị, coi đó là một hình thức tổ chức để thực 
hiện quy hoạch, phối hợp và quản lý khu vực gồm nhiều khu hành chính. Những vấn đề 
của khu đô thị vượt quá phạm vi huyện thị có thể được thương lượng giải quyết trong 
khu đô thị, những vấn đề nảy sinh giữa các khu đô thị có thể được thương lượng giải 
quyết thông qua các đơn vị là khu đô thị. Từng bước áp dụng biện pháp điều hoà và 
thương lượng để giải quyết những vấn đề trước đây không thể giải quyết được bằng 
biện pháp cấp dưới phục vụ cấp trên và thậm chí dựa vào mệnh lệnh hành chính. Các 
huyện thị trong khu đô thị cần quy hoạch thống nhất phối hợp đô thị với nông thôn, các 
khu đô thị cần quy hoạch thống nhất, các khu quần thể đô thị đã và đang hình thành 
cũng cần phải quy hoạch thống nhất. 
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Phần 6 
Phân tích tính tương quan thấp giữa đô thị hóa 

 và ngành sản xuất thứ ba của Trung Quốc 

 
I 

Sau thập kỷ 80 thế kỷ 20, ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá Trung Quốc đều 
phát triển chưa từng thấy, nhưng xét hiện trạng quan hệ giữa chúng, nhận thấy chủ yếu 
còn tồn tại vấn đề của hai mặt sau đây: 

1- Ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá nói chung vẫn trì trệ hơn công nghiệp hoá 

Trước tiên là mức độ đô thị hoá lạc hậu hơn trình độ công nghiệp hoá. Thông 
thường, mối quan hệ tương quan giữa đô thị hoá và công nghiệp hoá biểu hiện ở quá 
trình như sau: Cùng với trình độ công nghiệp hoá khu vực nâng cao, tỷ trọng việc làm 
phi nông nghiệp cũng nâng cao tương ứng. Vì vậy, tỷ trọng dân số phi nông nghiệp 
tăng lên, tiến trình công nghiệp hoá dẫn tới tiến trình đô thị hoá; quy mô đô thị mở 
rộng, tạo ra môi trường bên ngoài thuận lợi cho công nghiệp hoá phát triển, thu hút 
công nghiệp tập trung hơn nữa, đô thị hoá lại thúc đẩy công nghiệp hoá. Nhưng lịch sử 
phát triển đặc thù của Trung Quốc khiến cho tốc độ tăng tỷ trọng việc làm phi nông 
nghiệp chậm hơn tốc độ nâng cao trình độ công nghiệp hoá; đồng thời, tốc độ nâng cao 
mức độ đô thị hoá lại chậm hơn tốc độ tăng tỷ trọng của việc làm phi nông nghiệp. Hai 
tầng chậm hơn đó khiến cho cuối cùng tiến trình đô thị hoá Trung Quốc chậm hơn 
công nghiệp hoá. Tỷ lệ đô thị hoá năm 1997 của Trung Quốc là 29,92%, tỷ lệ công 
nghiệp hoá (tỷ trọng giá trị gia tăng của công nghiệp trong GDP) là 43,50%, tỷ lệ giữa 
chúng chỉ là 0,69, thấp hơn nhiều so với phạm vi hợp lý 1,4 - 2,5. 

Tiếp theo là ngành sản xuất thứ ba phát triển chậm chạp. Sau thập kỷ 80, ngành 
sản xuất thứ ba của Trung Quốc phát triển rất mạnh, nhưng vẫn chậm hơn tiến trình 
công nghiệp hoá nếu so với mô thức quốc tế. Tình hình này vừa biểu hiện thành sự phát 
triển quá mức của ngành sản xuất thứ hai - đặc biệt là công nghiệp, vừa biểu hiện thành 
sự phát triển chưa đầy đủ của ngành sản xuất thứ ba. 

Tỷ trọng của ngành sản xuất thứ ba tăng cao quá mức. Trước thập kỷ 80, ngành 
sản xuất thứ hai luôn luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu các ngành sản xuất 
Trung Quốc, ngành sản xuất thứ ba về cơ bản không phát triển. Đầu thập kỷ 80, tình 
hình này đã được điều chỉnh lại đến mức độ nhất định. Nhưng sau thập kỷ 90, tỷ trọng 
của ngành sản xuất thứ hai lại tăng lên rất mạnh. Trong 8 năm từ năm 1990 tới năm 
1998, tỷ trọng giá cả trong những năm đó tăng lên 7,6% tỷ trọng giá cả bất biến (giá cả 
năm 1990) tăng lên 14%. Thời gian 1996 - 1998, tỷ trọng bình quân hàng năm của 
ngành sản xuất thứ hai tính theo giá cả trong những năm đó là 49,3%, tính theo giá cả 
bất biến là 54,7%, cao hơn 10 - 20% so với mô thức chung của các nước có mức thu 
nhập tương tự. 

Tỷ trọng sản xuất thực tế của ngành sản xuất thứ ba hạ thấp không hợp lý. Trước 
thập kỷ 80, tỷ trọng của ngành sản xuất thứ ba rất thấp, nhưng sau cải cách mở cửa đã 
tăng lên nhanh chóng. Đến sau thập kỷ 90, tỷ trọng giá cả trong những năm sau đó của 
ngành sản xuất thứ ba lại tăng lên rất chậm (chỉ tăng 1,5% khi so sánh giữa hai thời 
điểm năm 1998 và năm 1990), tỷ trọng thực tế tính theo giá cả bất biến (giữa năm 
1990) lại có xu thế hạ xuống (giảm đi 3,4% trong 8 năm), khiến cho tỷ trọng ngành sản 
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xuất thứ ba của Trung Quốc càng thấp hơn nữa so với các nước khác. Trong thời gian 
1996 - 1998, tỷ trọng giá cả bình quân năm trong những năm đó của ngành sản xuất 
thứ ba là 31,7%, tỷ trọng giá cả bất biến là 28%, thấp hơn 10 - 21% so với mô thức nói 
chung của giai đoạn phát triển tương ứng. 

2- Tính tương quan giữa sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá 
không mạnh 

Sau thập kỷ 80, sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba có mối quan hệ tương 
quan dương với đô thị hoá. Các công thức sau đây cho thấy mối quan hệ tương quan 
giữa các ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá tuy là dương, nhưng tính tương quan 
không mạnh. Tình hình này vừa khác nhau rõ rệt với mối quan hệ tương quan âm của 
chúng trước thập kỷ 80 (hệ số tương quan giữa chúng trong các năm 1952 - 1980 là -
0,63), vừa cách khá xa so với hệ số tương quan 0,93 của các nước công nghiệp tiên 
tiến.  

II 
 Giữa ngành sản xuất thứ ba và mức độ đô thị hoá Trung Quốc giai đoạn hiện 

nay có tính tương quan thấp, nguyên nhân là chúng không phải là sản phẩm của việc 
các ngành sản xuất phát triển tự nhiên trong quá trình công nghiệp hoá, mà là sản 
phẩm đặc thù của việc chuyển đổi thể chế trong bối cảnh cơ cấu kinh tế hai nhân tố 
thành thị và nông thôn. Cải cách thể chế theo hướng thị trường và hiệu ứng của một số 
chính sách khiến cho ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá phát triển khá mạnh theo sau 
tiến trình công nghiệp hoá, từ đó hình thành mối quan hệ tương quan dương. Nhưng thể 
chế kinh tế kế hoạch cũ vừa cản trở nâng cao hiệu quả các ngành sản xuất, vừa cản trở 
các yếu tố di chuyển giữa các ngành, các khu vực, gây nên hiện tượng độ tương quan 
giữa ngành sản xuất tương quan giữa ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá không cao. 

Cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80, một số cải cách theo hướng thị trường như chế 
độ khoán sản lượng tới hộ gia đình, doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận, tài chính 
Trung ương và địa phương "chia bếp thổi cơm" v.v... có ảnh hưởng quan trọng đối với 
công cuộc công nghiệp hoá và đô thị hoá của Trung Quốc. Một mặt, nó khiến cho 
thặng dư nông nghiệp gia tăng, các ngành sản xuất thứ hai và thứ ba phát triển nhanh 
chóng ở nông thôn, trở thành nhân tố kinh tế thứ ba đứng giữa kinh tế nông nghiệp 
truyền thống và kinh tế hiện đại của đô thị, từ đó thúc đẩy kinh tế cấp huyện phát triển, 
dẫn đến nhiều huyện lỵ và trấn được nâng cấp thành thành phố cấp hành chính, làm 
cho quá trình đô thị hoá phát triển nhanh mạnh chưa từng thấy sau một thời gian dài trì 
trệ. Trong thời gian 1978 - 1986, tổng dân số đô thị của Trung Quốc tăng lên gấp đôi, 
bình quân mỗi năm tăng trưởng 9,4%. Tuy tốc độ tăng trưởng này có một vài thành 
phần giả (tỷ trọng dân số nông nghiệp trong dân số đô thị tăng lên), nhưng nó vẫn đủ 
để chứng minh rằng tiến độ đô thị hoá ngày một nhanh thêm. Mặt khác, nhân tố kinh tế 
thứ ba của Trung Quốc vẫn mang dấu ấn khó phai mờ của kinh tế phi đô thị. Hàng rào 
ngăn cách giữa thành thị và nông thôn bị chia làm đôi. Tiền vốn dư thừa và sức lao 
động dư thừa của nông nghiệp bị đặt ở ngoài kinh tế đô thị hiện đại, chuyển tới các 
ngành sản xuất phi nông nghiệp tại địa phương theo mô thức "rời ruộng chứ không rời 
làng". Sự chuyển đổi về nghề nghiệp đi trước sự chuyển đổi về địa vực của người lao 
động đã làm chậm tiến trình đô thị hoá. 

Từ thập kỷ 80 tới nay, ngành sản xuất thứ ba của Trung Quốc phát triển nhanh 
chóng, chủ yếu là được hưởng chế độ sức sản xuất do cải cách mở cửa giải phóng và 
không gian phát triển thoáng đãng do khởi điểm thấp đem lại, chứ không phải là do 
quá trình tự nhiên của phân công xã hội, các ngành sản xuất dần dần phát triển. Cải 
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cách thể chế theo hướng thị trường đã khiến cho các ngành sản xuất lâu nay bị áp chế, 
đặc biệt là các ngành có khởi điểm thấp, phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn. 
Cùng với cuộc cải cách tiến sâu hơn, thị trường ngành dịch vụ truyền thống đã dần dần 
bão hoà, biểu tượng phát triển tăng tốc của ngành sản xuất thứ ba cũng mất dần theo. 

Nếu khảo sát sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba bằng cách gắn cơ cấu giá 
trị sản lượng với cơ cấu việc làm thì theo tiêu chuẩn hiện đại hoá tương đối thịnh hành 
trên thế giới, tỷ trọng giá trị sản lượng của ngành sản xuất thứ ba cần phải cao hơn 
45%, tỷ trọng giá trị sản lượng nông nghiệp cần phải thấp hơn 15%, tỷ trọng việc làm 
phi nông nghiệp cần phải cao hơn 70%. Đối với Trung Quốc, đạt được chỉ tiêu sau 
cùng là thực sự khó khăn. Các tên ngành sản xuất thứ ba đã cho thấy rõ tính chất sinh 
sau đẻ muộn của nó, nó đã chiếm địa vị chủ đạo ở các nước công nghiệp từ 100 -300 
năm nay. Điều kiện cần thiết và quá trình trưởng thành của nó như sau: 

- Công nghiệp hoá khiến cho tăng trưởng kinh tế vượt xa tăng trưởng dân số, 
hoàn thành chuyển đổi nước nông nghiệp sang nước công nghiệp 

- Công nghiệp hoá kéo theo đô thị hoá, hiệu ứng tập tụ dân số, đầu tư trung gian 
cho sản xuất gia tăng, thu nhập đối với nhu cầu dịch vụ có tính đàn hồi khá lớn khiến 
cho ngành dịch vụ ra đời và phát triển, dần dần công nghiệp hoá 

- Năng suất sản xuất nông nghiệp và công nghiệp nâng lên cao rất nhiều, tạo 
điều kiện cơ sở cho các nhân viên tìm việc làm di chuyển hơn nữa tới ngành sản xuất 
thứ ba có năng suất lao động tương đối thấp. 

- Cách mạng khoa học kỹ thuật mang lại động lực mới cho nền kinh tế, dấy lên 
cuộc cách mạng thông tin, lưu thông tiền tệ, tự động hoá công nghiệp, các ngành mới 
tập trung tại ngành dịch vụ, các ngành kinh tế được tổ chức lại 

- Cơ cấu tiêu dùng của cư dân nghiêng về sản xuất phi hiện vật do thu nhập tăng 
trưởng và thời gian nhàn rỗi tăng nhiều, dịch vụ xã hội hoá lấy việc nâng cao chất 
lượng đời sống làm phương hướng có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với nền kinh tế 
quốc dân. 

Tuy trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc đã có hiện tượng công nghiệp hoá 
quá mức nhưng vẫn chưa đủ điều kiện cho ngành sản xuất thứ ba trưởng thành. 

- Cơ sở nông nghiệp non yếu, một số lượng lớn sức lao động dư thừa bị ứ đọng 
lại ở mảnh đất có hạn do hàng rào chắn giữa đô thị và nông thôn. Cơ cấu sức lao động 
trong ba ngành sản xuất thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Trung Quốc theo phân chia 
năm 1999 là 50,1%; 23,0% và 26,9%, trình độ công nghiệp hoá rất thấp. 

- Hiệu quả chung của công nghiệp thấp, so sánh năm 1995 với năm 1985, tỷ lệ 
tăng giá trị sản lượng công nghiệp từ 36% giảm còn 24%. Công nghiệp bù đắp rất ít 
cho nông nghiệp, đồng thời lại không đủ sức yểm trợ cho ngành sản xuất thứ ba ra đời 
và phát triển. 

- Ngành sản xuất thứ ba thiếu giá đỡ đô thị. Năm 1997, tỷ trọng dân số thành 
phố thị trấn thống kê theo dân số của các khu trực thuộc là gần 30%; nhưng nếu tính 
theo dân số phi nông nghiệp thì dân số đô thị chỉ chiếm 17%. 

- Sức thúc đẩy của phân công và tiêu dùng cũng chưa đủ mạnh. Có thể thấy 
rằng, mối quan hệ giữa 3 ngành sản xuất lớn hiện nay của Trung Quốc không phải là 
quá trình phát triển tự nhiên tiến dần theo thứ tự mà là mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau, 
tranh giành điều kiện phát triển của nhau. Khó khăn này là do lịch sử tạo thành. Vì 
vậy, không thể áp dụng lâu dài chính sách ưu tiên để đẩy mạnh tốc độ phát triển của 
ngành sản xuất thứ ba. 
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III 
Tính tương quan thấp giữa sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá 

của Trung Quốc có những ảnh hưởng sau đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân 

1- ở mặt nhu cầu, mức độ đô thị hoá tương đối thấp đã hạn chế sự phát triển của 
ngành sản xuất thứ ba 

a- Mức độ đô thị hoá khá thấp đã hạn chế sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba 
truyền thống 

Quá trình đô thị hoá khiến cho phương thức sinh hoạt của mọi người chuyển 
theo hướng thị trường hoá, điều này tạo điều kiện thị trường cho ngành sản xuất thứ ba 
phát triển. Ngay từ đầu, sản xuất của các ngành thứ ba đã gắn với trao đổi thị trường, 
ngay cả những ngành truyền thống nhất trong số đó cũng vậy. Điều này được quyết 
định bởi địa vị của sản phẩm dịch vụ trong cơ cấu nhu cầu và tính phi hiện vật của sản 
phẩm dịch vụ. Nhưng mô thức phi nông nghiệp hoá "rời ruộng chứ không rời làng" của 
Trung Quốc hiện nay khiến cho sự thay đổi về nghề nghiệp của người lao động lại đi 
trước sự thay đổi về địa vực, thân phận của họ. Đặc trưng tự cung tự cấp trong tiêu 
dùng của người dân nông thôn làm cho sự phát triển của công nghiệp hoá nông thôn 
hoàn toàn không tạo ra được nhu cầu thị trường tương ứng cho ngành sản xuất thứ ba. 
Năm 1995, mỗi vạn công nhân viên chức của các doanh nghiệp hương trấn và gia đình 
của họ chỉ cần 2.500 nhân viên phục vụ. Đặc trưng phát triển của ngành sản xuất thứ 
ba ở các nước đang phát triển thường là các ngành dịch vụ truyền thống triển khai xoay 
quanh đời sống của cư dân là chính, loại hình dịch vụ này thường tập trung khá nhiều 
sức lao động. Lấy số lượng sức lao động cần thiết cho một đơn vị giá trị sản lượng làm 
chỉ tiêu quan sát, cứ mỗi vạn NDT thu nhập của các ngành dịch vụ Trung Quốc hiện 
nay, ngành ăn uống có thể thu nạp được 10 người, ngành thương nghiệp bán lẻ 10 
người, ngành vận tải và bưu điện 0,6 người, ngành bảo hiểm tài chính 0,1 người. Dân 
số nông thôn Trung Quốc đông, mức độ tiêu dùng thấp, tỷ trọng tự cung tự cấp cao. 
Nếu tính tiêu dùng bằng tiền mặt, mức tiêu dùng của 5 người nông dân mới bằng mức 
tiêu dùng của 1 người dân thành phố. Điều này khiến cho ngành dịch vụ truyền thống 
có năng lực phòng ngự thấp nhất trong ngành sản xuất thứ ba khó có thể phát triển đầy 
đủ khi bị thị trường dịch vụ nông thôn Trung Quốc kiềm chế. ở nước ngoài, tỷ trọng 
của thương nghiệp trong GNP thường là 15%, ở Trung Quốc tỷ trọng này chỉ là 5%, đó 
chính là một ví dụ chứng minh. 

b- Mức độ đô thị hoá khá thấp hạn chế sự ra đời của ngành dịch vụ mới dựa vào quy 
mô dân số nhất định trong ngành sản xuất thứ ba 

Quy mô và cơ cấu các ngành sản xuất thứ ba có mối quan hệ rất lớn với quy mô 
đô thị. Ngành sản xuất thứ ba có phạm vi bao quát rất rộng, quy mô khởi điểm kinh 
doanh của các ngành dịch vụ khác nhau thường không giống nhau. Nói chung, ở các 
thành phố vừa và nhỏ ra đời do công nghiệp hoá tụ tập, ngành hạt nhân của ngành sản 
xuất thứ ba là ngành lưu thông, bao gồm giao thông vận tải, bưu điện thông tin, thương 
nghiệp ăn uống, cung tiêu vật tư v.v... Các ngành dịch vụ hạt nhân ở thành phố lớn 
hoặc cực lớn chủ yếu là các ngành phục vụ sinh hoạt hiện đại có hiệu ứng đối với bên 
ngoài khá cao như bảo hiểm lưu thông tiền tệ, dịch vụ thông tin, dịch vụ tư vấn thông 
tin, pháp luật kế hoạch, nhà đất, thương nghiệp, du lịch, khách sạn v.v... Chiến lược 
công nghiệp hoá "rời ruộng chứ không rời làng" của Trung Quốc hiện nay tất nhiên sẽ 
mang lại chiến lược đô thị hoá phát triển các thị trấn nhỏ là chính. 
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Chiến lược đô thị hoá này khiến cho một số ngành dịch vụ dựa vào đô thị lớn 
hạn chế phát triển đến mức độ nhất định. Theo tư liệu thống kê, từ năm 1978 tới nay, 
xét về giá trị gia tăng, cơ cấu nội bộ của các ngành sản xuất thứ ba thay đổi không lớn; 
xét về cơ cấu việc làm, các ngành như thương nghiệp, giao thông, thông tin, giáo dục 
v.v... có tỷ trọng việc làm khá lớn trong ngành sản xuất thứ ba. Trong đó, ngành lưu 
thông tiền tệ và khoa học kỹ thuật lại chiếm tỷ trọng việc làm tương đối nhỏ. Xét về 
động thái, nói chung tỷ trọng của ngành lưu thông tiền tệ không thay đổi, phục vụ xã 
hội tăng thêm không nhiều, các ngành như vệ sinh, chính quyền, giáo dục, khoa học kỹ 
thuật v.v... giảm sút đáng kể. Ngoại trừ nhân tố thay đổi thể chế ra, nguyên nhân quan 
trọng dẫn tới những biến đổi này là thiếu cơ sở tụ tập dân số ở các đô thị lớn. 

c- Mức độ đô thị hoá khá thấp đã hạn chế sự khuyếch tán hiệu ứng bên ngoài của các 
ngành sản xuất thứ ba 

Hiệu ứng kinh tế bên ngoài của kinh tế đô thị thường khá rõ nét, phần lớn là do 
các ngành sản xuất thứ ba trong thành phố sinh ra: trình độ giáo dục khá cao và điều 
kiện vệ sinh tốt khiến cho sức lao động đô thị có tố chất tương đối cao; hệ thống thị 
trường phát triển, hệ thống dịch vụ công cộng hoàn chỉnh đã hạ thấp đáng kể giá thành 
vận tải và giao dịch của doanh nghiệp; mạng thông tin tin tức dầy đặc và biện pháp 
truyền đạt thông tin tiên tiến thường khiến cho doanh nghiệp không phải chi tiền mà lại 
được sử dụng thông tin. Tỷ trọng ngành sản xuất thứ ba ở đô thị càng cao thì hiệu ứng 
bên ngoài càng lớn, hiệu ứng tụ tập của đô thị càng cao. Ngoài việc chịu sự quy định 
của giai đoạn công nghiệp hoá ra, tỷ trọng của các ngành sản xuất thứ ba ở đô thị còn 
có mối quan hệ khá khăng khít với quy mô đô thị. Nói chung, quy mô đô thị càng lớn, 
tỷ trọng các ngành sản xuất thứ ba càng cao, từ đó hiệu quả bên ngoài của đô thị càng 
lớn. ở các nước công nghiệp phát triển thường xuất hiện hiện tượng ngoại ô hoá là 
chính, gọi là "đô thị hoá ngược", thực ra đó là sự biểu hiện rõ nét của hiệu ứng bên 
ngoài của đô thị lớn. Chiến lược phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay 
lấy các thành phố thị trấn nhỏ làm đối tượng chính, phát triển chủ yếu ngành ăn uống 
và thương nghiệp truyền thống. Còn các ngành trong ngành sản xuất thứ ba có yêu cầu 
quy mô khởi điểm cao, hiệu ứng bên ngoài tương đối lớn như lưu thông tiền tệ, thông 
tin, dịch vụ khoa học kỹ thuật, giáo dục v.v... thì sự phát triển và khuyếch tán lại bị hạn 
chế bởi quy mô phát triển đô thị. 

d- Mức độ đô thị hoá khá thấp hạn chế nhu cầu và việc làm của các ngành sản xuất 
thứ ba 

Quy mô đô thị là cơ sở để phát triển nhanh chóng các ngành sản xuất thứ ba. 
Năm 1996, tỷ trọng bình quân của các ngành sản xuất thứ ba ở các thành phố siêu lớn 
của Trung Quốc đạt 49,3%, tỷ trọng bình quân của các ngành sản xuất thứ ba ở các đô 
thị đạt 36,1%, lần lượt cao hơn 18,2% và 5% so với tỷ trọng của các ngành sản xuất thứ 
ba trong cả nước trong năm đó. Chính sách khống chế chặt chẽ dân số các thành phố 
lớn gần 10 năm qua đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng trưởng của các ngành sản xuất thứ ba. 
Ngoài ra, ở những nước đẩy mạnh đồng bộ công nghiệp hoá và đô thị hoá, khi có một 
sức lao động chuyển từ  ngành sản xuất thứ nhất sang ngành sản xuất thứ hai thì đồng 
thời có hai hoặc hơn hai sức lao động chuyển sang ngành sản xuất thứ ba. Còn ở Trung 
Quốc gần 20 năm qua, khi có một sức lao động chuyển từ ngành sản xuất thứ nhất sang 
ngành sản xuất thứ hai thì chỉ có 0,65 sức lao động chuyển sang ngành sản xuất thứ ba. 

 

 

 43



2- Ngành sản xuất thứ ba của Trung Quốc trì trệ lại ảnh hưởng đến đô thị hoá từ 
hai mặt sau: 

a- Ngành sản xuất thứ ba trì trệ ảnh hưởng đến sự phát huy công năng của các đô thị 
hiện có 

Đặc trưng quan trọng của công năng đô thị là hiệu ứng tụ tập, hiệu ứng bên 
ngoài và hiệu ứng khuyếch tán của nó. Muốn phát huy được những hiệu ứng này, phần 
lớn là phải dựa vào nguồn và nơi bảo đảm là các ngành sản xuất thứ ba. Nói chung, các 
ngành sản xuất thứ ba của Trung Quốc trì trệ, nội bộ phát triển không cân đối: ngành 
dịch vụ tư nhân phát triển nhanh hơn ngành dịch vụ công cộng; ngành dịch vụ sinh 
hoạt phát triển nhanh hơn ngành dịch vụ sản xuất; ngành mang tính cạnh tranh phát 
triển nhanh hơn ngành mang tính độc quyền. Ngành công cộng đô thị, giáo dục, dịch 
vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, thuỷ lợi địa chất v.v... phát triển chậm đã làm ảnh hưởng 
tới việc nâng cao tố chất người lao động ở đô thị, phát huy các công năng kinh tế phục 
vụ sản xuất và sinh hoạt. 

b- Ngành sản xuất thứ ba trì trệ ảnh hưởng gián tiếp tới tiến trình đô thị hoá nông thôn 

Không những cơ cấu bên trong các ngành sản xuất thứ ba của Trung Quốc phát 
triển mất cân đối, mà sự phát triển khu vực của chúng cũng rất không cân đối với nhau, 
trình độ phát triển của các ngành sản xuất thứ ba ở nông thôn thấp hơn nhiều so với ở 
thành thị. Trong tổng lượng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất thứ ba của Trung 
Quốc, đô thị chiếm 80%, nông thôn chỉ chiếm 20%. Trình độ xã hội hoá, chuyên 
nghiệp hoá trong sản xuất nông nghiệp không cao, thiếu dịch vụ chuyên nghiệp hoá 
trước, trong và sau sản xuất. Trình độ phát triển của thị trường nông thôn thấp, thị 
trường nông thôn hiện nay chủ yếu còn là thị trường sơ cấp của nông sản phẩm dựa 
trên yêu cầu bổ khuyết, nhằm thoả mãn nhu cầu sinh tồn là chính, một số ít thị trường 
chuyên nghiệp hoá tương đối cao cấp lại chỉ xuất hiện ở vùng nông thôn ven biển. Qua 
đầu tư nghiên cứu kinh phí khoa học cho nông nghiệp, có thể thấy rằng trình độ phục 
vụ khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp còn thấp. Theo "Sách trắng nông nghiệp" năm 
1995 của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tỷ lệ đầu tư nghiên cứu khoa học nông nghiệp 
trong tổng giá trị sản lượng nông nghiệp bình quân trên thế giới thường là 1%, tỷ lệ 
này vượt quá 5% ở các nước phát triển, khoảng 0,5% ở các nước đang phát triển, còn ở 
Trung Quốc chỉ là 0,17% - 0,27%. Trung Quốc là một trong những nước đầu tư ít nhất 
cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp trên thế giới. 

Ngành sản xuất thứ ba ở nông thôn trì trệ, về mặt cung cấp, do ảnh hưởng tới 
việc nâng cao năng suất nông nghiệp mà ảnh hưởng tới gia tăng dư thừa nông nghiệp, 
từ đó làm chậm tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. 

IV 
 Trong quá trình công nghiệp hoá, mối quan hệ giữa phát triển ngành sản xuất 

thứ ba và đô thị hoá là quá trình tự nhiên khi nền kinh tế tự phát triển. Nếu không có sự 
can thiệp của các nhân tố bên ngoài thì nó tất nhiên sẽ biểu hiện thành mối quan hệ 
tương quan dương khá mạnh. Nhưng ở Trung Quốc, mối quan hệ giữa ngành sản xuất 
thứ ba và đô thị hoá lại khác hẳn so với quy luật thông thường của các nước phát triển, 
nó không biểu hiện thành mối tương quan âm, mà chính là tương quan âm của nó 
không mạnh. Nguyên nhân cơ bản là thể chế kế hoạch cũ đã can thiệp vào sự vận động 
có trật tự của nội tại nền kinh tế, cho đến nay, thể chế cũ vẫn hạn chế về nhiều mặt đối 
với sự phát triển mối quan hệ nội tại giữa ngành sản xuất thứ ba và đô thị hoá. Vì vậy, 
tiến hành cải cách mấy mặt sau đây là điều quan trọng: 
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1- Từng bước xoá bỏ trở ngại giữa thành thị và nông thôn, thống nhất thị trường 
sức lao động thành thị và nông thôn, thúc đẩy ngành sản xuất thứ ba phát triển 

Từ thập kỷ 80 tới nay, những cải cách theo hướng thị trường đã khiến cho công 
tác quản lý hộ tịch có phần nới lỏng, sức lao động nông thôn ngày càng được thuận lợi 
hơn khi di chuyển tới thành phố. Nhưng cùng với việc đi sâu cải cách doanh nghiệp 
quốc hữu, vấn đề làm cho sức lao động đô thị lại có việc làm trở nên nổi cộm, các cấp 
chính quyền cũng đề ra nhiều chính sách "chống thất nghiệp" với trọng điểm là bảo hộ 
người lao động đô thị. Thông qua các biện pháp dư luận, kinh tế, thậm chí cả biện pháp 
hành chính, những chính sách này ngăn không cho sức lao động nông thôn làm việc ở 
đô thị. Ví dụ thông qua nhiều loại lệ phí đường đi, nâng cao giá thành di chuyển của 
sức lao động nông thôn; quy định nhiều loại việc làm không được phép thuê người 
ngoại tỉnh, (có thành phố lớn đã quy định không ngờ tới những 103 ngành không được 
phép thuê người ngoại tỉnh); dưới danh nghĩa "cung cấp lại việc làm" thông qua biện 
pháp thưởng phạt, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nhân thất nghiệp địa 
phương để thay thế cho sức lao động ngoại lai v.v... Có nghiên cứu cho rằng các đô thị 
giai đoạn hiện nay rõ ràng đang tồn tại hai thị trường việc làm kinh tế quốc hữu và phi 
quốc hữu hoặc còn gọi là hai thị trường việc làm của các ngành mới nổi. Vì vẫn tồn tại 
tiền lương chế độ doanh nghiệp quốc hữu nên sự thất nghiệp ở các thành phố thị trấn 
hiện nay có tính chất thất nghiệp tự nguyện, còn sức lao động ngoại lai nông thôn hoàn 
toàn không phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng thất nghiệp ở các thành phố thị trấn. 
Chính sách việc làm mang tính phân biệt đối xử không những không giúp cho hai thị 
trường việc làm không thống nhất với nhau, mà còn tiếp tục ở mức độ đáng kể khiến 
cho thành thị và nông thôn tách rời nhau, ngăn cản sức lao động dư thừa nông thôn di 
chuyển vào thành phố, hạn chế sự phát triển của ngành sản xuất thứ ba. Chính sách 
việc làm phân biệt đối xử không những nâng cao giá thành di chuyển của sức lao động 
nông thôn dư thừa, mà còn ở mức độ nhất định kiềm chế tiến trình đô thị hoá, từ đó 
nâng cao giá thành phát triển của các ngành sản xuất mới nổi ở thành thị, kiềm chế sự 
phát triển của ngành sản xuất thứ ba ở thành thị. Theo điều tra, việc làm của sức lao 
động nông thôn ở các thành thị của Trung Quốc phân bố chủ yếu ở các doanh nghiệp 
tư doanh, doanh nghiệp sở hữu tập thể, doanh nghiệp ba loại tiền vốn, hơn 1/4 trong số 
đó tập trung ở các ngành sản xuất thứ ba. Vì vậy, bãi bỏ chính sách việc làm mang tính 
phân biệt đối xử, mở cửa thị trường sức lao động thành thị nông thôn, thúc đẩy yếu tố 
sản xuất tự do lưu động giữa thành thị và nông thôn, giữa các ngành sản xuất là điều 
quan trọng đối với việc hình thành mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa đô thị hoá và 
ngành sản xuất thứ ba. 

2- Điều chỉnh cơ cấu quy mô đô thị, thúc đẩy ngành sản xuất phát triển 

Quy mô và cơ cấu đô thị hoá có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của 
ngành sản xuất thứ ba. Phương hướng "khống chế chặt chẽ quy mô đô thị lớn, phát 
triển hợp lý các đô thị vừa và nhỏ" của Trung Quốc có tác dụng nhất định khi giải 
quyết vấn đề di chuyển sức lao động nông thôn dư thừa trong một thời gian ngắn, 
nhưng ở mức độ nhất định nó cũng có tác dụng phụ hạn chế ngành sản xuất thứ ba phát 
triển, tác dụng phụ này ngày càng rõ nét theo sự phát triển mở cửa đối ngoại và đi sâu 
công nghiệp hoá. Vì vậy, chiến lược đô thị hoá phải tất yếu được điều chỉnh về cơ cấu. 
Cần phải xây dựng một loạt đô thị lớn một cách có kế hoạch trên cơ sở tích cực phát 
triển các đô thị vừa và nhỏ, mở rộng quy mô thị trấn nhỏ, còn phải chỉ đạo phát triển 
quần thể đô thị. Đó là điều cần thiết thúc đẩy ngành sản xuất thứ ba và toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân phát triển. Trong giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc, việc phát triển các 
đô thị lớn và dải quần thể đô thị có tính tất nhiên. Trình tự phát triển của đô thị hoá là 
phát triển từ "điểm", "tuyến", "diện" tới xuất hiện quần thể đô thị. Như vậy, vừa phát 
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triển hữu hiệu công năng của đô thị lớn, vừa khắc phục được vấn đề thiếu dung lượng 
đô thị. Sự phát triển các quần thể đô thị của Trung Quốc đã sớm lộ ra những đầu mối, 
đặc biệt là quần thể đô thị ở khu vực vùng biển đông nam. Cùng với việc thúc đẩy công 
nghiệp hoá và thị trường hoá của Trung Quốc, các dải quần thể đô thị sẽ phát huy tác 
dụng lớn hơn trên cơ sở phân công hợp tác. Đô thị lớn phát triển và quần thể đô thị 
hình thành sẽ có lợi cho việc thúc đẩy ngành sản xuất thứ ba phát triển lớn về quy mô 
và cơ cấu. Những ngành sản xuất thứ ba có giá trị phụ thu cao, chuyên nghiệp hoá và 
mới phát triển thúc đẩy các ngành dịch vụ hiện đại: lưu thông tiền tệ, bảo hiểm, pháp 
luật, kế toán, thông tin v.v... phát triển lành mạnh. Còn quần thể đô thị hình thành đồng 
thời với thúc đẩy ngành giao thông thông tin phát triển, sẽ càng có lợi cho việc phát 
huy hiệu ứng bên ngoài, hiệu ứng khuyếch tán của ngành sản xuất thứ ba các đô thị 
lớn. 

3- Đẩy nhanh tiến trình cải cách mở cửa đối với ngành sản xuất thứ ba đô thị 

Ngành sản xuất thứ ba phát triển là sự bảo đảm cho hiệu ứng tụ tập của đô thị, là 
nguồn kinh tế bên ngoài của đô thị, là điều kiện quan trọng của hiệu ứng khuyếch tán 
đô thị và còn là động lực tiếp sau của đô thị hoá. Nhưng ngành sản xuất thứ ba của 
Trung Quốc hiện nay chưa phát huy những tác dụng thúc đẩy cần có đó đối với kinh tế 
đô thị, chưa có tính tương quan thực mạnh với đô thị hoá. Ngoài ảnh hưởng về giai 
đoạn và chiến lược của công nghiệp hoá đối với sự phát triển ngành sản xuất thứ ba, sự 
trì trệ về cải cách và mở cửa đối với bản thân ngành sản xuất thứ ba cũng là một 
nguyên nhân quan trọng. Xét về mặt cải cách, đầu tư cho đa số ngành của ngành sản 
xuất thứ ba vẫn do thành phần kinh tế quốc hữu là chính. Trong đầu tư tài sản cố định 
ngành sản xuất thứ ba năm 1998, đầu tư của thành phần kinh tế quốc hữu là 57%, cao 
hơn đầu tư vào ngành chế tạo 25%. Tính đơn nhất của đầu tư dẫn tới tính đơn nhất của 
thành phần kinh tế, trong đa số các ngành sản xuất thứ ba, hiện tượng độc quyền rất 
nghiêm trọng, thiếu sức cạnh tranh. Xét về mặt mở cửa, trong tổng mức đầu tư ngành 
sản xuất thứ ba năm 1997, đầu tư trực tiếp của công ty nước ngoài chỉ chiếm 2,7%, 
thấp hơn nhiều so với con số 11,8% của ngành sản xuất thứ hai. Mở cửa chưa đủ rộng 
thực ra cũng là mặt biểu hiện khác của sự trì trệ trong cải cách, nó cũng giống như vì 
thiếu sức cạnh tranh khiến cho năng suất của ngành sản xuất thứ ba bị giảm sút, làm lu 
mờ tác dụng thúc đẩy của mở cửa đối với kinh tế đô thị. Công năng nhiều đô thị của 
Trung Quốc - đặc biệt là đô thị lớn, chưa thể phát huy có hiệu quả là mối quan hệ trực 
tiếp với việc ngành sản xuất thứ ba chịu nhiều hạn chế bởi thể chế cũ. Vì vậy, từ nay 
trở đi phải đẩy mạnh cải cách mở cửa trọng điểm đặt ở chống độc quyền. Việc này ít 
nhất áp dụng cơ chế cạnh tranh, phải bao gồm: đẩy mạnh bố trí tài nguyên một cách 
hợp lý giữa các ngành, giữa các chế độ sở hữu khác nhau, đẩy mạnh cải cách quy tắc 
của những ngành dịch vụ mang tính độc quyền tự nhiên. 
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Phần 7 
Phân tích thành tích đô thị hoá của Trung Quốc 

 và những vấn đề chủ yếu tồn tại hiện nay 

 
I- Thành tích chủ yếu trong phát triển đô thị hoá Trung Quốc 

Sự phát triển đô thị hoá Trung Quốc đã trải qua quá trình khá khúc khuỷu. 
Trước cải cách mở cửa, tiến trình đô thị hoá rất chậm chạp. Năm 1949, dân số đô thị 
Trung Quốc là 57,65 triệu người, chiếm 10,64% trong tổng dân số 541,82 triệu người, 
đạt tiêu chuẩn quốc tế về bước đầu đô thị hoá. Năm 1957, dân số đô thị tăng lên tới 
99,49 triệu người, chiếm tỷ trọng 15,39% trong tổng dân số 646,53 triệu người. Năm 
1978, dân số đô thị Trung Quốc chỉ là 172,45 triệu người, chiếm tỷ trọng17,92% trong 
tổng dân số 962,59 triệu người. Có nghĩa là từ năm 1949 tới năm 1978, tỷ lệ đô thị hoá 
từ 10,64% tăng tới 17,92% bình quân mỗi năm tăng 0,26%. Từ năm 1949 tới năm 
1978, số lượng đô thị từ 136 thành phố tăng tới 193 thành phố, bình quân mỗi năm 
tăng thêm 2 thành phố (bảng 1) 

Bảng 1: Tình hình phát triển đô thị hoá trước khi cải cách mở cửa 

 

Năm Dân số cả 
nước (triệu 

người) 

Dân số đô 
thị (triệu 
người) 

Tỷ lệ đô 
thị hoá 

(%) 

Tỷ lệ tăng 
trưởng đô 

thị hoá (%)

Số thành 
phố (thành 

phố) 

Trấn cấp 
hành chính 

(trÊn) 

1949 541,82 57,65 10,64  136  

1953 574,82 71,63 13,31 0,25   

1957 646,53 99,49 15,39 0,16 176  

1966 745,42 133,13 17,86 0,16   

1976 937,17 163,41 17,44 -0,04 188  

1978 962,59 172,45 17,92 0,03 193 2173 

 

Từ khi cải cách mở cửa tới nay, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền 
kinh tế quốc dân và tiến bộ toàn diện của xã hội, công cuộc đô thị hoá của Trung Quốc 
có những bước tiến vững chắc và nhanh chóng. Thành tích chủ yếu là: 

1. Tiến trình đô thị hoá được đẩy nhanh rõ rệt 

Từ năm 1978 tới năm 2000, số lượng thành phố của Trung Quốc tăng từ 193 lên 
tới 663, bình quân mỗi năm tăng 21 thành phố, tương đương với 10,5 lần trước khi cải 
cách mở cửa, số lượng trấn cấp hành chính tăng từ 2173 lên tới 20312, bình quân mỗi 
năm tăng 825 trấn, tương đương với 45 lần trước khi cải cách mở cửa; dân số đô thị từ 
172,45 triệu người tăng lên tới 455,94 triệu người, tỷ trọng trong tổng dân số từ 
17,92% tăng lên tới 36,09%, bình quân mỗi năm tăng 0,8%, tương đương 3,1 lần trước 
khi cải cách mở cửa. So với số liệu tổng điều tra dân số năm 1990, tỷ trọng dân số đô 
thị tăng lên 9,86%, gần 1% mỗi năm. (Bảng 2) 
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Bảng 2: Tình hình phát triển đô thị hoá sau khi cải cách mở cửa 

 

Năm Dân số cả 
nước (triệu 

người) 

Dân số đô 
thị (triệu 
người) 

Tỷ lệ đô 
thị hoá 

(%) 

Tỷ lệ tăng 
trưởng đô 

thị hoá 
(%) 

Số thành 
phố (thành 

phố) 

Số trấn cấp 
hành chính 

(trÊn) 

1978 962,59 172,45 17,92 0,03 193 2173 

1984 1043,57 240,17 23,01 0,28 300 6211 

1989 1127,09 295,40 26,21 0,14 450  

1992 1171,71 323,72 27,63 0,05 517 14135 

1998 1248,10 379,42 30,4 1,10 668 19060 

2000 1295,33 455,94 36,09 0,19 663 20312 

 

2. Cải thiện được một chút bố cục và cơ cấu quy mô đô thị, không ngừng tăng 
cường sức toả sáng và sức lôi kéo nền kinh tế đô thị 

Quy mô đô thị Trung Quốc năm 1998 có cơ cấu hình kim tự tháp, phù hợp với 
quy luật cơ cấu đẳng cấp quy mô đô thị. Năm 1978, cơ cấu tỷ lệ đô thị cực lớn, đô thị 
lớn, đô thị vừa và đô thị nhỏ của Trung Quốc là 1:2,1:4,5:7,1; tới năm 1998 cơ cấu tỷ lệ 
đó là 1:1,3:5,5:10,2. Rõ ràng, gần 20 năm qua, bình quân mỗi năm đô thị lớn tăng 
thêm 2,3 thành phố, đô thị vừa và nhỏ tăng 21,6 thành phố, gấp gần 10 lần đô thị lớn. 
Tốc độ phát triển của các đô thị vừa và nhỏ nhanh hơn hẳn đô thị lớn, tốc độ phát triển 
đô thị nhỏ nhanh nhất, bình quân mỗi năm tăng thêm 14,3 thành phố, các đô thị lớn, 
vừa và nhỏ đều được phát triển với trình độ khác nhau, cơ cấu đẳng cấp quy mô đô thị 
có xu hướng hợp lý hơn trước khi cải cách mở cửa. (Bảng 3) 

 

Bảng 3: So sánh quy mô các loại đô thị năm 1978 - 1998 

 

 Tổng 
cộng 

Thành phố 
cực lớn 

Thành 
phố lớn 

Thành phố 
trung bình 

Thành 
phố nhỏ 

Số thành phố 
(thành phố) 

191 13 27 59 92 Năm 
1978 

Tỷ trọng đô thị 
(%) 

100 6,7 14 30,6 48,7 

Số thành phố 
(thành phố) 

668 37 49 205 377 Năm 
1998 

Tỷ trọng đô thị 
(%) 

100 5,5 7,3 30,7 50,5 
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3- Mở rộng quy mô bình quân của các trấn cấp hành chính, các thị trấn nhỏ bắt 
đầu chuyển biến từ tăng thêm số lượng sang nâng cao chất lượng và mở rộng quy 
mô 

Theo kết quả cuộc điều tra xác suất xây dựng thị trấn nhỏ toàn quốc lần thứ 
nhất, tình hình cơ bản của công tác xây dựng thị trấn nhỏ như sau: 

- Tổng lượng kinh tế đã đạt được quy mô tương đối 

- Số người ở trong trấn có việc làm chiếm tỷ lệ lớn, phần lớn phân bổ ở các 
ngành sản xuất thứ hai và thứ ba 

- Bố cục của trấn về cơ bản hợp lý, các công trình kết cấu hạ tầng phát triển 
tương đối nhanh. 

Theo thống kê, cuối năm 1997, cả nước có 56 nghìn thị trấn nhỏ, trong đó có 
18,2 nghìn trấn cấp hành chính, tổng dân số của các trấn là 200 triệu người, dân số 
bình quân mỗi trấn là 16,3 nghìn người, diện tích đã xây của các trấn là 17,6 nghìn 
km2, thu nhập thuần bình quân đầu người của cư dân trấn là hơn 3.100 NDT, bình quân 
tổng thu nhập kinh doanh của mỗi trấn là 650 triệu NDT, thu nhập thuế ngành công 
thương bình quân mỗi trấn là hơn 6 triệu NDT. Xét về số lượng, các thị trấn nhỏ tăng 
trưởng nhanh chóng, tăng lên tới 20.312 thị trấn nhỏ vào năm 2000, gấp 45 lần năm 
1978. Xét về mặt dân số thị trấn nhỏ, năm 1996 tăng thêm 48,29 triệu người so với 
năm 1985, tỷ trọng đô thị hoá cũng tăng thêm gần 5%. Xét về diện tích đất đai chiếm 
dụng của các thị trấn nhỏ, quy mô đất đai chiếm dụng bình quân của thị trấn nhỏ có xu 
hướng tăng lên; so với diện tích đất đai chiếm dụng năm 1985 (41,6 ha), diện tích đất 
đai chiếm dụng năm 1996 (50,5ha) nhiều hơn 8,9ha, bình quân mỗi năm tăng 0,81 ha. 
Cuối năm 1997, các thị trấn nhỏ trong cả nước có 323,7 nghìn km đường, tỷ lệ phổ cập 
điện ở các thị trấn nhỏ đạt 99,15%; tỷ lệ phổ cập nước đạt 67,92%, tính bình quân đã 
lắp đặt 5 nghìn máy điện thoại, xây dựng 40 nghìn tiểu khu nhà ở; 103,1 nghìn ha đất 
công viên cây xanh. 

4- Kinh tế đô thị giữ được xu thế phát triển thuận lợi 

Năm 1996, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng trong nước, tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội 
của các đô thị trong cả nước chiếm tỷ trọng các chỉ tiêu đó của cả nước lần lượt là 
68,63%; 75,53%; 43,87% và 70,21%, đều cao hơn so với năm 1984. Năm 1998, tổng 
giá trị sản xuất trong nước của các thành phố cả nước đạt 589,6 tỷ NDT, chiếm 74,1% 
tổng giá trị sản xuất trong nước của cả nước, tăng 9,9% so với năm 1997, cao hơn 2,1% 
so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Trong đó, có 14 thành phố vượt hơn 50 
tỷ NDT, 5 thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thiên Tân 
vượt trên 100 tỷ NDT trong năm ấy. 

5- Công trình kết cấu hạ tầng và môi trường đô thị được hoàn thiện thêm một 
bước, một số lĩnh vực được tăng cường sau nhiều năm trì trệ 

Đồng thời với cơ cấu đô thị được cải thiện, kinh tế đô thị phát triển bền vững, 
nhịp độ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị cũng được đẩy nhanh hàng năm, 
cường độ xây dựng ngày càng mạnh. Qua bảng 4 ta có thể thấy rằng, từ khi cải cách 
mở cửa tới nay, công tác xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị Trung Quốc đã 
được Nhà nước giúp đỡ mạnh mẽ, tăng cường công tác đầu tư, đô thị hoá phát triển 
chưa từng thấy: tới cuối năm 1998, so với năm 1978 ở diện tích bình quân đầu người 
đô thị tăng thêm 5,7m2; nước sinh hoạt bình quân đầu người tăng thêm 93,4 lít/ngày, số 
xe buýt công cộng dùng cho mỗi vạn người tăng thêm 5,3 xe, diện tích đường sá bình 
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quân đầu người tăng thêm 5,4m2. Nếu tỷ lệ tăng trưởng của các chỉ tiêu nói trên lần 
lượt là 158%, 77%, 161% và 186%; tỷ lệ phổ cập nước máy và khí đốt lần lượt tăng 
trưởng 15,1% và 65% so với năm 1978. Đồng thời, môi trường đô thị cũng được cải 
thiện đáng kể: cả nước có 513 thành phố xây dựng 2606 khu khống chế khói bụi, diện 
tích đạt 15 nghìn km2; 402 thành phố xây dựng 1994 khu đạt tiêu chuẩn tiếng ồn môi 
trường, diện tích 8684 km2, cả nước có 322 thành phố thực hiện thống kê môi trường 
định kỳ; có 59 thành phố thông báo định kỳ tình hình chất lượng không khí, hơn 20 
thành phố lớn và vừa bắt đầu cấm sử dụng xăng pha chì; tỷ lệ phủ xanh ở các khu đã 
xây đạt 26,6%; tỷ lệ dọn vệ sinh đường phố bằng máy móc đạt 12,1%; tỷ lệ xử lý nước 
thải là 29,9%; tỷ lệ xử lý phân rác đạt 58,5%. 

Bảng 4: So sánh tình hình xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị Trung Quốc 

 

 Năm 1978 Năm 1990 Năm 1996 Năm 1998

Diện tích ở bình quân đầu 
người (m2) 

3,6  8,5 9,3 

Nước sinh hoạt bình quân 
đầu người (l/ngày) 

120,6 175,7 208,1 214 

Tỷ lệ phổ cập nước sạch 
(%) 

81 89,2 94,4 96,1 

Tỷ lệ phổ cập khí đốt (%) 13,9 42,2 73,2 78,9 

Xe buýt dùng cho mỗi vạn 
người (xe) 

3,3 4,8 7,3 8,1 

Diện tích đường sá bình 
quân đầu người (m2) 

2,9 6,0 7,6 8,3 

Diện tích đất phủ xanh 
bình quân đầu người (m2) 

 3,9 5,29 6,1 

 
6. Cải cách thể chế kinh tế đô thị được triển khai toàn diện, đang hình thành thể 
chế kinh tế đô thị phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường 

Những năm gần đây, cuộc cải cách thể chế kinh tế đô thị không ngừng được 
tăng cường và được đẩy mạnh theo chiều sâu. ở mặt cải cách doanh nghiệp quốc hữu, 
thông qua cố gắng tích cực, đã giành được những tiến triển quan trọng, hiệu quả kinh 
tế được nâng cao rõ rệt. Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quốc hữu và có 
cổ phần quốc hữu chi phối năm 2000 đạt 239,2 tỷ NDT, tăng 1,4 lần so với năm 1999. 
Năm 1997 có 650 doanh nghiệp quốc hữu lớn và vừa bị thua lỗ, nhưng tới năm 2000, 
90% số doanh nghiệp này (5939 doanh nghiệp) đã xoay chuyển được tình thế. Sau 
nhiều năm cải cách, Trung Quốc đã điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu chế độ sở hữu, 
từng bước hình thành cục diện, trong đó kinh tế quốc hữu là chủ thể, nhiều loại kinh tế 
sở hữu cũng phát triển. Theo thống kê, trong tổng giá trị sản xuất trong nước, kinh tế 
quốc hữu chiếm 3/4, kinh tế phi quốc hữu chiếm 62%, kinh tế phi quốc hữu chiếm 
38%, nâng cao 37% so với năm 1978; trong tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội, 
kinh tế quốc hữu chiếm 38%, kinh tế phi quốc hữu chiếm 62%, tăng 60% so với trước 
khi cải cách. ở mặt xây dựng hệ thống thị trường, qua nhiều năm cải cách phương 
hướng thị trường, trình độ thị trường hoá nền kinh tế Trung Quốc được nâng lên mức 
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cao, cơ chế thị trường phát huy tác dụng cơ sở trong đời sống kinh tế xã hội. ở mặt thể 
chế đầu tư, phá vỡ mô thức quản lý đầu tư tập trung cao độ trong thể chế kinh tế kế 
hoạch truyền thống, hình thành cục diện mới với chủ thể đầu tư gồm nhiều bên, nhiều 
nguồn vốn, phương thức đầu tư đa dạng hoá. 
7- Đời sống cư dân đô thị được cải thiện rõ nét, các sự nghiệp xã hội phát triển 
mạnh mẽ 

Từ kế hoạch 5 năm lần thứ IX tới nay, nền kinh tế quốc dân Trung Quốc phát 
triển nhanh chóng, năng lực cung cấp hữu hiệu tăng lên rõ rệt, tư liệu sinh hoạt cơ bản 
được cung ứng đầy đủ, tạo cơ sở vật chất vững chắc cho đời sống nhân dân: 

- Thu nhập của cư dân đô thị được tăng lên rõ rệt, trình độ tiêu dùng của cư dân 
tiếp tục được nâng cao 

- Cơ cấu tiêu dùng có những thay đổi quan trọng, chất lượng đời sống nhân dân 
được cải thiện rõ nét 

- Chất lượng môi trường sinh hoạt được cải thiện đôi chút, bảo hiểm xã hội được 
tăng cường, trình độ giáo dục và y tế tiếp tục nâng cao. 
II- Những vấn đề chủ yếu còn tồn tại trong phát triển đô thị hoá Trung Quốc hiện 
nay 

Vấn đề chủ yếu nổi bật nhất trong phát triển đô thị hoá Trung Quốc là tiến trình 
đô thị hoá trì trệ, nói cụ thể nó bao gồm 6 mặt sau: 
1- Tiến trình đô thị hoá vẫn tương đối chậm, chậm hơn trình độ công nghiệp hoá 
và phát triển kinh tế 

Tỷ lệ công nghiệp hoá của Trung Quốc năm 1998 là 22,6%, nếu tính theo mô 
thức tính toán của Ngân hàng á Châu U=0,52+1,882I thì tỷ lệ đô thị hoá phải là 
42,5%, nhưng thực tế chỉ có 25,8%, chậm hơn 16,7%, thấp hơn 17,2% so với mức độ 
bình quân trên thế giới năm 1987. Trong 50 năm kể từ năm 1949 tới năm 1999, bình 
quân hàng năm công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng hơn 8%, nhưng dân số đô thị chỉ 
tăng trưởng 3%, thấp hơn 3 - 4% so với tốc độ đô thị hoá bình quân hàng năm 4 - 6% 
của các nước đang phát triển cùng kỳ. 
2- Năng lực thu hút sức lao động dư thừa của nông thôn chưa mạnh 

Từ năm 1978 tới năm 2000, mức độ đô thị hoá từ 17,92% nâng lên tới 36,09%. 
Cùng thời gian này, số nhân viên làm việc xuất xứ từ nông thôn tăng 2,55% bình quân 
hàng năm. Còn quá yếu đối với việc thu hút sức lao động dư thừa của nông thôn. Theo 
điều tra xác suất của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, trong 150 triệu sức lao 
động dư thừa của cả nước, có khoảng 75 triệu nông dân đi làm ăn ở tỉnh ngoài. Với 
tình hình này, 75 triệu sức lao động dư thừa khác cũng sẽ làm theo như vậy, mang lại 
ảnh hưởng kép về sức ép và động lực cho kinh tế xã hội. 
3- Cơ cấu thành thị nông thôn không cân đối, bố cục vĩ mô và cơ cấu quy mô của 
hệ thống đô thị rất không hợp lý 
a- Cơ cấu thành thị nông thôn không cân đối  

Theo thống kê, tới năm 2000, Trung Quốc còn có 63,9% nông dân sống ở nông 
thôn, trong đó có hơn 150 triệu sức lao động dư thừa. Dự tính mỗi năm trong thời kỳ 
Kế hoạch 5 năm lần thứ X, số sức lao động sẽ tăng thêm 11,91 triệu người (bao gồm cả 
phần ở đô thị). Một mặt, một số lượng lớn sức lao động nông nghiệp và dân số nông 
thôn bị trói buộc trên số ruộng đất có hạn để tiến hành sản xuất nông nghiệp manh 
mún như ngư nghiệp, chăn nuôi trồng trọt đơn thuần, không thể kinh doanh quy mô 
nông nghiệp, không thể nâng cao năng suất lao động nông nghiệp, thu nhập bình quân 
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đầu người nông dân không thể tăng trưởng. Mặt khác, cơ cấu kinh tế hai nhân tố cản 
trở sự lưu động bình thường của dân số giữa thành thị và nông thôn, không có lợi cho 
việc nâng cao tố chất dân số và hiện đại hoá nông thôn. Cơ cấu thành thị nông thôn 
không cân đối gây nguy hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt: cản trở kinh tế 
quốc dân phát triển cân đối, ảnh hưởng tới tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá 
nông nghiệp; kích thích dân số nông thôn tăng trưởng, không có lợi cho việc khống chế 
dân số nông thôn; bố trí các nguồn tài nguyên càng thêm bất hợp lý, lẵng phí tài 
nguyên nghiêm trọng; cản trở sức lao động nông thôn dư thừa di chuyển, lưu động dân 
số giữa thành thị và nông thôn; khiến cho đô thị thiếu sức lao động, nông thôn tiếp tục 
nghèo khó, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 
b- Bố cục vĩ mô trong thống kê đô thị không hợp lý 

Tỷ lệ các đô thị lớn, vừa và nhỏ không cân đối, còn quá ít thành phố quốc tế, 
thiếu nhiều đô thị trung bình phù hợp với đặc điểm của Trung Quốc, miền Đông có 
không ít đô thị nhưng lại ít thành phố đạt được quy mô, đẳng cấp, các thành phố vừa và 
nhỏ có rất ít ở miền Trung và miền Tây; các quần thể đô thị mang tính khu vực bố cục 
không phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế thông tin, kinh tế tri thức, bố cục các đô 
thị lớn, vừa và nhỏ trong quần thể thiếu tính dài hạn, tính cân đối và tính chiến lược. 

Cơ cấu quy mô đô thị rất bất hợp lý. Theo lý luận địa lý trung tâm đô thị, tỷ lệ 
phù hợp giữa các đô thị cực lớn, lớn, vừa và nhỏ là 1:3:9:27. Nhưng cơ cấu đẳng cấp 
quy mô đô thị Trung Quốc năm 1998 là 1:1,3:5,5:10,2. Ta dễ dàng thấy rằng cơ cấu 
quy mô đô thị lớn, vừa và nhỏ của Trung Quốc rất bất hợp lý, thiếu nghiêm trọng về số 
lượng. Nếu tính theo tỷ lệ này, số lượng phát triển các đô thị lớn, vừa và nhỏ của Trung 
Quốc cần phải là: 111:333:999, tức là Trung Quốc phải phát triển 1443 thành phố lớn, 
vừa và nhỏ mới có cơ cấu tương đối hợp lý. Ngoài ra còn tồn tại không ít vấn đề về quy 
mô các ngành sản xuất, quy mô dân số đô thị. 
4- Cơ sở các ngành sản xuất ở một số đô thị còn yếu, công năng không hoàn 
chỉnh, công trình kết cấu hạ tầng lạc hậu, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, sự 
tụ tập, sức toả sáng và sức thúc đẩy của các yếu tố không mạnh.  
a- Cơ sở các ngành sản xuất ở một số đô thị còn yếu, công năng không hoàn chỉnh 

Xét về cơ cấu ngành sản xuất, thứ bậc của cơ cấu các ngành sản xuất thấp, thấp 
hơn tỷ lệ của các quần thể đô thị phát triển hoàn thiện của nước khác, ngành sản xuất 
thứ ba phát triển chưa đầy đủ. Xét về sự tập tụ của các ngành sản xuất, mức độ tập tụ 
của các ngành sản xuất tương đối thấp, thấp hơn tỷ trọng ở các quần thể đô thị phát 
triển hoàn thiện của nước khác. 
b- Công trình kết cấu hạ tầng lạc hậu 

Thiếu nghiêm trọng tiền vốn đầu tư cho công trình kết cấu hạ tầng đô thị, kênh 
đầu tư đơn nhất; công trình kết cấu hạ tầng đô thị phát triển rất mất cân đối giữa các 
khu vực; việc khai thác mang tính cướp đoạt tài nguyên đô thị và theo đuổi quá mức 
hiệu quả kinh tế khiến cho môi trường đô thị không ngừng xấu đi; thiết kế, bố cục công 
trình kết cấu hạ tầng đô thị tương đối rối loạn, trình độ công nghiệp hoá thấp, hiệu quả 
không cao. 
c- Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng 

Hầu hết mọi đoạn sông chảy qua thành phố đều bị ô nhiễm với những mức độ 
khác nhau, 52% trong số đó bị ô nhiễm nghiêm trọng; nguồn nước ngầm của một số 
thành phố bị ô nhiễm, có xu thế mỗi năm một nghiêm trọng thêm; 43,5% số thành phố 
là thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng; hiện tượng rác bao vây thành phố vẫn khá nặng 
nề, hơn 200 thành phố nằm trong vòng vây của rác. 
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d- Sự tụ tập, sức toả sáng và sức thúc đẩy của các yếu tố không mạnh 
Pháp quy chính sách về tụ tập các yếu tố sản xuất không theo kịp thực tế, cơ chế 

phối hợp bố trí không hoàn thiện, dẫn tới lãng phí tài nguyên. ảnh hưởng tiêu cực của 
chính sách tài chính và công năng chỉnh thể, tổng hợp của đô thị lâu nay yếu kém 
khiến cho một số đô thị lớn bị suy yếu, sức toả sáng và sức thu hút của đô thị lớn bị suy 
giảm, hiệu quả công năng của các đô thị trung tâm đều yếu đi, cá biệt có đô thị vừa và 
nhỏ không tăng trưởng. Tình trạng này bất lợi cho sự phát triển phối hợp của cơ cấu đô 
thị, bất lợi cho sự tăng trưởng lành mạnh, hữu hiệu bền vững của kinh tế đô thị. 
5- Trình độ hệ thống hoá của đô thị không cao, một số đô thị chiếm dụng khá 
nhiều đất đai trong xây dựng, trình độ quản lý và chất lượng đô thị chưa được 
nâng cao 
a- Trình độ hệ thống hoá của đô thị không cao 

Nhiều thành phố vừa và nhỏ giao thông trì trệ, không mang tính hệ thống; hệ 
thống đường ống của một số thành phố rối loạn, không có tính thống nhất. Cá biệt, có 
thành phố phát triển một cách mù quáng ngành điện tử thông tin với quy mô lớn, tạo ra 
hiện tượng trùng lặp đan xen lẫn nhau, càng không nói được có nhiều ít tính hệ thống. 
b- Một số đô thị chiếm dụng khá nhiều đất đai trong xây dựng 

Nhiều đô thị vừa và nhỏ mở rộng không hạn chế, mở mang xây dựng một cách 
mù quáng, chiếm dụng nhiều đất nông nghiệp. Từ năm 1986 tới năm 1996, quy mô 
chiếm dụng đất đai thực tế của khu nội thành 31 thành phố cực lớn trong cả nước tăng 
trưởng bình quân 50,2%, tăng hệ số co dãn của quy mô chiếm dụng đất đai đô thị vượt 
quá hạn độ hợp lý 1,12 lần. Trong xây dựng công nghiệp cơ sở và công trình giao 
thông, một số địa phương đã xa rời thực tế, xây dựng đường lớn, quảng trường lớn, nhà 
máy kiểu công viên lãng phí nhiều đất đai. 
c- Trình độ quản lý và chất lượng đô thị cần được nâng cao 

Sau hơn 20 năm phát triển, số lượng đô thị đã tăng từ 193 thành phố năm 1978 
tới 668 thành phố, nhưng điều này không có nghĩa là chất lượng cũng đồng thời được 
nâng cao. Trên thực tế, chất lượng của khá nhiều thành phố về căn bản không phù hợp 
với yêu cầu cơ bản của một thành phố, chúng chỉ là những thành phố trên danh nghĩa 
mà thôi. Vì vậy, trong tiến trình đô thị hoá sắp tới, nâng cao chất lượng đô thị và tăng 
cường quản lý đô thị trở thành khâu quan trọng không thể thiếu. 
6- Khu tập trung nhiều đô thị thiếu quy hoạch thống nhất, không xác định rõ 
định vị công năng và phân công sản xuất, cơ cấu kinh tế có xu hướng giống nhau 
khá rõ nét 
a- Khu tập trung nhiều đô thị thiếu quy hoạch thống nhất 

Quy hoạch tổng thể khu nội thành quá lớn, nội dung lại quá đơn điệu; quy 
hoạch khu nội thành rập khuôn giống nhau, không có cá tính và nét riêng của địa 
phương, quy hoạch khu nội thành mỗi nơi làm việc một nẻo, khép kín, coi trọng công 
năng hành chính mà thiếu tính khu vực. 
b- Không xác định rõ định vị công năng và phân công sản xuất 

Một số địa phương không có ưu thế du lịch nhưng vẫn cố phát triển thành phố 
du lịch, không có di tích thành cổ văn hoá nhưng vẫn cố làm giả công trình kiến trúc 
cổ, tuy chẳng có ưu thế về tài nguyên mà vẫn cố thổi phồng về tài nguyên, không có 
điều kiện vị trí khu vực để xuất khẩu ngoại thương nhưng vẫn cố phát triển theo hướng 
ngoại thương. 
c- Cơ cấu kinh tế có xu hướng giống nhau khá rõ nét. 
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Phần 8 
Sai lầm trong đô thị hoá của Trung Quốc 

 
Đô thị hoá dân số, toàn cầu hoá kinh tế và mạng hoá thông tin là ba xu thế lớn 

ảnh hưởng đến kinh tế xã hội thế kỷ 21. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, tiến trình đô 
thị hoá Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc, được các cấp chính quyền 
coi trọng cao độ, thậm chí có khu vực còn coi đó là chiến lược thúc đẩy kinh tế khu vực 
phát triển. Dự tính trong 15 - 20 năm tới, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng và bền 
vững của nền kinh tế quốc dân, dân số đô thị và số lượng đô thị của Trung Quốc sẽ 
tăng lên gấp đôi, mức độ đô thị hoá năm 2020 có thể đạt trên 60%. Nhưng cho tới nay, 
nhiều người vẫn chưa nhận thức rõ, thậm chí còn nhận thức sai lầm về vấn đề đô thị 
hoá, hạn chế nghiêm trọng việc đề ra và thực hiện phương hướng chính sách đô thị hoá. 
Việc kịp thời uốn nắn lại những sai lầm này có ý nghĩa quan trọng đối với sự chỉ đạo 
công cuộc đô thị hoá của Trung Quốc phát triển có khoa học và hợp lý. 

I- Sai lầm thứ nhất: Đơn giản hoá nhận thức về khái niệm đô thị hoá 

Có một nhận thức truyền thống trong các loại định nghĩa về đô thị hoá. Đô thị 
hoá là quá trình dân số hướng tới đô thị tập trung hoặc dân số phi nông nghiệp và đất 
đai phi nông nghiệp gia tăng. Vì quá trình dân số hướng tới đô thị để tập trung hoặc di 
chuyển bao gồm cả nội dung các mặt như xã hội, dân số, không gian, kinh tế, thêm nữa 
lại áp dụng tỷ lệ dân số khu đô thị chiếm trong tổng dân số toàn khu vực - một chỉ tiêu 
đơn giản dễ thực hiện, có tính so sánh nhất định - để đánh giá mức độ đô thị hoá nên 
định nghĩa đô thị hoá đó được giới dân số học, địa lý học, xã hội học và kinh tế học 
chấp nhận rộng rãi. Nhưng ngoài quá trình chuyển hoán và tập trung dân số ra, phải 
nhận thức như thế nào về các quá trình khác của đô thị hoá. Các ngành khác nhau hiểu 
khác nhau về vấn đề này, giới nhân loại học cho rằng đô thị hoá là quá trình phương 
thức sinh hoạt của loài người thay đổi, tức là chuyển biến từ phương thức sinh hoạt 
nông thôn sang phương thức sinh hoạt đô thị; giới kinh tế học lại nhấn mạnh sự chuyển 
đổi phương thức sản xuất, tức là chuyển từ hoạt động nông nghiệp sang hoạt động phi 
nông nghiệp. 

Đô thị hoá là một khái niệm tương đối quan trọng và phức tạp, không thể phán 
đoán được khi chỉ dựa vào tiêu chuẩn phân chia hành chính - chế độ hộ tịch. Thực ra, 
dân số tập trung chỉ là đặc trưng bên ngoài của đô thị hoá, sự thay đổi phương thức sản 
xuất mới là động lực nội tại của đô thị hoá, còn thay đổi phương thức sinh hoạt với 
nghĩa rộng (bao gồm chính trị, văn hoá, tổ chức xã hội, quy phạm hành vi, chuẩn mực 
đạo đức, quan niệm giá trị v.v…) là kết quả tổng hợp của quá trình đô thị hoá, sự thống 
nhất hài hoà giữa ba mặt trên mới có thể cho thấy rõ ý nghĩa thực sự của đô thị hoá. 

II- Sai lầm thứ hai: Mối quan hệ nhân quả giữa đô thị hoá và phát triển kinh tế bị 
đảo ngược gốc ngọn 

Hiện nay, nhiều người có nhận thức tư tưởng sai lầm, cho rằng mức độ đô thị 
hoá của một nước hoặc khu lãnh thổ được nâng cao, dân số đô thị gia tăng sẽ kích thích 
nhu cầu, mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy ngành sản xuất thứ ba phát triển. Thậm 
chí họ còn dùng việc nâng cao mức độ đô thị hoá thêm 1% thì có thể thúc đẩy nền kinh 
tế quốc dân gia tăng thêm mấy phần trăm để chứng minh cho tầm quan trọng của đẩy 
nhanh tiến trình đô thị hoá.  
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Trong thực tế, đô thị hoá là quá trình phát triển theo sau tăng trưởng kinh tế và 
biến thiên xã hội. Chỉ có thực lực kinh tế của một nước và khu lãnh thổ được nâng cao, 
các ngành sản xuất thứ hai và thứ ba phát triển nhanh chóng thì mới có thể khiến cho 
dân số phi nông nghiệp gia tăng và tụ tập. Không thể nâng cao mức độ đô thị hoá khi 
kinh tế xã hội chưa phát triển tới một trình độ nhất định. Việc dùng biện pháp hành 
chính để cưỡng chế thi hành tụ tập dân số đô thị - đặc biệt là dân số thị trấn nhỏ, chỉ có 
thể có kết quả ngược lại mong muốn, nóng vội thì không thành công. Tất nhiên, ở một 
vài khu vực nào đó, sau khi kinh tế đã phát triển tới một trình độ nhất định, chính 
quyền chỉ đạo tích cực về vĩ mô thông qua các chính sách liên quan cũng là điều cần 
thiết. Ví dụ, tiến hành quy hoạch hệ thống thành phố và thị trấn một cách khoa học hợp 
lý, đề ra chính sách thu hút các hộ nông nghiệp hoặc các thôn làm công nghiệp có số 
tiền vốn nhất định tụ tập và phát triển ở thị trấn nhỏ; một vài tỉnh ven biển (như Chiết 
Giang, Giang Tô v.v..) sau khi kinh tế phát triển tới một mức độ nhất định tiến hành 
hợp nhất các thị trấn nhỏ ở nông thôn để có quy mô thích hợp … các biện pháp như 
vậy đều đáng được áp dụng. 

Vì vậy, mức độ đô thị hoá không phải là trình độ phát triển kinh tế, lại càng 
không phải là tiến bộ xã hội. Tuy giữa chúng tồn tại một mối liên hệ khách quan và tất 
nhiên, nhưng kinh tế xã hội phát triển là nguyên nhân, còn mức độ đô thị hoá nâng cao 
là kết quả. 

3- Sai lầm thứ ba: Chỉ tiêu đánh giá mức độ đô thị hoá đã lỗi thời và cứng nhắc 

Đô thị hoá đã là một quá trình do nhiều yếu tố cấu thành, nếu chỉ dùng chỉ tiêu 
dân số phi nông nghiệp để đánh giá trình độ đô thị hoá thì rõ ràng là quá đơn giản. Giới 
nhân loại học đánh giá hai phương thức sinh hoạt của thành thị và nông thôn thông qua 
các chỉ tiêu như tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ thống nhất ngôn ngữ, tỷ lệ phổ cập truyền bá đại 
chúng v.v…, ý tưởng của nó là giáo dục một xã hội được phổ cập, tức là tỷ lệ mù chữ 
giảm xuống sẽ mang lại tính di động xã hội cao, làm giảm tình cảm quê hương, khiến 
cho phương thức sinh hoạt đô thị được quảng ba rộng rãi. Vì chỉ tiêu này gián tiếp đánh 
giá mức độ đô thị hoá, nên nó ít được các học giả khác áp dụng. 

Nếu áp dụng chỉ tiêu dân số thì hiện nay Trung Quốc còn nhiều vấn đề, vì vẫn 
dùng tỷ trọng dân số phi nông nghiệp trong tổng dân số được thống kê theo hộ tịch thời 
kỳ kinh tế kế hoạch để đánh giá mức độ đô thị hoá. Trên thực tế, ngoài dân số thành thị 
thấp theo hộ tịch truyền thống ra, dân số phi nông nghiệp còn bao gồm: 

- Dân số tạm trú đô thị (dân số lưu động) 

- Dân số nông thôn ở khu vực đã đô thị hoá 

- Công nhân viên chức doanh nghiệp hương trấn và các hộ làm thêm nghề phụ 
phi nông nghiệp v.v… 

Đây là kết quả tất nhiên của kinh tế xã hội phát triển do nhiều nguồn. Khi đánh 
giá mức độ đô thị hoá, cần coi trọng và thể hiện đầy đủ cả dân số ngoại lai đã tồn tại và 
trở thành nòng cốt của xã hội đô thị cũng như dân số nông thôn đã trở thành dân số “đô 
thị” trong thực tế. 

IV- Sai lầm thứ tư: Đánh đồng đô thị hoá nông thôn với nhất thể hoá thành thị 
nông thôn 

Có những người ở giới học thuật Trung Quốc chủ trương dùng nhất thể hoá 
thành thị nông thôn để thay thế đô thị hoá nông thôn, thực ra họ đã lẫn lộn hai khái 
niệm khác nhau nhưng lại liên hệ với nhau. Đô thị hoá nông thôn là quá trình dân số 
nông thôn chuyển hoá thành dân số thành thị, địa vực nông thôn chuyển hoá thành địa 
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vực đô thị. Nhưng đô thị hoá nông thôn hoàn toàn không có nghĩa là tất cả mọi khu vực 
nông thôn đều trở thành đô thị, mà chỉ là quá trình khá nhiều người phân tán ở nông 
thôn hướng tới đô thị hoặc điểm dân cư mới để tụ tập. Ngay những nước và lãnh thổ đã 
công nghiệp hoá, đô thị hoá cao độ cũng vẫn có không ít người sống ở nông thôn, cũng 
vẫn cần có người sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, nhưng họ có thể được hưởng 
những thành quả văn minh nào đó do công nghiệp hoá và đô thị hoá mang lại. Nhất thể 
hoá thành thị và nông thôn chủ yếu nhấn mạnh sự phát triển cân đối giữa thành thị và 
nông thôn, thông qua sự lưu động hai chiều của các yếu tố sản xuất giữa thành thị và 
nông thôn, thành thị thúc đẩy nông thôn phát triển, thúc đẩy địa vực nông thôn đô thị 
hoá, từng bước thu hẹp chênh lệch văn minh giữa thành thị và nông thôn. 

V- Sai lầm thứ năm: Phủ nhận đô thị hoá kiểu nội hàm 

Hiện nay, sự phát triển các thành phố thị trấn của Trung Quốc đang ở giai đoạn 
chuyển hướng từ tăng trưởng ngoại diện sang tăng trưởng nội hàm. Cùng với sự phát 
triển của đô thị, ở một số khu vực trong nội bộ đô thị có công trình kết cấu hạ tầng còn 
tương đối lạc hậu, nhờ có các điểm thương nghiệp tăng lên nhiều, giao thông trở nên 
thông suốt, mật độ công trình kiến trúc gia tăng và đang từng bước hiện đại hoá công 
trình kết cấu hạ tầng, dẫn đến thu hút mạnh dân số tụ tập. Sự tăng cường nâng cao kiểu 
nội hàm khu trung tâm đô thị này có nằm trong phạm trù của khái niệm đô thị hoá 
không? Các học giả nước ngoài nhìn nhận vấn đề này rất khác nhau. Một học giả người 
Anh và một học giả người Thuỵ Điển cho rằng, khái niệm đô thị hoá chỉ có thể bao 
gồm quá trình chuyển biến từ địa vực nông thôn thành địa vực đô thị, không thể bao 
gồm sự chuyển hoá các khu vực chênh lệch nhau bên trong đô thị. Cơ sở lý luận của 
quan điểm này là có tồn tại một giới hạn rõ nét giữa địa vực đô thị (hoặc trạng thái đô 
thị) và địa vực nông thôn (hoặc trạng thái nông thôn). Đô thị hoá là quá trình chuyển 
đổi vượt quá giới hạn này, còn những quá trình chuyển hoá bên trong giới hạn thì 
không thuộc về đô thị hoá. Lý luận này là thuyết hai nhân tố thành thị nông thôn, hoặc 
có thể gọi là quá trình đô thị hoá ngoại diên. Ngoài ra, một số học giả ở Mỹ, Pháp cho 
rằng, sự chênh lệch giữa các địa vực bên trong đô thị hoàn toàn là một hiện tượng đô 
thị hoá, nó thuộc về quá trình chung của sự chuyển hoá từ địa vực nông thôn sang địa 
vực đô thị. Họ cho rằng, về không gian và thời gian, địa vực đô thị đều là tiếp nối, thay 
đổi dần dần, ngay cả khi đã tiến vào trạng thái đô thị, sự chuyển hoá giữa lượng và chất 
vẫn tiến hành. Lý luận này là lý thuyết về sự liên tục của nông thôn thành thị. Có thể 
gọi đó là đô thị hoá kiểu nội hàm. Giới học giả Trung Quốc nghiêng về tán thành quan 
điểm thứ hai, đó là vì rất nhiều đô thị của Trung Quốc là từ xã hội tiền công nghiệp 
phát triển biến đổi mà ra, do mức độ phát triển kinh tế còn thấp, cho tới nay, công trình 
kết cấu hạ tầng của đại đa số đô thị còn tương đối lạc hậu - đặc biệt là ở các khu đô thị 
cũ, tình trạng đường sá của thành phố thị trấn nhỏ tương đối kém cỏi, công trình cấp 
thoát nước, cung cấp khí đốt v.v… lạc hậu, trình độ hiện đại hoá đô thị thấp. Vì vậy, 
tăng cường xây dung công trình kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao trình độ hiện đại hoá 
đô thị cũng cần thuộc về tiến trình chung của đô thị hoá. Nếu dưới tác dụng đô thị hoá 
kiểu ngoại diên ly tâm, các đô thị sẽ mở rộng về diện và lượng ra xung quanh thì dưới 
tác dụng đô thị hoá kiểu nội hàm hướng tâm, đô thị hoá sẽ tăng cường nâng cao về lập 
thể và lượng. Trong tiến trình đô thị hoá từ nay trở đi của Trung Quốc, càng cần phải 
chú trọng phát triển cân đối cả về lượng và chất.  
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Phần 9 
một số đánh giá mới đây về Những sai lầm  

trong đô thị hoá của Trung Quốc  
 

Đô thị hoá là một trong 3 xu thế lớn (hai xu thế lớn khác là thông tin hoá và 
toàn cầu hoá) trên thế giới thế kỷ 21. Hiện nay, Trung Quốc đang ở vào giai đoạn phát 
triển tăng tốc của Trung Quốc thời kỳ giữa đô thị hoá Trung Quốc không ngừng tăng 
cường xây dựng đô thị, mức độ và chất lượng đô thị hoá được nâng cao rõ nét, đô thị 
hoá đã trở thành hiện tượng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội Trung Quốc. Dự 
tính trong 15 năm tới, cùng với nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh chóng và bền 
vững, số lượng đô thị và dân số đô thị sẽ tăng lên gấp đôi, mức độ đô thị hoá sẽ đạt tới 
trên 60%. Hiện nay, vấn đề đô thị hoá đã thu hút được sự quan tâm cao độ của các cấp 
chính quyền, rất nhiều khu vực coi đó là chiến lược phát triển cơ bản của kinh tế xã 
hội. Trong “Quy hoạch chuyên ngành trọng điểm phát triển đô thị hoá” thời kỳ “Kế 
hoạch 5 năm lần thứ 10, Nhà nước Trung Quốc nêu ra phải đẩy mạnh đô thị hoá một 
cách tích cực và vững chắc, dẫn dắt hoạt động theo tình hình phát triển, tiến dần theo 
thứ tự. Nhưng khi nghiên cứu thực tiễn thấy rằng, ở một số địa phương còn nhận thức 
mơ hồ, thậm chí sai lệch về đô thị hoá, có những biện pháp không thích hợp trong thực 
tiễn đẩy mạnh đô thị hoá. Nếu những sai lầm này trong đô thị hoá không được kịp thời 
uốn nắn thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển lành mạnh của đô thị hoá 
và kinh tế xã hội. Vì vậy, phải làm rõ những nhận thức sai lầm về đô thị hoá, khiến cho 
đô thị hoá thực sự trở thành biện pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và 
nâng cao mức sống của nhân dân. 

1- Sai lầm thứ nhất: Đơn giản hoá nhận thức về khái niệm đô thị hoá 
Đô thị hoá là quá trình sau khi xã hội loài người bước vào xã hội công nghiệp, 

sự phát triển kinh tế xã hội bắt đầu, tỷ trọng hoạt động nông nghiệp giảm dần và từng 
bước tăng tỷ trọng hoạt động phi nông nghiệp. Tương ứng với sự biến động của cơ cấu 
kinh tế đó, tỷ trọng dân số nông thôn dần dần hạ xuống, tỷ trọng dân số đô thị vững 
bước tăng lên, bộ mặt vật chất của các điểm dân cư và phương thức sinh hoạt của con 
người dần dần chuyển hoá thành hoặc từng bước tăng cường tính chất và tình trạng của 
đô thị, đó là quá trình biến đổi phức tạp về kinh tế xã hội. 

Vậy mà, một số địa phương chỉ coi đô thị hoá là quá trình nông dân di cư vào 
thành phố, dân số đô thị gia tăng, quy mô đô thị mở rộng. Rõ ràng, họ đã nhìn nhận 
quá đơn giản về đô thị hoá. Một mặt, xét về kinh tế xã hội vĩ mô, đô thị hoá không chỉ 
là dân số đô thị gia tăng, quy mô đô thị mở rộng, mà điều quan trọng hơn nó là quá 
trình phương thức hoạt động kinh tế xã hội thay đổi một cách căn bản, xã hội nông 
nghiệp chuyển biến thành xã hội công nghiệp, xã hội thông tin. Trong quá trình này, xã 
hội loài người chuyển biến từ xã hội truyền thống với hoạt động nông nghiệp chiếm địa 
vị chủ đạo tới xã hội hiện đại với hoạt động phi nông nghiệp chiếm địa vị chủ đạo, 
phương thức hoạt động kinh tế xã hội của con người thay đổi rõ nét, cảnh quan không 
gian khu vực cũng chuyển biến từ chỗ nông thôn chiếm chủ thể tới chỗ đô thị chiếm 
chủ thể. Mặt khác, xét về chủ thể đô thị hoá là nông dân, việc di chuyển từ nông thôn 
tới thành thị là sự lựa chọn khó khăn và thận trọng, hoàn toàn không đơn giản như bản 
thân quá trình nông dân di chuyển từ nông thôn tới thành thị. Xét về tổng thể, quá trình 
nông dân chuyển từ nông thôn tới thành thị là quá trình nông dân từ xã hội nông thôn 
chuyển tới xã hội thành thị, từ xã hội nông nghiệp truyền thống chuyển sang xã hội 
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công nghiệp, xã hội thông tin hiện đại, nó bao gồm cả hoạt động kinh tế của nông dân 
chuyển biến từ hoạt động nông nghiệp sang hoạt động phi nông nghiệp, phương thức 
sinh hoạt của họ chuyển biến từ tính đơn nhất nông thôn sang tính phức tạp và tính đa 
dạng của đời sống thành thị, bao gồm cả những chuyển biến và tái xã hội hoá về 
phương thức hoạt động văn hoá, phương thức tư duy, các loại quan niệm giá trị v.v… 
Trong việc quyết định di chuyển, trước khi vào thành phố liên quan đến những vấn đề 
như đất đai nhận khoán ở nông thôn, nhà cửa có ở nông thôn sau khi vào thành phố liên 
quan đến những vấn đề việc làm, nhà ở cũng như các loại bảo hiểm phúc lợi đô thị gắn 
mật thiết với hộ khẩu v.v.. Có thể thấy rằng, đô thị hoá là quá trình kinh tế xã hội thay 
đổi phức tạp. Tính phức tạp của nội hàm đô thị hoá đòi hỏi các ngành chính quyền phải 
sắp đặt thống nhất, bố trí chặt chẽ, phối hợp với nhau, để thúc đẩy đô thị hoá phát triển 
lành mạnh và căn đối. 

2- Sai lầm thứ hai: Nhận thức phiến diện về cơ chế động lực đô thị hoá 
Về cơ chế động lực đô thị hoá Trung Quốc, có thể khái quát nó thành mô thức 

lý luận hai phía: từ bên trên và từ bên dưới. Mô hình từ bên trên có nghĩa là Nhà nước 
(chủ yếu do chính quyền Trung ương) đầu tư xây dựng một cách có kế hoạch những đô 
thị mới hoặc mở rộng những đô thị cũ nhằm chuyển hoá nông thôn thành đô thị. Mô 
hình từ bên dưới có nghĩa là tập thể cá nhân ở nông thôn là chủ thể đầu tư, thực hiện đô 
thị hoá nông thôn thông qua công nghiệp hoá nông thôn. Xét về chủ thể động lực, có 
thể chia đại thể động lực đô thị hoá ra làm hai loại: động lực từ phía thị trường và động 
lực từ phía chính quyền. Động lực từ phía thị trường là động lực căn bản để phát triển 
đô thị hoá, động lực từ phía chính quyền là sự đảm bảo cho đô thị hoá phát triển lành 
mạnh, chúng bổ sung cho nhau nhưng không thay thế nhau được. Trước khi cải cách 
mở cửa, đô thị hoá Trung Quốc phát triển dưới sự thúc đẩy của động lực một phía 
chính quyền, tiến hành “từ bên trên”, động lực chủ yếu của đô thị hoá là từ chính 
quyền. Sau khi cải cách mở cửa, dưới tác dụng của nền kinh tế thị trường, động lực đô 
thị hoá của Trung Quốc có từ nhiều phía, thị trường trở thành động lực chủ yếu thúc 
đẩy đô thị hoá phát triển. 

Về cơ chế động lực của đô thị hoá Trung Quốc, hiện nay có quan điểm cho rằng 
động lực căn bản của đô thị hoá đến từ phía chính quyền, đô thị hoá phải dựa vào sự 
thúc đẩy của chính quyền, cơ chế thị trường không thể thúc đẩy đô thị hoá phát triển 
lành mạnh. Thậm chí, họ còn cho rằng dưới tác dụng của thị trường, đô thị hoá phát 
triển không phù hợp với quy luật phát triển kinh tế xã hội, vì vậy mà không có hai. Dựa 
vào nhận thức đó, một số địa phương áp dụng quá nhiều theo phương pháp của kinh tế 
kế hoạch, thậm chí còn dùng đến cả mệnh lệnh hành chính để thúc đẩy đô thị hoá phát 
triển. Ví dụ, để nâng cao mức đô thị hoá, chính quyền địa phương một số vùng nông 
thôn không cho phép nông dân xây dựng lại nhà ở, nhà ở mới phải được xây dựng ở 
thành phố. Phương pháp thúc đẩy đô thị hoá bằng “sức đẩy” của chính quyền và bằng 
mệnh lệnh hành chính cưỡng chế này không những không phù hợp với quy luật phát 
triển tự thân của đô thị hoá, mà còn làm tổn thương rất lớn tình cảm và lợi ích của nông 
dân, gây ảnh hưởng đến nguyện vọng di cư vào thành phố của nông dân. Như vậy, nhất 
định sẽ làm tổn hại sự phát triển lành mạnh của đô thị hoá Trung Quốc. Ngược lại, một 
quan điểm khác cho rằng đô thị hoá chính là thị trường hoá, động lực căn bản của đô 
thị hoá nằm ở thị trường, đô thị hoá phải được thị trường thúc đẩy hoàn toàn. Họ cho 
rằng, một khi kinh tế đã phát triển thì tự nhiên mức độ đô thị hoá sẽ nâng cao, không 
cần phải cố gắng thúc đẩy đô thị hoá, đô thị hoá phát triển là sự việc tự nhiên phải đến, 
chính quyền nhúng tay can thiệp thường dễ đi ngược lại nguyên tắc kinh tế thị trường, 
khiến cho sự lưu thông của các yếu tố kinh tế bị cản trở, làm chậm tiến trình đô thị hoá. 
Vì vậy, họ chủ trương cần phải áp dụng cơ chế thị trường hoá tự do, để cho thị trường 
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thúc đẩy đô thị hoá một cách tự do. Rõ ràng, loại quan điểm cho rằng chính quyền 
không nên quản lý đô thị hoá, hoàn toàn bỏ mặc nó phát triển này nhất định sẽ khiến 
cho đô thị hoá phát triển mất trật tự, một số lượng lớn dân số nông thôn đổ dồn vào 
thành phố, làm rối loạn tổ hợp các yếu tố sản xuất, thành phố trở nên bẩn, rối loạn và 
kém chất lượng v.v.. cùng với nhiều bệnh đô thị, các hiện tượng này đã từng xuất hiện 
ở nhiều nước đang phát triển.  

Tuy hai quan điểm nói trên cũng có tính hợp lý nhất định, tức là thừa nhận tác 
dụng thúc đẩy của chính quyền hoặc thị trường đối với đô thị hoá nhưng chúng đều 
hiểu một cách phiến diện cơ chế động lực của đô thị hoá, chỉ thừa nhận tác dụng của 
một động lực, còn xem nhẹ hoặc bác bỏ tác dụng của động lực kia. Vì vậy, hai quan 
điểm trên đều sai lầm, đều không thể áp dụng trong thực tiễn. Trong quá trình thị 
trường thúc đẩy đô thị hoá phát triển, sự can thiệp của chính quyền là điều rất cần thiết, 
nhưng đó chỉ là sự can thiệp có hiệu quả tuân theo quy luật vận động của kinh tế thị 
trường. Hiện nay, Trung Quốc đang ở vào giai đoạn đô thị hoá phát triển nhanh chóng, 
quá trình đô thị hoá bộc lộ nhiều mâu thuẫn sâu sắc, những mâu thuẫn này phải được 
giải quyết thông qua phát triển kinh tế, dưới sự tham dự và chỉ đạo của cơ quan chính 
quyền. 

3- Sai lầm thứ ba: Nhầm lẫn mối quan hệ nhân quả giữa đô thị hoá và phát triển 
kinh tế, kỳ vọng quá cao vào tác dụng thúc đẩy kinh tế của đô thị hoá  

Động lực cơ bản của đô thị hoá là công nghiệp hoá. Dân số và các yếu tố sản 
xuất khác tích tụ ở đô thị có thể khiến cho nền kinh tế được quy mô hoá và chuyên 
nghiệp hoá, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Vì vậy, có mối liên hệ, ràng buộc lẫn 
nhau giữa đô thị hoá và phát triển kinh tế, trong đó, công nghiệp hoá và phát triển kinh 
tế là nguyên nhân của đô thị hoá, đô thị hoá là kết quả của công nghiệp hoá và phát 
triển kinh tế. Tác dụng trở lại của đô thị hoá đối với kinh tế chịu sự ràng buộc của trình 
độ phát triển kinh tế. 

Hiện nay, có một số địa phương đảo ngược mối quan hệ nhân quả giữa đô thị 
hoá và phát triển kinh tế, trong tư tưởng đã hình thành sai lầm về nhận thức, tức là cho 
rằng dân số đô thị của một khu vực khi đã tăng lên, mức độ đô thị hoá khi đã nâng cao, 
sẽ kích thích nhu cầu, thúc đẩy ngành sản xuất thứ ba phát triển, thậm chí họ còn 
thuyết minh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiến trình đô thị hoá bằng việc mức độ 
đô thị hoá được nâng lên 1% thì có thể khiến cho kinh tế quốc dân tăng trưởng vài chục 
phần trăm. Quan điểm này đảo ngược mối quan hệ nhân quả giữa phát triển kinh tế và 
đô thị hoá, thổi phồng quá mức tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển của đô thị hoá. Bản 
chất của đô thị hoá là quá trình phát triển theo sau công nghiệp hoá, kinh tế tăng trưởng 
và xã hội thay đổi. Một mặt, chỉ khi thực lực kinh tế của một nước hoặc một khu lãnh 
thổ được nâng cao, các ngành sản xuất thứ hai và thứ ba phát triển nhanh chóng, đô thị 
mới có thể thu hút dân số phi nông nghiệp, các ngành thứ hai và thứ ba gia tăng và tích 
tụ, từ đó phát huy hiệu ứng quy mô của đô thị, đẩy mạnh phân công và chuyên nghiệp, 
thúc đẩy kinh tế phát triển. Quyết không thể không quan tâm tới trình độ phát triển 
kinh tế xã hội chỉ áp dụng các biện pháp hành chính để tích tụ dân số đô thị - đặc biệt 
là dân số đô thị nhỏ nhằm nâng cao mức độ đô thị hoá thúc đẩy kinh tế phát triển. Biện 
pháp đốt cháy giai đoạn này chỉ có thể đem lại kết quả trái với mong muốn, nóng vội 
thì không thể thành công. Mặt khác, cũng không thể ấp ủ kỳ vọng quá vào tác dụng 
thúc đẩy kinh tế phát triển của đô thị hoá. Bởi vì tác dụng trở lại này của đô thị hoá 
được tạo ra trên cơ sở kinh tế, nó chịu sự chi phối trực tiếp của trình độ phát triển kinh 
tế của Trung Quốc còn tương đối thấp, nên không thể đặt kỳ vọng quá cao vào việc 
thông qua nâng cao mức độ đô thị hoá để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong thực tế, 
công tác phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay thường vấp phải những vấn đề về 
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thể chế của bản thân nền kinh tế và chế độ, chính là sự tồn tại của những vấn đề đó 
đang cản trở sự phát triển đô thị hoá của Trung Quốc. Vì vậy, phải điều chỉnh mối 
quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển đô thị hoá, phát triển kinh tế để thúc đẩy 
đô thị hoá, phát triển đô thị hoá để kích thích kinh tế phát triển, tạo nên cơ chế phát 
triển hài hoà kinh tế và đô thị hoá. Tất nhiên, trên cơ sở phát triển kinh tế, chính phủ 
cũng cần phải vận dụng các chính sách tương quan để tích cực chỉ đạo đô thị hoá. Ví 
dụ, quy hoạch hệ thống đô thị một cách khoa học và hợp lý, đề ra chính sách thu hút 
những hộ nông dân có số tiền vốn nhất định hoặc các thôn làm công nghiệp đến tích tụ 
phát triển ở đô thị nhỏ, hợp nhất các thị trấn nhỏ nông thôn để có quy mô phù hợp sau 
khi kinh tế đã phát triển tới mức độ nhất định v.v… Các biện pháp như vậy đáng được 
áp dụng. 

4- Sai lầm thứ tư: Nhận thức nông cạn về con đường đô thị hoá 
Trong kế hoạch 5 năm lần thứ X, Trung Quốc đề ra con đường đô thị hoá phải 

tuân theo quy luật khách quan, phù hợp với trình độ của cả kinh tế và thị trường. Đó 
phải là con đường đô thị hoá đa dạng hoá phù hợp với tình hình đất nước, phát triển cân 
đối các đô thị lớn, vừa, nhỏ, và các thị trấn nhỏ, từng bước hình thành hệ thống đô thị 
hợp lý. 

Nhưng trong thực tế, không ít địa phương đã hiểu một cách nông cạn về con 
đường phát triển đô thị hoá của Nhà nước, không quan tâm tới điều kiện khu vực, nhận 
thức một cách sai lầm rằng phát triển đô thị hoá, tối ưu hoá cơ cấu hệ thống đô thị cần 
phải theo hệ thống đô thị khu vực phát triển cơ cấu đẳng cấp có đủ lớn, vừa và nhỏ. 
Thực ra đó là sự hiểu phiến diện về con đường đô thị hoá Trung Quốc. Đô thị có quy 
luật phát triển nội tại của nó, con đường đô thị hoá của Trung Quốc phát triển cân đối 
các đô thị lớn, vừa, nhỏ, và thị trấn nhỏ phù hợp với quy luật phát triển hệ thống đô thị. 
Nhưng có địa phương không quan tâm đến điều kiện cụ thể của khu vực, mù quáng sao 
chép nguyên xi đường lối đô thị hoá này, xa rời nghiêm trọng thực tế địa phương. 
Thành phố Trấn Giang là thành phố khá nhỏ trực thuộc tỉnh Giang Tô, có diện tích 
3.843 km2, dân số cuối năm 2000 là 2,67 triệu người. Xét về điều kiện khu vực, thành 
phố Trấn Giang lại nằm ở vùng giáp ranh giữa hai vành đai đô thị lớn (vành đai đô thị 
Nam Kinh và vành đai đô thị Giang Tô - Vô Tích - Thương Châu), nằm giữa vùng Nam 
Giang Tô. Trấn Giang chỉ là thành phố trung tâm cấp II nên năng lực tích tụ của nó có 
hạn. Nhưng khi điều tra nghiên cứu thành phố Trấn Giang, người ta thấy rằng: tuy 
thành phố nhỏ nhưng thành phố Trấn Giang vẫn phát triển hệ thống đô thị theo cơ cấu 
đủ các cấp lớn, vừa và nhỏ. Các cấp đô thị đều tính trước dân số đô thị cuối giai đoạn 
quy hoạch, kết quả là một hiện tượng kỳ quặc: tổng dân số đô thị quy hoạch của các 
cấp đô thị thuộc thành phố Trấn Giang lại lớn hơn tổng dân số khi đó của cả thành phố 
Trấn Giang. Vì vậy, các địa phương phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mình như vị 
trí khu vực, dân số, đặc trưng hệ thống đô thị, điều kiện tài nguyên và dung lượng môi 
trường v.v… để xác định con đường đô thị hoá phù hợp với thực tế khu vực mình, 
không thể dùng tiêu chuẩn chung để xử lý. 

5- Sai lầm thứ năm: Chú trọng mở rộng về số lượng của đô thị hoá mà xem nhẹ 
nâng cao chất lượng đô thị hoá 

Tiến trình đô thị hoá không chỉ bao gồm sự tăng trưởng số lượng đô thị và sự 
tăng trưởng về số lượng, tỷ lệ dân số đô thị, mà còn bao gồm một nội dung quan trọng 
hơn: nâng cao chất lượng đô thị. Xét nội hàm của đô thị hoá, ta có thể thấy đô thị hoá 
không những biểu hiện thành dân số đô thị tăng lên và quy mô đô thị mở rộng, mà còn 
biểu hiện thành sự đổi mới của đô thị, tổ chức không gian đô thị được tối ưu hoá, công 
năng của đô thị được hoàn thiện v.v… Đô thị hoá là sự thống nhất giữa mở rộng về số 
lượng và nâng cao về chất của đô thị, hiện đại hoá đô thị là yêu cầu nội tại tất nhiên 
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của đô thị hoá và cũng là nội dung quan trọng của đô thị hoá. Hiện nay, người ta 
thường chú trọng tăng cường về lượng trong đô thị hoá nhưng lại coi thường việc nâng 
cao về chất của đô thị hoá. Điều này biểu hiện thành mù quáng chạy theo sự gia tăng 
dân số đô thị và mở rộng diện tích địa vực đô thị, không coi trọng cải tạo đổi mới đô 
thị và nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Kết quả là công tác xây dựng đô thị rất 
rối loạn, đô thị cứ mở rộng ra xung quanh, đi theo con đường đô thị hoá ngoại diên. 
Tình trạng đó không những lãng phí tài nguyên đất đai quý mà còn mang lại khó khăn 
cho công tác xây dựng đô thị sau này, đe doạ sự phát triển bền vững của đô thị. Hiện 
nay, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, nên phải đồng 
thời chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng đô thị hoá, phải phát triển đô thị hoá 
theo chiều sâu, đi theo con đường đô thị hoá phát triển bền vững kiểu nội hàm, thống 
nhất đô thị hoá với hiện đại hoá đô thị. Đây không những là yêu cầu nội tại của phát 
triển đô thị hoá, mà còn là yêu cầu cơ bản của tình hình đất nước Trung Quốc. 

6- Sai lầm thứ sáu: Nâng cao mức độ đô thị hoá là biện pháp chứ không phải là 
mục đích căn bản thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển 

Trình độ đô thị hoá là tỷ trọng dân số đô thị trong tổng dân số. Nó là một chỉ 
tiêu tổng hợp thể hiện trình độ phát triển kinh tế xã hội và trình độ sinh hoạt vật chất 
văn hoá của một nước hoặc một khu vực, là một phương pháp đơn giản nhất, thông 
dụng nhất để đánh giá mức độ phát triển đô thị hoá của một khu vực. Xác định mức độ 
đô thị hoá cung cấp tạo cơ sở tham khảo cho chính phủ đề ra chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội và đô thị. Hiện nay, rất nhiều địa phương ở Trung Quốc coi việc nâng cao 
mức độ đô thị hoá là nhiệm vụ công tác quan trọng. Nhưng có một số địa phương 
Trung Quốc không dựa trên bản chất của đô thị hoá và nhận thức các vấn đề đang đặt 
ra trước sự phát triển đô thị hoá hiện nay, mà coi đô thị hoá là biện pháp chính sách 
thúc đẩy tiêu dùng, xoay chuyển những khó khăn kinh tế vĩ mô, hy vọng thông qua 
nâng cao mức độ đô thị hoá để cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất văn hoá của nhân 
dân. 

Cần phải nói rằng ý định của các cấp chính quyền muốn thông qua nâng cao 
mức độ đô thị hoá để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao mức sống cho nhân dân là 
hoàn toàn không sai, vấn đề là ở chỗ có một số biện pháp không đúng, như có địa 
phương cho nhập hộ khẩu thành phố một cách ồ ạt nhằm đô thị hoá nhanh chóng, thay 
đổi nguyên tắc thống kê để tăng thêm dân số đô thị. Cá biệt, có địa phương còn là giả 
số liệu để nâng cao mức độ đô thị hoá; ở một số địa phương, vấn đề còn nghiêm trọng 
hơn, chính quyền không ngần ngại cưỡng chế thực hiện đô thị hoá bằng mệnh lệnh 
hành chính, điển hình là không cho phép nông dân xây dựng lại nhà ở. Đô thị hoá là sự 
phát triển của kinh tế xã hội, là tiến bộ của văn minh loài người, các biện pháp biến 
dân số nông thôn thành dân số đô thị một cách gượng ép, máy móc và cứng nhắc nhằm 
nâng cao mức độ đô thị hoá là sai lầm cực đoan, phải được kịp thời uốn nắn. 

Nguyên nhân quan trọng làm nảy sinh các biện pháp sai lầm nói trên chính là 
Nhà nước coi mức độ đô thị hoá là chỉ tiêu quan trọng đánh giá công tác của các cấp 
chính quyền. Về khách quan, điều này nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo đối với 
tầm quan trọng của mức độ đô thị hoá, tăng thêm tính mẫn cảm của vấn đề mức độ đô 
thị hoá. Mức độ đô thị hoá là sự phản ánh trình độ chung về kinh tế xã hội của một 
nước hoặc một khu vực. Vì vậy, thực chất của việc nâng cao mức độ đô thị hoá chính là 
phải nâng cao trình độ kinh tế văn hoá của khu vực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh. 
Nhà nước cần làm nhạt bớt tầm quan trọng của mức độ đô thị hoá, không nên lấy mức 
độ đô thị hoá làm tiêu chuẩn quan trọng đánh giá công tác của các cấp chính quyền, 
xác định công tác của chính quyền là nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội và vật 
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chất văn hoá cho nhân dân, tránh để một số địa phương xem thường quy luật nội tại 
của đô thị hoá, mù quáng chạy theo nâng cao con số trong đô thị hoá. 

Phần 10 

Các chính sách được kiến nghị 
 

Các yếu tố được tự do lưu động và hàng hoá được tự do thương mại là tiền đề và 
động lực quan trọng thúc đẩy đô thị hoá và kinh tế phát triển. Chỉ cần sức lao động và 
tiền vốn tự do lưu động, hàng hoá được tự do mua bán thì đô thị hoá và tăng trưởng 
kinh tế khu vực ắt sẽ tự tăng cường tiến hành liên tục. Trong quá trình đô thị hoá, chính 
phủ cần phải trả lại quyền lựa chọn vị trí khu vực cho cá nhân và doanh nghiệp, không 
cần thiết và cũng không nên quy định về lựa chọn vị trí khu vực cho dân số và doanh 
nghiệp, không cần thiết và cũng không nên quy định phải phát triển trọng điểm thành 
phố lớn hay phát triển trọng điểm các thị trấn nhỏ. Tác dụng then chốt của chính phủ là 
tạo điều kiện và có môi trường công khai, công minh cho các quyết sách của cá nhân 
doanh nghiệp về vị trí khu vực, cho sự cạnh tranh giữa các thành phố có những vị trí 
khu vực khác nhau và những quy mô đẳng cấp khác nhau. Vì vậy, công  cuộc đô thị 
hoá của Trung Quốc một mặt, phát huy đầy đủ tác dụng cơ sở của cơ chế thị trường, 
mặt khác phải chuyển trọng tâm quản lý đô thị hoá từ quy định phát triển đô thị với 
những quy mô đẳng cấp khác nhau sang việc tạo ra điều kiện và môi trường bình đẳng 
cho đô thị hoá. Điểm mấu chốt là thực hiện toàn diện các yếu tố tự do lưu động và 
hàng hoá tự do mua bán, điều chỉnh việc phân giới hành chính, xoá bỏ đẳng cấp hành 
chính của các thành phố, và thực hiện quản lý các "thành phố có vấn đề". Dưới đây, xin 
nói rõ thêm về vấn đề điều chỉnh phân giới hành chính, xoá bỏ cấp bậc hành chính của 
các thành phố. 

ở Trung Quốc, thành phố có đẳng cấp hành chính, phân loại các thành phố theo 
thứ tự từ cao xuống thấp như sau: thành phố cấp tỉnh, thành phố cấp dưới tỉnh, thành 
phố cấp địa khu, thành phố cấp dưới địa khu, thành phố cấp huyện, thành phố cấp dưới 
huyện, thành phố cấp xã. Những thành phố cấp bậc khác nhau có quyền hạn lập pháp, 
tư pháp, hành chính và quản lý kinh tế khác nhau, vì vậy họ ở trong tình trạng cạnh 
tranh không bình đẳng. Nói chung, đẳng cấp càng cao, quyền hạn càng lớn, ở vào địa 
vị càng có lợi trong cạnh tranh; ngược lại đẳng cấp càng thấp, quyền hạn càng nhỏ, 
càng ở vào địa vị bất lợi trong cạnh tranh. Sự cạnh tranh không bình đẳng này ắt sẽ dẫn 
tới sai lầm trong bố trí không gian nguồn lực. Từ năm 1958, chính phủ Trung Quốc 
từng bước đưa ra và thực hiện phương hướng phát triển đô thị "quản lý chặt chẽ quy mô 
đô thị lớn, phát triển hợp lý đô thị trung bình, tích cực phát triển đô thị nhỏ". Đó không 
chỉ có thể được coi là cơ chế bổ sung cho lực lượng đô thị hoá, phân tán không đủ 
trong thể chế kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy tác dụng 
của đẳng cấp hành chính đô thị trong đô thị hoá. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, cùng 
với thị trường nhà đất đô thị từng bước hoàn thiện, tuy lực lượng đô thị hoá phân tán 
không ngừng mở rộng, nhưng vì tác dụng của đẳng cấp hành chính đô thị trong đô thị 
hoá có xu thế tăng cường, nên chính phủ Trung Quốc chưa bãi bỏ phương hướng phát 
triển đô thị nói trên với tư cách là lực lượng thúc đẩy. Vì vậy, phải xoá bỏ đẳng cấp 
hành chính đô thị nếu muốn tạo nên sự cạnh tranh tương đối bình đẳng giữa các thành 
phố có quy mô đẳng cấp khác nhau, chính phủ không nên can thiệp mang tính cơ cấu 
đối với các thành phố có quy mô đẳng cấp khác nhau.     

Đẳng cấp hành chính đô thị Trung Quốc là sự phản ánh và thể hiện khu hành 
chính cấp tỉnh quá lớn và biện pháp thực hiện toàn huyện đổi thành thành phố và bỏ địa 
khu để lập thành phố cấp hành chính. Để giải quyết vấn đề đẳng cấp hành chính đô thị 

 62



phải thông qua việc điều chỉnh hệ thống phân giới hành chính. Những điều chỉnh trong 
hệ thống phân giới hành chính phải có lợi cho giảm bớt tối đa giá thành quản lý hành 
chính và giao dịch về lập thành phố cấp hành chính, có lợi cho việc động viên tính tích 
cực và tính sáng tạo của địa phương, có lợi cho việc lợi dụng đầy đủ thông tin địa 
phương, có lợi cho việc tăng cường tối đa năng lực ứng biến của đô thị và khu vực 
trong cạnh tranh toàn cầu hoá, có lợi cho an ninh quốc gia. Theo những yêu cầu này, 
phương hướng và con đường chủ yếu trong điều chỉnh hệ thống phân giới hành chính 
Trung Quốc là: 

- Chia nhỏ khu hành chính cấp tỉnh rồi trao quyền cho họ, cả nước có thể chia 
thành hơn 60 khu hành chính cấp tỉnh. 

- Bãi bỏ việc phân giới hành chính đối với khu hành chính cấp phó tỉnh, cấp địa 
khu, bao gồm cả các thành phố cấp phó tỉnh, phó địa khu; 

- Điều chỉnh biện pháp đổi toàn huyện thành thành phố và bỏ địa khu để lập 
thành phố cấp hành chính, thực hiện chế độ huyện trực thuộc thành phố. 
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